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BIỆN GIÁO –TÔN GIÁO THAM CHIẾU

* Đề cương gốc của tài liệu nầy được một giáo sư Kinh Thánh khác cung cấp cho tôi như là một cơ sở cho môn học nầy. Tôi tin rằng phần lớn tài liệu nầy được trích từ quyển “Handbook of Today’s Religions” (“Sổ tay về các Tôn Giáo Ngày nay”) của Josh McDowell & Don Stewart. Ngoài ra, tôi đã có bổ sung thêm nhiều hơn gấp đôi số lượng tài liệu được cung cấp lúc ban đầu và khi làm như vậy tôi đã sử dụng những phần trưng dẫn từ các nguồn khác. Những phần trích dẫn được bổ sung hay diễn giải thêm sẽ được viết tắt trong ngoặc như sau:

    The Compact Guide to World Religions (“Sổ tay về các Tôn Giáo trên Thế giới”) của  

    Dean C. Halverson, Tổng Biên tập (DH)
    Handbook of Today’s Religions của Josh McDowell & Don Stewart (McS)

    The Kingdom of the Cults (“Vương quốc của các Giáo phái”) của Ts. Walter Martin 

    (WM) 

[Đây là phần nghiên cứu và tổng hợp của Ms Dick Christensen]

*  Các tôn giáo Chứng Nhân Giê-hô-va, Công Giáo và Cơ Đốc Phục Lâm có thêm một số tư liệu bổ sung trích từ quyển “Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn” của Giáo sư MURRAY W. DOWNEY, thuộc Viện Cao Đẳng Thánh Kinh Gia Nã Đại (Canadian Bible College). 

* Ngoài ra còn có phần nghiên cứu về các tôn giáo Cơ Đốc Phục Lâm và Cao Đài đã được người biên soạn cho phép sử dụng làm tư liệu tham khảo bổ sung vào tài liệu nầy.

[Đây là phần nghiên cứu và tổng hợp của người hiệu đính tài liệu nầy] 

I. PHẦN GIỚI THIỆU

A. Tại sao chúng ta nghiên cứu các tôn giáo đối chiếu?

1. Để được trang bị tốt hơn với tư cách là những nhân chứng Cơ Đốc, chúng ta phải cố gắng hiểu niềm tin của những người không tin Chúa.
2. Tôn giáo mang tính phổ quát: “Tôn giáo là một trong những điều phân biệt con người với con vật. Như chúng ta biết, khỉ và cá heo không có tôn giáo, nhưng không có một nhóm người nào đã từng được phát hiện là không có niềm tin tôn giáo.”– Richard Cavendish, The Great Religions (“Các Tôn giáo Lớn”).
3. Tôn giáo có một khía cạnh không thể thiếu được trong cả cuộc sống của con người: “Tôn giáo đem lại cho con người điều mà con người không thể có được từ một nguồn nào khác – đó là một sự tin tưởng ở kết quả của những sự tranh đấu trong cuộc sống con người qua một mối quan hệ cá nhân với một năng lực siêu nhiên hoặc các thế lực trong thế gian.” – Robert Hume, The World’s Living Religions (“Các Tôn giáo Đang Tồn tại trên Thế giới”).
4. Để giúp chúng ta hiểu rằng tất cả các tôn giáo không giống nhau

a. Các tôn giáo khác nhau về động lực (cách thức các tôn giáo thúc đẩy con người).

b. Các tôn giáo khác nhau về những vị thần mà họ thờ phượng. 

c. Các tôn giáo khác biệt về giáo lý (những điều họ tin về Thượng Đế  và cách thức họ thờ phượng).

B. Chúng ta sẽ nghiên cứu các tôn giáo nào?

1.   Hồi giáo                                                 7.   Công giáo 

2.   Ấn Độ giáo                                            8.   Vật Linh giáo

3.   Phật giáo                                                9.   Đạo Baha’i

4.   Khổng giáo/ Lão giáo/ Thần giáo       10.   Giáo hội Hiệp nhất (The Moonies)

5.   Chứng nhân Giê-hô-va                        11.   Cơ Đốc Phục Lâm         

6.   Giáo Phái Mormon                              12.   Đạo Cao Đài

C. Chúng ta sẽ nghiên cứu những gì?

1. Khía cạnh lịch sử – Khung thời gian của việc hình thành tôn giáo và sự phát triển của niềm tin.
2. Người sáng lập / Các giáo phái

a. Những cá nhân liên quan đến sự tạo thành tôn giáo

b. Sự nổi bật lên của các nhóm khác nhau trong tôn giáo

c. Ảnh hưởng và tín lý khác nhau của mỗi giáo phái

3. Tín lý / Kinh điển

a. Họ tin gì

b. Họ thờ phượng gì

c. Họ đòi hỏi tín đồ thực hành những gì

d. Những thánh văn của họ là gì

4. Đối chiếu các tôn giáo đó với Cơ Đốc giáo

5. Lãnh vực ảnh hưởng và những thống kê hiện hành

II. HỒI GIÁO

Những ghi chú mở đầu:

· “Hồi giáo” ra từ thuật ngữ Ả rập chỉ về “sự thuận phục”

· “Người Hồi giáo” (“người thuận phục”) là những người trung thành với Hồi giáo

· Người Hồi giáo phản đối việc gọi Hồi Giáo là “đạo Mohammed” vì điều đó ám chỉ sự thờ lạy Mohammed hơn là Đức Chúa Trời (Đức Ala).

· “Mohammed” còn được viết là “Muhammed”

· Thánh văn của họ gọi là kinh “Koran”, tương tự như “Qur’an” (nghĩa là “sự ngâm nga”).

A. Khía cạnh lịch sử và những người sáng lập

1. Lịch sử các dân tộc Ả Rập

a. Theo Kinh thánh thì từ Hê-be là hậu tự của Sem đã phân chia ra hai tộc họ:

1.)  Bê-léc – từ đó ra Áp-ra-ham – Sáng 11:17-26

2.)  Giốc-tan – từ đó ra các nhóm Ả-rập khác – Sáng 10:25-31

b. Nhiều bộ tộc Ả-rập truy nguyên tổ phụ của họ là Ích-ma-ên, con trưởng nam của Áp-ra-ham và A-ga.

2. Họ tộc của Áp-ra-ham

a. Áp-ra-ham ra đời tại U-rơ thuộc xứ Canh-đê (xứ I-rắc) – Sáng 11:31

b. Con trưởng nam của Áp-ra-ham là Ích-ma-ên, bởi A-ga sanh ra.

1.) Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi của A-ga “sẽ trở nên một dân lớn” – Sáng 16:10

2.) Đức Chúa Trời hứa rằng Ích-ma-ên sẽ sanh ra 12 vị công hầu và trở nên một dân lớn – Sáng 17:20

3.) Ích-ma-ên là tổ phụ của các dân tộc Ả rập

c. Con trai thứ nhì của Áp-ra-ham là Y-sác – bởi Sa-ra sanh ra.

1.) Dòng dõi được hứa của Y-sơ-ra-ên

2.) Y-sác có hai con trai

a.) Gia-cốp – bởi sự lừa dối đã đoạt quyền trưởng nam của anh mình 

b.) EÂ-sau 

1.)) Cay đắng nghịch cùng Gia-cốp

2.)) Cưới con gái của Ích-ma-ên làm vợ, do đó mở rộng dòng dõi của hậu tự Áp-ra-ham đến với người Ả rập

3.) Người Ả rập tự nhận rằng vì có liên hệ huyết thống với cả Ích-ma-ên lẫn Y-sác nên họ có nhiều quyền hạn đối với xứ sở của Y-sơ-ra-ên hơn người Do Thái, là hậu tự ra từ kẻ đã cướp quyền trưởng nam nơi Ê-sau, và tổ phụ của họ là Áp-ra-ham.

d. Áp-ra-ham được tôn trọng

1.) Được chôn tại Mặc-bê-la (Ka’aba)

2.) Tầm quan trọng của Mặc-bê-la:

a.) Nó quan trọng về mặt kinh tế vì là nơi tập họp của các đoàn thương nhân.

b.) Nó quan trọng về mặt thuộc linh vì nó là nơi có “Ka’aba, một cấu trúc hình khối chứa đến 360 vị thần vào thời của Mohammed. Mỗi bộ tộc Ả-rập đã lựa chọn cho mình một vị thần riêng và đến Mặc-bê-la hàng năm để tỏ lòng tôn kính đối với thần của mình.” (DH tr.104)
3. Sự khởi đầu của Hồi giáo

a. Thời gian và nơi chốn: Năm 610 S.C., tại vùng đất ngày nay được biết là Ả-rập Xê-út.

b. Được bắt đầu bởi Mohammed ở thành Mecca (tức Mặc-bê-la trước kia), và dời đến thành Medina sau khi ông và những kẻ theo ông bị bắt bớ ở Mecca vì niềm tin độc thần của họ.

c. Người sáng lập là Mohammed 

1.) “Sinh khoảng năm 570 S.C., tại thành Mecca ở Ả-rập. Cha Mohammed chết trước khi ông ra đời. Mẹ ông chết khi ông lên 6 tuổi. Ông được người ông nuôi dưỡng và sau đó là một người chú.” (McS tr.378)
2.) Năm 25 tuổi, ông cưới một góa phụ giàu có 40 tuổi tên là Khadijah

a.) Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm cho đến khi bà chết vào 619 hay 620 S.C.

b.) Vào lúc ông qua đời, Mohammed đã có 12 vợ và 2 vợ bé

1.)) Ban đầu theo kinh Koran thì một người được phép có tối đa 4 vợ (Sura 4:31).

2.)) Một sự khải thị mới thuận lợi trong kinh Koran cho phép một người có trên 4 vợ (Sura 33:36-40).

Ghi chú: “Sự hủy bỏ” – Sự bãi bỏ hay xóa đi một luật lệ cũ mà họ thấy không còn thích hợp bởi một đạo luật của quyền lập pháp, bởi quyền lập hiến, hoặc bởi việc sử dụng. Điều nầy được dạy ở ba nơi trong kinh Koran; ví dụ như Sura 2:100, 106 – “Và đối với bất cứ câu nào chúng ta hủy bỏ hay muốn mọi người lãng quên đi thì chúng ta thay vào một câu tốt hơn hoặc giống như vậy” (Cũng  xin xem Sura 13:39, 16:101).

d. Muhammed dường như “hết sức không thỏa mãn với chủ nghĩa đa thần và những sự mê tín dị đoan của vùng đất Mecca quê hương ông, ông có vẻ vô cùng tin quyết về sự hiện hữu và tính siêu việt của một Đức Chúa Trời chân thật . . . Hơn nữa, chắc hẳn là vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình ông đã hấp thụ nhiều sự dạy dỗ từ các nguồn tư liệu về các luật lệ và truyền thống Do Thái và đã tiếp xúc với một số hình thức của Cơ Đốc giáo . . .” (McS tr. 378)
e.   Những sự hiện thấy & những sự mặc khải của Mohammed

1.) “Trong năm 610 S.C., lúc 40 tuổi, Muhammed nhận được sự mặc khải đầu tiên của ông từ thiên sứ Gáp-ri-ên. Đây là sự khởi đầu của một loạt những sự mặc khải mà cuối cùng được biên soạn lại trong kinh thánh của Hồi giáo, tức kinh Qur’an (Koran), nghĩa là “sự ngâm nga”. Người ta nói là lúc đầu chính Mohammed đã nghi ngờ nguồn gốc của những sự mặc khải mới nầy. Ông cho rằng có lẽ mình đã bị ma quỉ hay còn gọi là “các thần” ám vào. Tuy nhiên, vợ ông là Khadijah đoan chắc một lần nữa với ông rằng những sự hiện thấy của ông đến từ trên cao và ông cần phải dạy dỗ ra những điều đã được bày tỏ cho ông.” (DH tr. 104)
2.) Tính chất của các sứ điệp

a.) Lịch sử Hồi giáo theo Cambridge: “Các sứ điệp ngắn hay những sự mặc khải mà đôi lúc Mohammed đã nghe phán cùng ông, nhưng phần lớn những điều đó đã có sẵn trong lòng ông rồi” (McS tr. 379)
b.) Các sứ điệp có một vần điệu chung trong phần kết thúc.

c.) Ban đầu, các sứ điệp nầy được những tín đồ ghi nhớ và ngâm nga truyền khẩu hơn là ghi chép lại. Sau đó, chúng được chép lại thành kinh Koran.

f.   Sứ điệp độc thần của ông không được hoan nghinh ở Mecca bởi những thương gia đang kiếm sống nhờ vào dòng người hành hương sùng đạo liên tục đổ xô về Mecca hàng năm để tôn thờ một trong những vị thần của họ. “Cuối cùng, khoảng 100 gia đình Hồi giáo bị buộc phải chạy trốn đến một thành phố tên là Yathrib 

      (hiện nay được gọi là Medina), cách Mecca 200 dặm về phía bắc. Không lâu sau đó Mohammed theo những gia đình nầy chạy trốn khỏi Mecca vào năm 622 S.C. Ngày nay người Hồi giáo xem năm Mohammed chạy trốn đến Yathrib như là sự khởi đầu của lịch Hồi giáo. Sự kiện ngày 16 tháng bảy năm 622 S.C. được biết đến như là Hijrah (cũng được viết là Hegira), nghĩa là “một loạt những người di cư”. [Do đó, năm 630 S.C. sẽ là năm thứ 8 A.H. (năm của những người di cư) đối với người Hồi giáo]. Sau vài lần bao vây Mecca thành công và thắng nhiều trận chiến, và sau khi ký hiệp ước với bộ tộc Quraysh, Mohammed và quân đội của ông nắm quyền kiểm soát Mecca vào năm 630 S.C. mà không cần phải chiến đấu. Đích thân ông đã hủy phá những hình tượng bao quanh Ka’bah (Tảng Đá Đen thánh). Trong vòng một năm Mecca thần phục Mohammed, ông đã có thể hiệp nhất tất cả các bộ tộc của bán đảo Ả-rập dưới tôn giáo chung là Hồi giáo.” (DH tr. 104).

g.  “Trong những năm đầu của ông ở Medina, Muhammed có cảm tình với cả người Do Thái lẫn Cơ Đốc nhân. Nhưng họ khước từ ông và sự giảng dạy của ông. Vì cớ sự khước tứ đó, Muhammed xoay khỏi Giê-ru-sa-lem là trung tâm thờ phượng của Do Thái giáo, để đến Mecca, nơi có tảng đá đen nổi tiếng Ka’aba. Muhammed . . . công bố nó là nơi linh thiêng dành cho Đức Chúa Trời chân thật, tức Đấng Ala . . . Từ khi trở lại Mecca cho đến khi qua đời, vị tiên tri hết sức nhiệt thành và nỗ lực  truyền bá Hồi giáo, và niềm tin mới nầy nhanh chóng lan truyền khắp vùng.” (McS tr. 380 -381).

h.   Những tín đồ đầu tiên

1.) Vợ của Mohammed, Khadijah

2.) Em họ của ông, Ali

3.) Bạn ông, Abu Bakr, một thương gia giàu có

4.) Những người nô lệ, những người nghèo, những người bị áp bức

5.) Con gái Mohammed, Fatima (giúp đỡ trong việc ghi lại những lời của Mohammed)

6.) Sau đó là một số người giàu có

a.) Bởi vì sự biện hộ trước đó về sự thờ phượng “ba người con gái của Ala”

1.))  Các vị thần đã được đề cập từ đầu trong kinh Koran trong Sura 53:19.

2.))   Tương hợp với chủ nghĩa đa thần của người Ả-rập

b.) Câu nầy giờ đây được biết đến như là “một câu của Sa-tan”

1.))  Câu nầy (và những câu khác) đã từng bị xóa bỏ khỏi kinh Koran, như là kết quả của việc thiên sứ Gáp-ri-ên quở trách Mohammed vì ông tự cho mình nhận được sự hà hơi thiên thượng để viết câu đó.

2.))  Người ta cho rằng Mohammed ghi lại câu đó dưới ảnh hưởng của Sa-tan.

3.))  Người Hồi giáo ngày nay khước từ những câu thuộc về Sa-tan đã từng tồn tại.


k. Các mối quan hệ của người Hồi giáo và người không theo Hồi giáo 

1.) Những thái độ hay thay đổi nói chung

a.) Sura 2:256 – “Không được có sự ép buộc trong tôn giáo”

b.) Sura 5:33 –“Hình phạt những ai khiêu chiến chống lại Ala và các Sứ đồ của Người”

c.) Sura 9:5 – “ Chiến đấu, và giết chết những kẻ thờ lạy hình tượng bất cứ nơi nào ngươi bắt gặp họ”

2.) Cụ thể đối với người Do Thái và Cơ Đốc nhân

a.) Cả hai được gọi là “Người của Quyển Sách” (Sura 5:5, 19)

b.) Người Do Thái sau đó được gọi là “người sẽ lắng nghe bất kỳ lời nói dối nào” trong Sura 5:41

c.) Cơ Đốc nhân được gọi là “kẻ thù” trong Sura 5:14

d.) Người Hồi giáo bị cấm có bạn là người Do Thái hoặc Cơ đốc nhân – Sura 5:51

e.) Cơ Đốc nhân và người Do Thái thường có công việc làm ăn ổn thỏa dưới luật lệ Hồi giáo, với điều kiện Hồi giáo không bị xem là tà giáo.

Ghi chú: Ngoại trừ Francis của Assisi (1181-1226) và Raymond Lull (1235-1315), không có hội truyền giáo tin lành quan trọng nào đến với những người Hồi giáo cho đến khi Henry Martyn truyền bá phúc âm tại vùng đất Ấn độ theo Hồi giáo vào đầu thập niên 1800.

B. Các nhánh của Hồi giáo

Muhammed qua đời mà không để lại di chúc nào về việc ai sẽ là người kế tục  ông. Ông để lại một nhóm người đi theo ông đang cần một người lãnh đạo. Cách thức chọn lựa người nầy như thế nào đã gây ra sự chia rẽ lớn giữa vòng các tín đồ. Có hai ý chính được đề ra, một là người lãnh đạo phải được bầu chọn bởi sự nhất trí của đại đa số, và ý khác cho rằng người kế tục phải là một hậu tự có liên hệ huyết thống với Mohammed.

“Nhóm Hồi giáo Sunni khăng khăng cho rằng người kế tục Mohammed nên được bầu chọn. Nhóm Hồi giáo Shi’ite (hay Shia’h) cho rằng người đó cần phải có quan hệ huyết thống với Muhammed, và điều đó sẽ có nghĩa là người kế tục sẽ là Ali, người anh em họ và cũng là con rễ của Muhammed. Nhóm Sunni cuối cùng đã giành được phần thắngï.” (DH tr. 104-105).

1. Nhóm Sunnis – (Nghĩa là “Sự thực hành của đấng Tiên tri”)
a. Họ là nhóm người Hồi giáo đông nhất (80 % dân số Hồi giáo) được xem như nhóm chính của Hồi giáo

b. Những nét đặc biệt cụ thể

1.) Họ tin rằng những người Hồi giáo sẽ phải được cai trị bởi quan điểm của đại đa số (Ijma)

2.) Khalifa (cũng được viết là Caliphate) là người đứng đầu nhà nước và lãnh đạo tôn giáo được bầu chọn. 

c. Việc quyết định và niềm tin của họ dựa trên những điều sau đây:

1.) Kinh Koran

2.) Tác phẩm Sunna – từ đó họ có tên “Sunni” của mình. Quyển Sunna ghi chép lại cách cư xử và những việc Muhammed thường làm trong khi ở Medina, và quyển Hadith ghi chép lại những quyết định hoặc sự phán đoán mà Muhammed đã tuyên bố ra. Quyển Sunna bổ sung vào nhiều điều mà kinh Koran không đề cập gì đến.

3.) Quyển Ijma ghi lại một sự thống nhất ý kiến về những điều mà các cộng đồng tại Medina cho là đã có trong thời của Muhammed hoặc một thời gian ngắn sau thời của Muhammed.

4.) Quyển Qiyas ghi lại quyền sử dụng lý trí để phân tích hay sự thống nhất ý kiến của cộng đồng Hồi giáo địa phương.

2. Nhóm Shi’a hay Shi’ite (nghĩa là “phe của Ali”)

a. Được thành lập bởi Ali, vốn là vị vua Hồi giáo thứ tư đi theo Muhammed. Ali là một người cải đạo rất sớm, vừa là anh em họ vừa là con rể của Muhammed, cưới con gái duy nhất của ông là Fatima.

b. Được xem là những người theo trào lưu chính thống của các nhóm Hồi giáo. 

c. Những nét đặc biệt cụ thể

1.) Khi bắt đầu hoạt động họ tin rằng Ala phán qua ‘Inam’, là một chức sắc của Hồi giáo tương đương với Giáo hoàng của Công giáo. Họ tin rằng Inam (đúng hơn là Khalifa) cần phải là một hậu tự của vị tiên tri.

2.) Có một giới tăng lữ có thứ bậc hẳn hoi trong nhóm Shi’a, là điều không thấy có trong nhóm Sunni.

3.) Nhóm Shi’a tin rằng cần phải đặt lòng tin nơi những lời dạy của Fatima, con gái Muhammed, y như đối với Muhammed trước kia.

a.) Trong khi đó nhóm Sunni không chấp nhận lời dạy của Fatima như là nền tảng cho niềm tin họ của họ.

b.) Nhóm Sunni cũng không xem lời dạy của Fatima ngang bằng với lời dạy của Muhammed.

4.) Inam được xem như người lãnh đạo tôn giáo của nhóm và cũng là người lãnh đạo chính trị của dân tộc (Ayatolla)

5.) Nhóm Shi’a hướng đến tinh thần của kinh Koran nhiều hơn là những lời văn tự của kinh ấy.

6.) Sự thông giải kinh Koran bởi Inam được xem là có giá trị ngang bằng với giá trị của chính kinh Koran.

d. Tinh thần cấp tiến của họ thường bị công kích như là việc tạo ra một sự rạn nứt và chia rẽ Hồi giáo.

3. Nhóm Suffis

a. Nhánh thứ ba của Hồi giáo

b. Đã phát triển trong sự đối phó với Hồi giáo chính thống. Người ta đang mong mỏi khao khát một hình thức thờ phượng ít máy móc hơn nhiều và mang tính cá nhân hơn trong mối quan hệ với đấng thiêng liêng (Ala).

c. Đi theo sát với chủ nghĩa thần bí của Mohammed hơn

1.) Tránh xa những thú vui của trần tục.

2.) Tìm kiếm sự nương tựa hoàn toàn vào Ala chứ không nhờ cậy con người.

3.) Thực hành sự suy gẫm cá nhân nhiều hơn, như bản thân Muhammed đã từng làm.

d. Một số nhóm Suffis đã phát triển các nghi lễ huyền bí

e. Một số người cho rằng đạo Baha’i đã phát triển ra từ nhóm nầy

1.) Nguồn gốc của họ chắc chắn là từ Hồi giáo.

2.) Họ đã phát triển xa khỏi lối suy nghĩ của Hồi giáo truyền thống hiện nay.

C. Phạm vi ảnh hưởng và số liệu thống kê

1. Sự lan rộng của Hồi giáo

a. Bắt đầu với sự chinh phục Giê-ru-sa-lem vào 638 S.C.

b. Nới rộng sang phương đông và phương tây trong vòng 120 năm sau đó.

2. Hồi giáo chiếm khoảng 20 % dân số của thế giới, chỉ đứng sau Cơ Đốc giáo về số tín hữu. Bốn quốc gia chính có số người Hồi giáo lớn nhất ngày nay là: Indonesia, Pakistan, Bangladesh, và Ấn Độ” (DH tr. 103).

3. Những nhóm người chính có cộng đồng Hồi giáo trên thế giới 

a. Ả-rập (Bắc Phi và Trung Đông)

b. Người Phi Châu dưới vùng sa mạc Saharan (từ Senegal đến Somalia)

c. Người Thổ Nhĩ Kỳ và các dân tộc Thỗ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á)

d. Người Iran

e. Người Afghanistan

f. Người Hồi giáo Indo (Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh)

g. Đông nam Á (Mã Lai, Indonesia, Phi-líp-pin)

h. Một tỉ lệ nhỏ người Trung Hoa

i. Người Âu Châu - Ở Châu Âu, Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ 2 sau Cơ Đốc giáo

j. Một số người đang gia tăng ở Mỹ

D. Giáo lý – các niềm tin = (iman)

Nên nhớ rằng thuật ngữ “Hồi giáo” nghĩa là sự thuận phục ý muốn của Ala. Người thuận phục được gọi là người Hồi giáo. Tôn giáo nầy có thể được chia thành hai phần: các niềm tin của họ (iman) và các bổn phận của họ (deen).

1. Giáo lý về các Tiên tri

“Theo kinh Koran, Ala đã sai một tiên tri đến với mỗi dân tộc để rao giảng sứ điệp chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Theo truyền thuyết thì tổng cộng đã có 124.000 tiên tri được sai đi. Đa số không được nhiều người biết đến, nhưng nhiều tiên tri bao gồm các nhân vật trong Kinh thánh như A-đam, Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Sa-lô-môn, Giô-na, Giăng Báp-tít, và Chúa Jêsus.

Mỗi tiên tri được ban cho trong một thời đại riêng biệt, nhưng Muhammed là vị tiên tri duy nhất được ban cho mọi thời đại. Người được xem là ‘Sự Niêm lại của các Tiên tri’” (DH tr. 106).
a. Đấng Tạo Hóa đã chọn con người một cách định kỳ để bày tỏ sứ điệp của Ngài và những sự mặc khải cho nhân loại.

b. Momammed được xem là vị tiên tri cuối cùng.

c. Lời của tất cả các tiên tri khác được chép trong kinh Koran.

2. Giáo lý về Chúa Jêsus

“Đối với Cơ Đốc nhân sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ như là Con của Đức Chúa Trời nhập thể là nền tảng quan trọng của đức tin, nhưng người Hồi giáo không tin những lẽ thật về Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời cũng như Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Trên thực tế, người Hồi giáo thậm chí không tin Chúa Jêsus đã bị đóng đinh; trái lại, nhiều người tin rằng Giu-đa đã chịu đóng đinh thế vào chỗ của Ngài. Những kẻ khác tin Chúa Jêsus ở trên thập tự giá nhưng đã không chết. Họ tin Ngài là một tiên tri vô tội mặc dù không vĩ đại bằng Muhammed . . . Hồi giáo khước từ giáo lý Ba Ngôi . . . Họ thừa nhận Chúa Jêsus được gọi là Đấng Mê-si-a . . . Họ thừa nhận nhiều phép lạ chữa lành Chúa Jêsus đã làm, và họ tin Ngài sẽ trở lại trái đất để thiết lập Hồi giáo trên khắp đất. Ngài được gọi là “lời của Đức Chúa Trời” (Sura 3:45) và “Linh từ Đức Chúa Trời” (4:171). Vì vậy, họ có ý tôn cao Chúa Jêsus. (McS tr. 395) Nhưng:

a. Họ KHÔNG tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời – nói như thế là sự phạm thượng đối với một người Hồi giáo.

b. Ngài là con của một người phụ nữ, Ma-ry

1.) Sự giáng sinh của Chúa Jêsus được xem như là một sự hoài thai nhiệm mầu.

2.) Ma-ry là một nữ đồng trinh khi Chúa Jêsus được hoài thai.

c. Ngài là một trong những tiên tri lớn.

3. Giáo lý về Lời

“Bốn trong những tiên tri có thứ bậc cao nhất được ban cho các sách về sự  mặc khải thiên thượng. Bốn tiên tri đó là Môi-se, người được ban cho Ngũ kinh, Đa-vít, người được ban cho Thi Thiên, Chúa Jêsus, người được ban các sách Tin Lành, và Muhammed, người được ban cho kinh Koran. Trong bốn sách nầy, người Hồi giáo cho rằng chỉ có kinh Koran đã từng được bảo tồn trong một tình trạng không bị hư hoại.” (DH tr. 106).
a. Họ tin kinh Koran là lời được hà hơi của Đức Chúa Trời, và là lời cuối cùng của Ngài ban cho loài người, cho nên nó vượt trổi hơn tất cả các kinh khác.

b. Những lời đã được bày tỏ cho tiên tri Mohammed

1.) Ngay cả sự lặp lại những lời của các tiên tri khác được người ta cho rằng những lời đó đã được bày tỏ cho Mohammed

2.) Mohammed truyền những lời của mình lại cho những kẻ tin theo ông.

3.) Những lời của ông chỉ được ghi chép lại sau khi ông chết 40 năm

c. Kinh Koran

1.) Có 114 đoạn

2.) Được xếp theo thứ tự bởi kích thước, không theo thứ tự thời gian

4.   Giáo lý về Đức Chúa Trời
“Giáo lý chính yếu của Hồi giáo là Đức Chúa Trời chỉ có một và không được liên kết một cộng sự nào với Ngài cả. Việc liên kết một cộng sự nào với Đức Chúa Trời là phạm tội, theo kinh Koran tội đó không thể tha thứ được (Sura 4:48). Rõ ràng là theo giáo lý nền tảng của Hồi giáo thì giáo lý Ba Ngôi là điều xúc phạm đối với người Hồi giáo.” (DH tr. 106)
a. Chỉ có một Đức Chúa Trời và danh Ngài là A-la.

1.) Danh xưng A-la ngụ ý có một Đức Chúa Trời và chỉ một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất mà thôi, không có sự hợp tác với bất kỳ ai. Họ khước từ Đức Chúa Trời ba ngôi trong niềm tin của Cơ Đốc giáo.

2.) Ngài là Đấng Tạo Hóa của toàn cõi vũ trụ và nhân loại.

3.) Shehad (làm chứng về một Đức Chúa Trời chân thật)

b. Đức Chúa Trời được nói đến như là Đấng

1.) toàn năng, toàn tri, và là vị quan tòa tối cao. Ngài là Đấng nhân từ và thương xót nhưng thuộc tánh chính của Ngài là sự công bình chứ không phải đầy ân điển và quyền năng chớ không phải đầy sự nhân từ. Ngài được xem như là nguồn của cả điều thiện và điều ác và ý muốn của Ngài là tối cao. 

“Vì cả điều thiện và điều ác đều ra từ A-la, cho nên họ không thể đoán trước được ý định của A-la (có thể thay đổi bất thình lình, không kiên định). Bất kỳ những gì A-la chọn đều trở nên đúng đắn; điều nầy khiến cho những tiêu chuẩn công bình hay đạo đức khó có thể hiểu được nếu không nói là không thể thiết lập được. Điều nầy không giống như Đức Chúa Trời của Kinh thánh, là Đấng công bình. Chính từ công bình có nghĩa là ‘một tiêu chuẩn’.” (McS tr. 393).

2.) “Ngài không phải là Đức Chúa Trời có tính cách cá nhân, vì Ngài ở quá xa đến nỗi con người không thể hiểu biết Ngài một cách cá nhân . . . Mặc dầu người ta cho rằng A-la đầy yêu thương, nhưng khía cạnh nầy của bản tánh Ngài hầu như không được biết đến, và thuộc tánh công bình tối cao của Ngài được xem là lấn át hơn tình yêu thương.” (McS tr. 389).
“Đối với người Hồi giáo thì việc gọi A-la hay Đức Chúa Trời là cha của bạn là phạm thượng. Gọi như vậy cũng giống như nói rằng mẹ của bạn và A-la đã có quan hệ tình dục với nhau để sinh ra bạn! Hơn nữa, việc gọi Đức Chúa Trời là “Cha”ø gợi lên những ý tưởng về tình yêu, lòng thương xót, sự dịu dàng và sự che chở đối với Cơ Đốc nhân, thế nhưng đối với suy nghĩ của người Hồi giáo thì không phải như vậy. Đối với người Hồi giáo, người cha là nghiêm khắc, không bày tỏ tình cảm, không bao giờ biểu lộ tình yêu thương, và bị ràng buộc với gia đình bởi bổn phận và vì những gì gia đình có thể cung cấp cho anh ta, chớ không phải bởi sự tận hiến.” (McS tr. 393).

3.) Mối quan hệ của Đức Chúa Trời dựa trên một tôn giáo kỳ quặc

a.) Họ nói rằng niềm tin tôn giáo nơi một Đức Chúa Trời đã đi theo một số sự chỉ dẫn vì Đức Chúa Trời đã ban những sự mặc khải liên tiếp cho con người trên thế giới.

b.) Họ tin Đức Chúa Trời giao thông với loài người qua tôn giáo.

c.) Họ cho rằng Hồi giáo là tôn giáo cuối cùng và hoàn thiện trọn vẹn nhất, và vì vậy được định để thay thế cho tất cả các tôn giáo khác.

5.   Giáo lý về Thiên sứ

“Trong khoảng trống giữa Đức Chúa Trời của kinh Koran và loài người hiện hữu một hệ thống cấp bậc của các thiên sứ. Thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên có thứ bậc cao nhất, nối tiếp là các thiên sứ khác.

Mỗi người có hai thiên sứ được phân công canh giữ, một thiên sứ để ghi chép những việc tốt của người và thiên sứ kia ghi chép những việc làm xấu.

Thiên sứ có thứ bậc thấp nhất là các thần, từ đó chúng ta có từ “thần linh.” Người Hồi giáo tin rằng đạo binh các thần nầy được tạo ra từ lửa, thường là xấu, và có khả năng để ám vào người ta.” (DH tr. 106).
a. Sự hiện hữu của các thiên sứ là nền tảng đối với việc giảng dạy của Hồi giáo.

b. Gaùp-ri-eân hay Jibril

1.) Thiên sứ đứng hàng đầu

2.) Đã hiện ra với Mohammed

3.) Bày tỏ những sự mặc khải trong kinh Koran cho Mohammed

c. Sa-tan hay Ma quỉ

1.) Một thiên sứ sa ngã gọi là “Al Shaytan” có nghĩa là Ma quỉ

2.) Cũng có thể là một thần

a.) Những tạo vật ở giữa thiên sứ và con người

b.) Có thể vừa tốt vừa xấu, vừa thiện vừa ác

d. Các thiên sứ là những tạo vật được dựng nên (được dựng nên bởi ánh sáng, không phải bởi vật chất)

1.) Không có những chức năng của thân thể (ví dụ: ăn uống, quan hệ tình dục . . .)

2.) Mỗi thiên sứ được tạo dựng cho một mục đích cụ thể.

6.   Giáo lý về sự Phán xét cuối cùng

“Đức Chúa Trời của kinh Koran đã truyền phán sẽ có một ngày khi tất cả mọi người sẽ đứng trước mặt Ngài để chịu phán xét. Vào ngày đó, việc làm của mỗi người sẽ được cân trong một cái cân. Những ai có việc làm tốt vượt trội hơn những việc làm xấu sẽ được ban thưởng ở Ba-ra-đi; và những người có việc làm xấu nhiều hơn những việc tốt sẽ bị hình phạt ở địa ngục. Dù vậy, việc làm tốt của mỗi người có nặng hơn những việc xấu hay không đó là một vấn đề chủ quan mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới biết được. Do đó, một người Hồi giáo không có một sự bảo đảm rằng họ sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận.” (DH tr. 106). Sự cứu rỗi đối với người Hồi giáo dựa trên nỗ lực của con người. Những ai chống nghịch A-la sẽ bị khổ hình trong địa ngục. 

Thời gian ở trong địa ngục có thể là một thời gian ngắn hoặc vĩnh viễn nhưng không một người Hồi giáo chân thật sẽ ở trong địa ngục vĩnh viễn.

Họ tin rằng những người được nhận vào ở Ba-ra-đi sẽ nằm dựa trên những chiếc ghế êm ái nơi có những tách rượu vang được dâng vào tay họ bởi những người hầu gái được gọi là “Huris” và một người có thể cưới bao nhiêu vợ trong số đó cũng được tùy thích. (McS tr. 390).
7.   Giáo lý về Con người và Tội lỗi

Người Hồi giáo tin rằng bản chất của con người vốn dĩ là tốt, trong khi đó Cơ Đốc giáo xưng nhận rằng bản chất con người là tội lỗi. Đối với người Hồi giáo tội lỗi được nghĩ đến trong những từ chỉ về việc bác bỏ sự dẫn dắt đúng đắn và chỉ bởi hành động mà thôi (chứ không phải bởi bản chất), và sẽ được tha thứ qua sự ăn năn. Cơ Đốc giáo xem tội lỗi như là nguyên nhân của sự chết cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Đối với Cơ Đốc nhân, tội lỗi phân cách con người với Đức Chúa Trời, khiến cho sự chuộc tội cần thiết để con người sa ngã có thể lập lại mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.

8.   Giáo lý về sự Chuộc tội 

“Theo truyền thuyết của Hồi giáo, Chúa Jêsus đã không chết trên cây thập tự. Thay vào đó, Ngài đã thăng thiên về trời, và Giu-đa đã chết thế chỗ của Ngài trên thập tự. Người Hồi giáo tin rằng thật bất kính khi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép một trong các tiên tri của Ngài – và đặc biệt là một trong những tiên tri đáng tôn trọng nhất – bị đóng đinh. Cơ Đốc nhân tin rằng Chúa Jêsus đã chết một cái chết thuộc thể và phó sự sống của Ngài như là một sự chuộc tội thay thế cho tội lỗi của chúng ta. Sau đó Ngài sống lại từ kẻ chết trong một thân thể không hay hư nát và đã hiện ra cho hàng trăm người chứng kiến (I Côr 15). Mục đích cụ thể của Đức Chúa Trời đối với việc sai Chúa Jêsus đến thế gian là để Ngài bị đóng đinh và chịu chết vì tội chúng ta (Math 20:28; Giăng 3:16; Rô-ma 8:3; II Côr 5:21; I Phi 1:19-20). Chúa Jêsus đã tự nguyện phó sự sống Ngài cho chúng ta (Giăng 6:51; 10:11-17). Mục đích không phải là để làm sỉ nhục Đức Chúa Trời mà là để tôn cao Ngài trên hết (Công 2:29-33; 5:30-31; Phi-líp 2:8-11).” (DH tr. 108).
9.   Giáo lý về Kismet (số phận)

“Một sự giảng dạy chính đối với Hồi giáo – niềm tin vào những lời giáo huấn của A-la hay Kismet, giáo lý về số phận. Đây là một quan điểm rất nghiêm khắc về sự tiền định vốn cho rằng tất cả điều thiện hoặc điều ác đều bắt nguồn từ ý muốn thiên thượng . . . Từ ý niệm nầy phát sinh câu nói phổ biến nhất của người Hồi giáo, được dịch đại khái là: “Đó là ý muốn của A-la.” (McS tr. 390).

E. Những bổn phận (deen) của người Hồi giáo bao gồm:

1. Việc niệm Shahadah

Từ Shahadah nghĩa là “làm chứng”. Khi niệm Shahadah, một người phải nói: “Tôi làm chứng rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài A-la, và Muhammed là sứ giả của Ngài.” Việc niệm Shahadah với sự chân thành là tất cả những gì cần để trở nên một người Hồi giáo.” (DH tr. 106)

2. Sự cầu nguyện – Salat

“Một người Hồi giáo được quy định là phải nói 17 chu kỳ (rak’a) của sự cầu nguyện mỗi ngày. Những chu kỳ nầy thường được rải ra trong 5 lần cầu nguyện mỗi ngày – bình minh, giữa trưa, xế chiều, hoàng hôn, và hai giờ sau khi mặt trời lặn. Người Hồi giáo có thể cầu nguyện cá nhân hoặc trong một nhóm.” (DH tr. 107). 

a. Buổi cầu nguyện chung duy nhất được quy định là trưa Thứ Sáu (Thứ Sáu được xem là ngày Sa-bát) khi họ phải tập trung lại với nhau tại một đền thờ Hồi giáo.

b. Mọi lời cầu nguyện được dâng lên khi người ta hướng về Mecca. 

1.) Qibla (phương hướng) được đánh dấu bằng một hốc tường hay một chỗ thích hợp trong đền thờ.

2.) Việc nầy tượng trưng cho sự hiệp nhất lẫn sự đồng nhất với nhau.

c. Trước khi cầu nguyện, người Hồi giáo được yêu cầu phải thực hiện sự tẩy rửa (rửa mặt, cánh tay và bàn chân)

d. Đối với một người Hồi giáo sùng kính thì cầu nguyện là tốt hơn việc ngủ nghỉ.

3. Việc đóng thuế – (Zakat)

a. Kinh Koran giải thích cặn kẽ sự cần thiết phải dành ra một tỉ lệ (2.5 % hay1/40) trong thu nhập của mỗi người để dùng cho việc:

1.) Nuôi nấng những người nghèo thiếu

2.) Thực hiện những mục tiêu của cộng đồng 

b. Tiền thuế có tính cách bắt buộc

c. Tiền thuế có thể đóng vào cuối kỳ kiêng ăn Ramadan

d. Những cư dân không phải là người Hồi giáo sẽ không phải đóng thuế Zakat nhưng đóng thuế Jizyah (một loại thuế khác)

4. Sự kiêng ăn – (Sawm)

a. Có một kỳ kiêng ăn bắt buộc để tưởng nhớ về việc Muhammed nhận kinh Koran trong suốt tháng chín âm lịch Ramadan.

b. Kỳ kiêng ăn được thực hiện mỗi tháng Ramadan và họ kiêng ăn cả tháng (tháng chín theo lịch Hồi giáo)

c. Sự kiêng ăn diễn ra từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.

d. Ban ngày họ không được phép ăn hoặc uống gì hết.

e. Trong thời gian đó cũng không được hút thuốc hoặc quan hệ tình dục.

f. Việc kiêng ăn là nhằm để phát huy 

1.) Sự tự chủ

2.) Sự tận hiến đối với A-la

3.) Sự đồng nhất hóa với những người nghèo khó và thiếu thốn

5. Sự Hành hương (Hajj)

a. Tất cả người Hồi giáo phải thực hiện một chuyến hành hương đến Mecca một lần trong đời mình. 

b. Điều nầy được xem như một điều kiện cần thiết đối với sự cứu rỗi.

c. Nếu bạn già hay bệnh tật, bạn có thể gởi một ai khác đi thay cho bạn.

d. Mục đích của cuộc viếng thăm:

1.) Làm tăng thêm đức tin của họ

2.) Củng cố đức tin của họ

a.) Bày tỏ sự ăn năn, bởi đó mang đến sự tha thứ của A-la

b.) Mang những người Hồi giáo từ mọi tầng lớp của cuộc sống và mọi miền trên thế giới lại với nhau.

e.   “Mỗi người hành hương phải mặc bộ áo trắng gọi là ‘ihram’, điều đó mang lại hiệu quả xóa bỏ mọi sự phân biệt về giai cấp cao hay địa vị trong suốt sự hành hương. Tiến trình viếng thăm một số nơi thánh thường mất hơn một tuần lễ. Sau chuyến hành hương, người hành hương được ban cho danh hiệu là một Hajj.” (DH tr. 107).

F. Các niềm tin khác

1. Liên quan đến Xác thịt

a. Không được phép chụp hình

1.) Kinh Koran cấm làm hình tượng, hình ảnh của người và thú vật, ngay cả búp bê.

2.) Chỉ những người lãnh đạo mới được vẽ tả chân dung theo một hình thức nghêï thuật.

b. Kinh Koran cũng kịch liệt lên án:

1.) Sự cho vay nặng lãi

2.) Trò chơi dựa vào sự ngẫu nhiên (như ném xúc sắc)

3.) Sự tiêu thụ thịt heo

4.) Rượu

5.) Việc nói dối

6.) Việc trộm cắp

7.) Tội tà dâm

8.) Tội giết người

c. Hình phạt dành cho một tội phạm được qui định tương xứng với chính tội đã phạm

1.) Nguyên tắc Cựu ước “mắt đền mắt, rằng đền răng”. Nếu người Hồi giáo bắt gặp một người ăn cắp thì người đó sẽ bị chặt tay.

2.) Giết người bị phạt tội chết

a.) Ngoại trừ đó là một sự rủi ro

b.) Ngoại trừ việc nộp tiền huyết cho bà con của người bị nạn

d. Chế độ nô lệ được cho phép, nhưng một nô lệ có thể kiếm được sự tự do của mình.

e. Một người có thể có hơn một vợ, nhưng giới hạn tối đa là bốn vợ.

2. Liên quan đến Những người lân cận

a. Mỗi người trong xã hội có một trách nhiệm được giao phó cho mình và phải hoàn thành nó để xứng đáng là thành viên của cộng đồng.

b. Nếu bản thân cộng đồng không hoàn thành trách nhiệm của mình thì Ala bắt buộc tất cả các thành viên phải chịu trách nhiệm.

c. Trách nhiệm của mọi tín đồ Hồi giáo là chăm lo cho anh em mình.

3. Liên quan đến Jihad (“Thánh Chiến”)

a. Bất cứ cuộc chiến nào để bảo vệ đức tin đều là một cuộc thánh chiến.

b. Nếu bạn chết trong một cuộc thánh chiến thì bạn đã làm trọn giáo lý của sự Nhịn nhục và Tha thứ

1.) Bạn được hứa ban cho một vị trí trên thiên đàng

2.) Đó là lý do tại sao một người Hồi giáo sẽ vui vẻ hy sinh sự sống mình trong một cuộc thánh chiến – Đó là con đường nhanh nhất và đáng tin cậy nhất để đến thiên đàng.

4. Liên quan đến Sự Nhịn nhục và Tha thứ

a. Mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và một người Hồi giáo được gọi là “Sự Nhịn nhục và Tha thứ”

b. Người Hồi giáo chịu trách nhiệm về:

1.) Những việc họ làm

2.) Những việc họ không làm được

3.) Văn tự của luật pháp

4.) Tinh thần của luật pháp

5.) Hành động cuối cùng của họ trên đất

c. Người Hồi giáo được dạy rằng ngay cho dù một người có thể làm điều tốt, họ không bao giờ được bảo đảm một chỗ trên thiên đàng.

d. Sự Nhịn nhục và Sự Tha thứ dựa trên

1.) Sự nhận biết và sự chấp nhận về những điều một tín hữu đã làm

2.) Sự ăn năn thành thật của tín hữu với một ý định sẽ không lặp lại điều sai trật.

5. Liên quan đến địa vị của phụ nữ

“Mục đích chính của hôn nhân là sự sinh sản con cái, và một phần vì lý do nầy mà một người nam được phép có bốn vợ chính thức và một số vợ lẻ không giới hạn. Tuy nhiên, luật pháp xác nhận rằng những người vợ sẽ phải được đối xử tử tế và tuyệt đối không thiên vị; nếu một người nam không thể đối xử công bằng với tất cả những người vợ thì chỉ nên có một vợ mà thôi. Khi kết hôn người chồng cho người vợ một của hồi môn, và người vợ được quyền cất giữ số tiền hay tài sản nầy làm của riêng. 

Người chồng có thể ly dị vợ mình bất cứ lúc nào, nhưng không thể tái hôn với người vợ đó cho đến khi nàng đã tái hôn và bị người chồng thứ hai ly dị. Một phụ nữ không thể xin ly hôn vì bất cứ lý do gì, và người chồng có thể đánh đập nàng. Trong vấn đề 

về địa vị của người phụ nữ nầy có một sự khác biệt lớn giữa thế giới Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Trong Sura 4:31 có chép: “Đàn ông có quyền trên phụ nữ bởi vì A-la đã tạo nên họ vượt trỗi hơn người nữ và bởi vì họ dùng tài sản của họ [để bảo vệ họ]. Vì vậy, những người nữ tốt thì vâng phục, giữ mình kín đáo bởi vì A-la đã canh giữ họ. Đối với những kẻ mà ngươi sợ là không biết vâng phục thì hãy quở trách họ và cho họ ngủ riêng ra và đánh họ; sau đó nếu họ vâng phục thì ngươi đừng tìm dịp để chống lại họ.” (McS tr. 394).

G. Một số Điều Cần Làm và Không Nên Làm trong việc làm chứng cho một người Hồi giáo (DH tr. 108-109)

1. CẦN LÀM:

a. Yêu thương và tôn trọng người bạn Hồi giáo của mình.

b. Nếu được họ cho phép hãy cầu nguyện với họ.

c. Hãy tra cứu Kinh thánh để giải thích và hỗ trợ điều chúng ta tin. Nếu có thể được, hãy đề nghị học sách Tin Lành Giăng chung với họ.

d. Hãy gặp gỡ riêng với họ để tránh áp lực của bạn bè mà họ sẽ cảm nhận khi có mặt những người Hồi giáo khác.

e. Hãy hướng họ đến với Chúa Jêsus càng thường xuyên càng tốt song đừng xúc phạm họ. Một người từng là Hồi giáo trước đây nói rằng: “Điều quan trọng đối với người Hồi giáo là nhìn thấy Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo mà là một mối tương quan mới mẻ, sống động với Đức Chúa Trời.”

f. Hãy dùng những câu chuyện và ẩn dụ của Chúa Jêsus vì chúng dường như có ảnh hưởng với người Hồi giáo hơn là sự tranh luận hợp lý.

g. Nên đọc ít nhất là một vài phần, nếu không đọc được toàn bộ kinh Koran để chúng ta quen thuộc với ý niệm của người Hồi giáo về A-la.

h. Hãy kiên trì, nhẫn nại và thường xuyên cầu nguyện. Người Hồi giáo có tiếng là rất chậm trong việc trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus.

i. Hãy cầm quyển Kinh thánh trong tay với sự tôn trọng. Phong tục tại  các nước Hồi giáo là không được cầm cuốn kinh Koran thấp hơn thắt lưng. Họ cũng đặt kinh Koran trên kệ cao nhất trong nhà, vì không có gì được phép đặt cao hơn cuốn kinh Koran. Họ cũng xem việc viết vào kinh Koran hay Kinh thánh là một dấu hiệu của sự thiếu tôn kính, vì vậy khi làm chứng cho người Hồi giáo chúng ta nên đem theo một cuốn Kinh thánh mới tinh, chưa có ghi chữ.

2. KHÔNG NÊN LÀM:

a. Không nên chỉ trích Hồi giáo, kinh Koran, hoặc Muhammed. Thật ra, nên cố gắng tránh những chủ đề như vậy nói chung.

b. Đừng dẫn người bạn Hồi giáo của mình đến nhà thờ cho đến khi bạn biết là họ đã sẵn sàng để đi. Có nhiều điều diễn ra trong một buổi nhóm tại nhà thờ mà người Hồi giáo điển hình sẽ thấy là thiếu tôn kính đối với Đức Chúa Trời và do đó xúc phạm đến họ (ví dụ như việc nam nữ ngồi chung nhau, và đôi khi có những cử chỉ 

thân mật với nhau . . .). Nếu chúng ta đưa một người Hồi giáo đến nhà thờ, nên trao đổi trước với họ về những điều sẽ xảy ra trong buổi nhóm để họ không bị bất ngờ. Tốt nhất nên đưa họ đến một buổi học Kinh thánh thân mật tại nhà riêng trước.

c. Không nên tranh cãi với người bạn Hồi giáo của mình. Nên biết rằng một người Hồi giáo không thể thua bất cứ một cuộc tranh cãi nào, bởi vì lúc ấy họ sẽ cảm thấy bị mất mặt.

III. ẤN ĐỘ GIÁO

A. Quan điểm lịch sử 

1. Ấn Độ giáo bắt đầu tại Ấn Độ, được ước tính là chiếm khoảng 13 % dân số thế giới và 82 % dân số Ấn Độ. Nepal là quốc gia duy nhất nơi mà Ấn Độ giáo là quốc giáo.

2. Tên “Hindu” là tên của Ba Tư chỉ về Sông Indus

3. Tôn giáo nầy có từ khoảng 3500 đến khoảng 1500 T.C tại vùng đất hiện nay là Ấn Độ.

4. “Ấn Độ giáo bắt đầu như một tôn giáo đa thần và quan liêu nghi thức. Các nghi thức lúc đầu rất đơn giản để một người chủ gia đình có thể thực hiện được. Tuy nhiên, các nghi thức trở nên ngày càng trở nên phức tạp đưa đến việc cần thiết phải lập nên một tầng lớp tăng lữ và huấn luyện những tăng lữ đó để thực hiện các nghi thức một cách đúng đắn. Trong suốt thời gian nầy, kinh “Vedas” (Vệ Đà) được viết ra để hướng dẫn giới tăng lữ cách thực hiện các nghi thức. Kết quả của việc chú trọng vào các nghi thức là các tăng lữ trở nên phương tiện duy nhất bởi đó con người có thể đến gần với các thần thánh. Điều nầy làm cho các tăng lữ có nhiều quyền hành và sự thống trị. Cuối cùng, dân chúng nổi loạn, và hình thức mới của Ấn Độ giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngồi  thiền suy niệm trong lòng trái với các nghi thức bên ngoài.” (DH tr. 87-88).
         5.    “Giữa 800 đến 300 T.C., kinh “Upanishads” được viết ra. Kinh Upanishads, còn được gọi là ‘Vedanta’ (phần cuối hay phần kết luận của kinh Vedas), là phần kinh của Ấn Độ giáo tương đương với Tân Ước trong Kinh Thánh. 

Kinh Upanishads giải thích ý tưởng là ở đằng sau vô số các vị thần có sự hiện hữu của một Đấng Tối Cao được gọi là ‘Brahman’. Brahman là một quyền lực phi thân vị, (thuộc thuyết) nhất nguyên (chỉ có một). Hình thái cao nhất của Brahman được gọi là ‘Nirguna’, nghĩa là ‘không có thuộc tánh hay phẩm chất’. Khái niệm của Ấn Độ giáo về Thượng đế tiếp tục phát triển. Thượng đế trở nên một thân vị khi Nirguna Brahman (Thượng đế không có thuộc tánh) trở nên “Saguna Brahman” (Thượng đế có các thuộc tánh). Hình thái sau nầy của Thượng đế cũng được biết đến như là “Ishvara.” (DH tr. 88).

6.    “Theo truyền thuyết của Ấn Độ giáo, Ishvara được con người biết đến qua danh hiệu ‘Trimurti’ (nghĩa đen là “ba cách biểu hiện của Brahman”). Những sự biểu hiện nầy bao gồm Brahma (Đấng Tạo hóa), Vishnu (Đấng Gìn giữ), và Siva (Đấng Hủy diệt). Mỗi thần có ít nhất một ‘devi’ hay người phối ngẫu tuyệt vời. Hơn nữa, Ishvara được 

        nhân cách hóa thêm nữa qua mười sự nhập thể huyền bí của Vishnu, gọi là ‘avatars’. Người ta ước tính có hàng triệu các thần khác trong Ấn Độ giáo.” (DH tr. 88).

7.   Trong nhiều năm qua, Ấn Độ giáo đã phát triển thành nhiều nhánh (những nhóm riêng biệt có niềm tin khác nhau)

B. Các nhánh (McS tr. 283-284)

1. Các nhánh thờ Shiva, thần Ca hát và Chữa lành

2. Các nhánh thờ Durga, Mẹ trên trời và nữ thần của các bà mẹ

3. Các nhánh thờ Vishnu, vị thần của Không gian và Thời gian

4. Một số niềm tin chung giữa vòng hầu hết tất cả các nhánh

a. Brahman – Ba vị thần cùng một thể đời đời, đó là:

1.) Brahma – Đấng Tạo hoá

2.) Vishnu – Đấng Gìn giữ

3.) Shiva – Đấng Hủy diệt

b. Sự thuận phục đối với số phận bởi vì con người không phải ở ngoài nhưng là một phần của Brahman.

c. Chế độ Đẳng cấp – được quyết định bởi các luật lệ của Manu

d. Luật Nhân quả– Gieo thiện gặt thiện, và gieo ác gặt ác.

e. Sự luân hồi – một chuỗi sự sinh lại cho mỗi linh hồn qua đó việc sống nhân đức có thể cho phép người ta tiến lên một tình trạng cao hơn.

f. Cõi Niết bàn – tình trạng cuối cùng đạt đến khi linh hồn được siêu thoát khỏi kiếp luân hồi.

g. Yoga – Kỷ luật tự giác khiến một người có thể kiểm soát được thân thể và những cảm xúc.

h. Đạt-ma (hay Phật pháp)

1.) Luật về trật tự đạo đức

2.) Mỗi cá nhân phải tìm thấy và vâng theo luật nầy để đạt đến Cõi Niết bàn.

C. Kinh Ấn Độ giáo

1. Khung thời gian

a. Được viết trong khoảng 2000 năm

b. Có kích thước và nội dung rất lớn 

c. Phản ánh sự thực hành và niềm tin của thời gian được viết

2. Được chia làm hai loại

a. Sruti – “Điều được nghe,” chỉ về những chân lý vĩnh cửu của tôn giáo mà các vị tiên tri (những người lãnh đạo tôn giáo) đã thấy hoặc nghe. Những chân lý nầy không phụ thuộc vào bất cứ thần thánh hay con người nào mà chúng được truyền đạt tới. Đây là những lẽ thật chính và có thẩm quyền cao nhất được ghi lại trong kinh Vedas.

b. Smriti – “Điều được ghi nhớ,” có thẩm quyền thứ nhì, đây là những nguyên tắc mở rộng từ Sruti. Là những điều nhớ lại, chúng chứa đựng tất cả các thánh văn ngoài kinh Vedas. Chúng bao gồm:

1.) Vedangas – Các bộ luật chẳng hạn như Luật của Manu

2.) Ramayana (con đường của Rama) câu chuyện về Rama, được kể là một vị vua công bình và là hiện thân của thần Vishnu.

3.) “Mahabharata (câu chuyện vĩ đại) bản anh hùng ca thứ hai gồm 100.000 câu được sáng tác trên 800 năm bắt đầu từ 400 TC.” (McS tr. 286). Trong phạm vi bản anh hùng ca Mahabharata là thánh thư nổi tiếng nhất trong tất cả kinh Ấn Độ giáo, đó là Bhagavad-Gita (bài ca của vị chúa được chúc phước) mà Krishna là nhân vật chính (DH tr. 91). Bhagavad- Gita được xem là tác phẩm thiêng liêng nhất, nổi tiếng nhất và được nhiều người đọc nhất. “Nó bao gồm cuộc đối thoại giữa Krishna, sự hiện thân lần thứ 8 của Vishnu và người chiến binh Arjuna, người sắp sửa chiến đấu với những anh em họ của mình. Câu hỏi Arjuna hỏi Krishna là: “Làm thế nào anh ta có thể giết chết những người bà con ruột thịt của mình?” Câu chuyện xoay quanh bổn phận của con người mà nếu thực hiện chỉ đem đến sự đau buồn mà thôi. Ý nghĩa của câu chuyện là nó xác nhận Bhakti – tức sự tận hiến đối với một vị thần đặc biệt như là một phương tiện của sự cứu rỗi, vì Arjuna quyết định đặt sự tận hiến cho Vishnu lên trên những ham muốn riêng của mình. Tác phẩm Gita kết thúc với việc Arjuna tận hiến cho Vishnu và sẵn lòng giết những người bà con của mình trong chiến trận. Bài thơ khích lệ người ta hy vọng về sự cứu rỗi qua con đường của sự tận hiến. Bởi đó, những ai không thể đạt đến sự cứu rỗi vì cớ đẳng cấp, phái tính, tình trạng tài chánh, việc làm hay sự tri thức của họ giờ đây có thể tìm thấy sự cứu rỗi qua sự tận hiến. (McS tr. 287).
4.) Tác phẩm Puranas gồm các phổ hệ và truyền thuyết về các thần, các nữ thần, ma quỉ và các tổ phụ. Trong những câu chuyện nầy, những vị anh hùng bày tỏ tất cả những đức tính tốt mà người ta ao ước, là điều đã giúp để hình thành luật đạo đức của Ấn Độ giáo.

3. Các Sách Kinh

Kinh Vedas (Vệ Đà):

1.) Nghĩa là “sự khôn ngoan” hay “sự tri thức”

2.) Kinh cổ xưa nhất trong các kinh sách của Ấn Độ giáo

3.) Ban đầu được truyền khẩu và sau đó được ghi chép lại

4.) Chứa các thánh thi, các lời cầu nguyện và các nghi thức

5.) Có bốn kinh Vedas: (DH tr. 91)
a.) Kig Vedas

b.) Sama Vedas

c.) Yajur Vedas

d.) Atharva Vedas

6.) Mỗi Vedas được chia thành bốn phần (DH tr. 91)
a.) Mantras – thánh ca ngợi khen được hát trong khi thờ phượng, cũng được gọi là “samhitas”

b.) Brahmanas – những lời giải thích về những câu kinh

c.) Aran-yakas – sự suy ngẫm về ý nghĩa của những câu kinh

d.) Uphnishads – những sự diễn giải huyền bí của những câu kinh. Được sáng tác trong khoảng thời gian 800-600 T.C. Thuật ngữ nầy hàm chứa ý tưởng về “sự giảng dạy huyền bí” – có tính cách mầu nhiệm và ít cụ thể hơn. Người ta nói rằng kinh Upanishads đã ảnh hưởng Đức Phật, người sáng lập Phật giáo.

D. Các Giáo lý

1. Brahman – “Người Ấn Độ giáo tin Brahman là Đấng Thực hữu tối cao phi thân vị, vượt trỗi hơn tất cả mọi sự ưu tú, bao gồm những sự ưu tú cá nhân và đạo đức. Vì Ấn Độ giáo cũng xem Brahman là một quyền lực hiện hữu phi thân vị, nên hầu hết những người Ấn Độ giáo xem cõi vũ trụ là tiếp diễn không dứt và được mở rộng ra từ thể yếu của Brahman.” (DH tr. 89)

2. Moksha – (sự siêu thoát) – “Sự siêu thoát nầy đạt được qua sự nhận biết rằng khái niệm về bản ngã là một ảo tưởng và duy nhất chỉ có Brahman là thực hữu.” (DH tr. 90)

a. Sự siêu thoát của linh hồn khỏi bánh xe Luân hồi

b. Mục tiêu chính của mọi người theo Ấn Độ giáo là

1.) Được thoát khỏi Samsra (cái vòng trói buộc của cuộc sống)

2.) Được thoát khỏi nghiệp chướng với những chu kỳ bất tận của việc sinh, tử và đầu thai kiếp khác.

c. Khi một người đạt đến sự siêu thoát nầy người ấy bước vào một trạng thái trọn vẹn và đầy đủ.

d. Tình trạng siêu thoát có thể đạt đến trong đời nầy hoặc trong sự chết” (McS tr. 288, điểm a - d)
e. Sự siêu thoát có thể đạt được qua 3 con đường:

1.) Jnana marga – bởi sự tri thức

2.) Bhakti marga – bởi sự tận hiến trong sự thờ phượng chung và riêng

3.) Karma marga–bởi những việc thuộc về nghi thức – quá trình hành động

f. Chúng ta có thể thấy rằng con đường giác ngộ đối với một người Ấn Độ giáo được quyết định bởi những nỗ lực riêng của người ấy khi anh ta bỏ đi cái ngã của riêng mình và nỗ lực để hiệp nhất với cái Ngã chung, trong khi sự cứu rỗi của Cơ Đốc nhân là một hành động của Đức Chúa Trời tìm đến với con người để đem con người vào trong mối tương quan riêng tư với chính mình Ngài.

3. Atman – Linh hồn hay cái tôi đích thực; là phần của mỗi sinh vật sống vốn tồn tại đời đời. Đây là khái niệm dạy rằng một người Ấn Độ giáo ra từ Brahman và làm một với Brahman.
4. Maya

a. Nghĩa là “ảo tưởng”

b. Quan niệm nầy cho rằng thế giới giống như một giấc chiêm bao

1.) Chiêm bao là thật đối với chúng ta bởi vì chúng ta có nó.

2.) Nhưng một giấc mơ chỉ là một thực tại thuộc về tâm lý

3.) Người theo Ấn Độ giáo có thể nói thế giới là ảo tưởng nghĩa là thế giới là thực hữu, song không nhất thiết như chúng ta thấy nó - chúng ta không thể thấy mọi sự vật có thực bằng mắt thường được.

5. Karma (có nghĩa là “hành động”) – “Trong Ấn Độ giáo, tình trạng hiện hữu hiện tại của một người được quyết định bởi những việc làm của người ấy trong kiếp trước. Luật Luân hồi là luật về nhân quả đạo đức, hay kết quả của bất cứ việc làm nào trên người thực hiện trong một sự hiện hữu ở quá khứ, ở hiện tại hay cả đến trong tương lai. Vì vậy, khi một người thực hiện những việc làm công bình, người ấy đang tiến dần đến sự siêu thoát khỏi kiếp luân hồi.” (McS tr. 289)

a. Khi một người làm điều ác, người ấy đi xa dần khỏi sự siêu thoát. Điều nầy rất giống với luật gieo và gặt.

b. Mục tiêu của tất cả mọi người Ấn Độ giáo là đạt được nghiệp lành đủ

1.) để giải thoát chính mình khỏi vòng sanh /tử

2.) để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu

6. Samsara – (Sự Đầu thai)

a. Chỉ về sự đầu thai hay sự chuyển kiếp

b. Một người đi qua bánh xe sanh, tử và đầu thai kiếp khác

1.) Trải qua sự đau khổ như là kết quả của tội lỗi hoặc sự ngu muội trong các kiếp trước.

2.) Trong suốt những sự đầu thai liên tiếp

a.) Linh hồn chuyển từ một thân thể nầy đến một thân thể khác. Cái Nghiệp được linh hồn mang theo từ kiếp trước của nó.

b.) “Cái nghiệp của một người quyết định loại thân thể mà người đó sẽ được đầu thai trong kiếp sau – hoặc là con người, hoặc là con vật, hay côn trùng.” (DH tr. 90)
7. Chế độ đẳng cấp (McS tr. 289-290)

a. Nguồn gốc của đẳng cấp

1.) Brahma tạo ra người nam đầu tiên là Manu

2.) Từ Manu ra bốn loại người theo như Brahma quyết định:

a.) Brahmins

1.))  Ra từ đầu của Manu

2.))  Là những người tốt nhất – những người thánh

b.) Kshatriyas

1.))   Ra từ tay của Manu

2.))   Họ là những người cai trị và những chiến sĩ

c.) Vaisyas

1.))  Ra từ đùi của Manu

2.))  Họ là những người thợ thủ công

d.) Sudras

1.))  Ra từ chân của Manu

2.))   Số người còn lại

b. Brahmins

1.) Tầng lớp được tất cả mọi người tôn trọng kể cả hoàng gia

2.) Họ là những tăng lữ, các triết gia những người nghiên cứu thánh văn. Lợi tức của họ được nhà nước chu cấp.

c. Kshatriyas

1.) Họ thuộc tầng lớp thượng lưu

2.) Họ làm việc trong bộ máy nhà nước và nghề nghiệp chuyên môn

3.) Họ có địa vị thấp hơn nhóm Brahmins

d. Vaisyas

1.) Tầng lớp trung lưu

2.) Họ là những thương gia và nông dân

3.) Họ có địa vị thấp hơn nhóm Brahmins và Kshatryas

e. Sudras

1.) Tầng lớp hạ lưu

2.) Bổn phận của họ là phục vụ tầng lớp thượng lưu như là những lao công và tôi tớ

3.) Họ không được tham gia vào nhiều nghi thức tôn giáo

4.) Họ không được phép học kinh Vedas

f. Chế độ đẳng cấp đã phát triển và tồn tại từ lâu đời, và hiện nay có hàng ngàn sự phân chia giai cấp nhỏ hơn vẫn đang tồn tại. Chế độ đẳng cấp vẫn tồn tại nguyên vẹn ở Ấn Độ mặc dầu đã bị chính phủ Ấn Độ nghiêm cấm.

8. Con bò thiêng liêng

a. Người theo Ấn Độ giáo thờ con bò

b. Họ tin nó có quyền lực lớn lao

c. Nhiều người Ấn Độ giáo mơ ước được đầu thai làm con bò

E. Đối chiếu với Cơ Đốc giáo

1. Đức Chúa Trời là ai?

a. Các thần của Ấn Độ giáo

Ghi chú: Người ta ước tính có hàng triệu vị thần

1.) Không thể định rõ được

2.) Không có thân vị

3.) Một ý niệm tuyệt đối thuộc triết học

b. Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo

1.) Có thể xác định được là Đấng Tối Cao trong việc chúng ta biết các thuộc tánh và đặc tánh của Ngài như được bày tỏ trong Kinh thánh.

2.) Là một Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Thế có thân vị

3.) Tích cực quan tâm đến những khía cạnh thực tế của đời sống chúng ta chứ không chỉ là một ý niệm thuộc triết học.

2. Vị trí của con người

a. Người theo Ấn Độ giáo

1.) Thấy mình là sự biểu hiện phi thân vị của một Brahman phi thân vị.

2.) Thấy mình là vô ngã hay không có giá trị riêng

b. Người theo Cơ Đốc giáo

1.) Thấy mình là một cá nhân được tạo dựng theo hình ảnh của chính Đức Chúa Trời

2.) Con người có

a.) Nhân cách

b.) Khả năng để nhận lãnh và ban cho tình yêu thương

3.) Con người có giá trị vô hạn đối với Đức Chúa Trời

a.) Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là Chúa Jêsus đến thế gian để chết cho chúng ta và cứu chuộc chúng ta.

b.) Đức Chúa Trời đã làm điều nầy trong khi chúng ta còn là kẻ có tội và phản nghịch.

3. Tội lỗi là gì?

a. Người theo Ấn Độ giáo

1.) Thấy không có tội đối với Thượng đế

2.) Tội lỗi chỉ là những việc làm do không hiểu biết

3.) Tội lỗi được thắng hơn bởi việc vâng theo những nguyên tắc chỉ đạo đã được quy định.

b. Người theo Cơ Đốc giáo

1.) Xem tội lỗi là sự nổi loạn chống nghịch với Đức Chúa Trời

2.) Tội lỗi được thắng hơn bởi huyết chuộc tội của Chúa Jêsus Christ.

4. Sự cứu rỗi là gì?

a. Người theo Ấn Độ giáo

1.) Có được sự cứu rỗi bởi việc làm

2.) Có sự chọn lựa của 3 con đường đi đến sự cứu rỗi

3.) Sự cứu rỗi là sự thoát khỏi những chu kỳ bất tận của sanh, tử và đầu thai kiếp khác.

b. Người theo Cơ Đốc giáo

1.) Có được sự cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Jêsus (Đường Đi)

2.) Không thể có được sự cứu rỗi bởi việc làm

3.) Nhận biết rằng sự cứu rỗi là một món quà ân điển đối với tất cả những người sẽ nhận nó.

4.) Sự cứu rỗi là sự sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng và thoát khỏi sự sống đời đời trong hỏa ngục.

	(DH tr. 92)
	ẤN ĐỘ GIÁO
	CƠ ĐỐC GIÁO

	ĐỨC CHÚA TRỜI
	Phi thân vị
	Có thân vị

	CON NGƯỜI
	Liên tục trong ý nghĩa là đượïc mở rộng ra từ thể yếu của Đức Chúa Trời
	Không liên tục trong ý nghĩa là bị phân cách với thể yếu của Đức Chúa Trời; liên tục trong ý nghĩa là được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời

	NAN ĐỀ CỦA   CON NGƯỜI
	Sự không hiểu biết, ngu dốt
	Sự nổi loạn về đạo đức

	GIẢI PHÁP
	Sự siêu thoát khỏi ảo tưởng và sự không hiểu biết
	Sự tha thứ tội lỗi và phục hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết

	PHƯƠNG TIỆN
	Nỗ lực tự tách mình ra khỏi bản ngã riêng và tìm kiếm nhận thức về sự hiệp nhất với thần linh qua nỗ lực riêng
	Việc ăn năn tội và tin cậy vào công tác chuộc tội của Chúa Jêsus Christ thay cho chúng ta

	KẾT QUẢ
	Hòa nhập vào Đấng độc nhất; cá nhân biến mất
	Mối thông công đời đời với Đức Chúa Trời; cá nhân được thỏa mãn trong mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời


F. Những đề nghị cho việc Rao giảng Tin Lành (DH tr. 92-95)

1. Nêu lên sự Tha thứ của Chúa Jêsus – Sự tha thứ là một nhu cầu thật sự cho người Ấn độ giáo bởi vì điều đó không có trong hệ thống tín ngưỡng của họ, vốn dựa trên luật nhân quả; đối với họ tội lỗi liên hệ đến kiếp sau và quyết định kiếp sau như thế nào. Hãy sử dụng khúc Kinh thánh Math 11:28-30 để giúp họ hiểu tự họ không thể cất gánh nặng tội lỗi đi được.
Math 11:28-30  “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

2. Hãy ghi nhớ tính cách cá nhân của Đức Chúa Trời – nghĩa là chúng ta nhạy bén với thực tế rằng mỗi Cơ Đốc nhân có một mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Do đó, khi chúng ta phạm tội chúng ta đang chối bỏ thẩm quyền đạo đức của Đức Chúa Trời và hậu quả của nó mang đến một sự phân cách trong mối thông công của chúng 
ta với Ngài. Để khôi phục lại mối thông công đó, chúng ta xưng ra tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ của Ngài mà Ngài ban cho chúng ta cách rời rộng vì cớ chúng ta tin Chúa Jêsus đã đền tội thay cho chúng ta.
3. Hãy nêu câu hỏi và Lắng nghe – Đừng cho rằng bạn biết những gì mà người bạn Ấn độ giáo của bạn tin. Nên nhớ những sự tin tưởng của họ khác nhau rất lớn. Hãy tỏ ra chú ý đặc biệt tới cách thức họ mô tả con đường giác ngộ. Chắc chắn là những từ họ dùng sẽ cho thấy rằng họ đạt tới sự giác ngộ bởi nỗ lực riêng hơn là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem xét việc thảo luận những phần Kinh thánh sau đây:
Rô-ma 3:19-24  “Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp: tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Ê-phê-sô 2:8-9  “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.   9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

4. Hãy có một Tâm tình Khiêm nhường – Nên nhớ rằng người Ấn Độ giáo xem Cơ Đốc nhân là thấp kém hơn về mặt thuộc linh vì cớ sự quá thiên về vật chất của chúng ta và vì chúng ta ăn thịt. Hãy tập trung vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời và sự bình an mà bạn có được trong cuộc sống khi biết rằng bạn sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng.
5. Hãy tập trung vào Chúa Jêsus – Nên tặng cho người bạn Ấn Độ giáo của bạn một quyển Kinh thánh Tân Ước và khuyến khích người ấy khám phá Chúa Jêsus là ai. Bạn có thể nhắc người đó về lời Gandhi đã nói: “Tôi sẽ nói với người Ấn Độ giáo rằng cuộc sống của họ sẽ không trọn vẹn nếu họ không kính cẩn nghiên cứu những lời giảng dạy của Chúa Jêsus” (Hingorani, 23). Hãy khích lệ họ đọc sách Lu-ca và Giăng.
6. Hãy nhận biết về những định nghĩa khác nhau – Ví dụ, một người Ấn Độ giáo sẽ hiểu thành ngữ Cơ Đốc chỉ về “việc sanh lại” như là nói đến sự đầu thai, là điều mà họ ao ước được thoát khỏi.
IV. PHẬT GIÁO (tất cả những phần ghi chú sau đây đều trích từ McS chương 3 hoặc DH tr. 54-68)

A. Quan điểm lịch sử

1. Bắt đầu tại Ấn Độ khoảng 500 năm trước khi Chúa Jêsus chịu chết
2. Đó là một kết quả tự nhiên của Ấn Độ giáo

a. Dân chúng nổi loạn chống lại chế độ đẳng cấp và sự tồn tại bất tận của sự đầu thai kiếp khác.

b. Phật giáo bắt đầu như là một nhánh của Ấn Độ giáo khước từ thẩm quyền của kinh Vedas.

3. Người sáng lập: Siddartha Gautama, người sau nầy trở nên “Đức Phật” hay “Đấng được giác ngộ” song ông không được tôn xưng như vậy cho đến sau khi ông chết một thời gian.
a. Đời sống của ông (563-483 TC) trùng hợp với thời gian dân Giu-đa bị lưu đày ở Ba-by-lôn. Ông là con trai của một Tiểu vương cai trị Ấn Độ. Ông ra đời tại miền Đông bắc Ấn Độ.
b. Lời tiên tri

1.) Khi ông ra đời, có một nhà thông thái trong cung cha ông nói tiên tri rằng ông sẽ:

a.) Trở nên một vị vua vĩ đại nếu ông ở tại nhà

b.) Trở nên vị cứu tinh của nhân loại nếu ông rời khỏi nhà 

2.) Cha ông muốn ông trở nên một vị vua

a.) Vua cha giữ ông ở nhà

b.) Vua cha đặt ông trong cảnh giàu sang và đầy sự vui thú. Ông kết hôn và có một con trai nhưng vẫn bị giam lỏng trong nhà.

c.) Ông bị giữ cách ly khỏi mọi điều đau buồn hoặc xấu xí.

c. Thời điểm của ông đã đến

1.) Một hôm, ông thưa với cha rằng ông muốn nhìn xem thế giới. Tuy người cha cố gắng ngăn giữ ông khỏi nhìn thấy bất cứ việc gì buồn phiền, ông đã bắt gặp “4 cảnh tượng thoáng qua”. Điều nầy đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.

a.) Cha ông đã ra lịnh quét dọn đường phố sạch sẽ

b.) Tất cả những người già cả và ốm yếu phải được mang đi khỏi tầm nhìn của thái tử

c.) Mặc dầu vậy, ông đã nhìn thấy bốn cảnh tượng:

1.))  Một người già

2.))  Một người bịnh

3.))  Một đám tang

4.)) Một thầy tu đang đi ăn xin

2.) Việc nhìn thấy “Bốn Cảnh Tượng Thoáng Qua” nầy đã khiến cho ông rời bỏ mái ấm gia đình để đi tìm chân lý. Đêm ông ra đi được biết đến như là “Sự Từ Bỏ Vĩ Đại”. Ông tận hiến cho việc khám phá ra nguồn gốc của sự đau khổ và tìm cách để xóa bỏ nó. Trong sự tìm kiếm của mình ông đã thực hành chủ nghĩa khổ hạnh một cách nghiêm khắc (sự ép xác khổ tu). Sau sáu năm, ông 

thật yếu đến nỗi ông gần như chết đuối khi đang tắm ở một dòng sông. Điều nầy khiến cho ông nhận thức rằng sự thực hành chủ nghĩa khổ hạnh không mang đến cho ông sự giác ngộ đối với cách thức chấm dứt sự khổ đau.

d. Sự Giác ngộ

1.) Ông đi đến một thành phố tên là Bodh Gaya, và ngồi dưới một cây vả với lời thề nguyện sẽ không đứng lên cho đến khi ông đạt được sự giác ngộ. Tại đây ông đi vào một trạng thái thiền định sâu xa. Sau một khoảng thời gian (không biết kéo dài bao lâu) ông đạt đến sự giác ngộ. Cây vả sau nầy được gọi là cây Bồ đề, cây của sự khôn ngoan.

2.) Ông đã đạt đến Cõi Niết bàn – mức độ cao nhất của sự hiểu biết về Thượng đế.

3.) Ông đổi tên thành Buddha (Người được Giác ngộ)

4.) Buddha kể kinh nghiệm của mình cho năm thầy tu nghe. Họ đã gọi con đường tiến đến sự giác ngộ của ông là “Trung Lộ” vì nó tránh cả hai thái cực  của sự giàu sang và chủ nghĩa khổ hạnh.

5.) Ông đi đến Banares, nơi ông thuyết giảng lần đầu tiên, nội dung của bài thuyết giảng nầy được biết đến như là Bốn Lẽ Đạo Chính (Tứ Diệu Đế) và con đường gồm tám bước (Bát Chánh Đạo). Với sự trợ giúp của các thầy tu, lời dạy về sự giác ngộ của ông được lan rộng ra và không bao lâu ông đã có hàng ngàn tín đồ ở Ấn Độ là những người vốn không hài lòng với Ấn Độ giáo.

6.) Thành Godh Gaya hiện nay là địa điểm có đền thờ linh thiêng nhất của thế giới Phật giáo, Đền thờ Mahaboh (“đại giác ngộ”).

e.   Sau 45 năm rao truyền sứ điệp của mình, Buddha (Đức Phật) đã lìa đời lúc 80 tuổi có thể do ngộ độc thức ăn.

B. Phạm vi ảnh hưởng và sự thống kê

1. Số người theo Phật giáo khắp thế giới được ước tính từ 150 đến 300 triệu, khoảng 6 % dân số thế giới.
2. Những quốc gia có Phật giáo

a. Ấn Độ                                        h.   Đài Loan

b. Sri Lanka                                    i.   Tây Tạng

c. Thái Lan                                     j.   Nepal

d. Cam-bu-chia                              k.   Mông Cổ

e. Miến Điện                                  l.   Hàn Quốc

f. Lào                                            m.   Việt Nam
g. Nhật

C.   Các Nhánh và những sự Phân chia

“Trong suốt hai thế kỷ Phật giáo chỉ được truyền bá trong phạm vi nước Ấn Độ, Kế đó, vua Ashoka lên ngôi cai trị Ấn Độ từ 274-232 T.C. Ashoka là một vị vua thường xuyên ra trận và trong một trận chiến nọ, ông thật sự chán ngán cảnh đổ máu đến nỗi đã quyết tâm từ bỏ mọi việc đánh nhau như thế. Ông qui đạo Phật và bắt đầu gởi nhiều sứ giả đến những miền khác của Ấn Độ và các quốc gia khác để truyền bá đạo Phật. Trong khoảng thời gian nầy, một sự phân chia lớn bắt đầu phát triển trong phạm vi Phật giáo. Vấn đề chính yếu là sự giác ngộ dành cho tất cả mọi người hay chỉ dành cho một số ít người. Nhóm người nói rằng sự giác ngộ dành cho tất cả mọi người được gọi là “Mahayana” (phái Đại Thừa), và nhóm người cho rằng sự giác ngộ chỉ dành cho một ít người tận hiến (chẳng hạn như các thầy tu) được gọi là “Hinayana” (phái Tiểu Thừa). Bị xúc phạm bởi ý nghĩa tiêu cực của từ “Hinayana”, nhóm Hinayana bắt đầu tự xưng là “nhóm Phật tử Theravada” nghĩa là “sự giảng dạy của các bậc trưởng lão.” Sự khác biệt cần nhấn mạnh giữa hai nhánh được minh họa trong sự khác biệt giữa việc một người nỗ lực để trở nên một “bodhisattva (bồ tát)” hay một “arahat”. Bồ tát (khái niệm của một người theo phái Đại Thừa) là một người đã đạt được sự giác ngộ, song vì cớ lòng thương xót quần chúng đông đảo chưa được giác ngộ, đã từ chối bước vào cõi Niết bàn để trở lại hướng dẫn những người khác đi đến sự đắc đạo. Ngược lại, Arahat (khái niệm của một người Theravada)  là một người quan tâm đến sự giác ngộ của riêng mình hơn là của những người khác. (DH tr. 56)

1.   Theravada

a. Giải nghĩa những lời giảng dạy của Buddha cách nghiêm khắc

b. Xem ông như một con người, chứ không phải Thượng Đế

c. Họ đã giữ hình thức nguyên thủy nhất của Phật giáo

d. Họ tin chỉ có thể có một Đức Phật mà thôi

e. Việc thoát ra khỏi vòng luân hồi là dựa vào nỗ lực riêng của một người và cách tốt nhất để thực hiện là bước vào một nơi tu hành để có thể được thoát khỏi thế gian và những ham muốn trần tục.

f. Mục tiêu cuộc đời của họ chỉ là đạt đến cõi Niết bàn và thoát khỏi cuộc đời nầy và không quan tâm đến người khác.

2.   Mahayana

a. Xem Đức Phật như là sự biểu hiện lịch sử của một Ý niệm Tuyệt đối của vũ trụ, hay thể yếu của Buddha sẽ phải được tôn thờ như một Thượng Đế.

b. Phóng khoáng hơn và quan tâm hơn đến những người khác

c. Tự xem họ là “phương tiện truyền bá lớn lao hơn” của sự cứu rỗi

d. Họ tin đã từng có nhiều sự biểu hiện thể yếu của Buddha và sẽ có ít nhất một sự bày tỏ nữa gọi là “Maitreya Buddha”.

e. Họ dạy rằng những vị Bồ tát có thể giúp người khác đi đến sự đắc đạo và thậm chí có thể chuyển nhượng công đức dôi ra của riêng họ cho những người đang trên đường tìm kiếm chân lý như thế.

f. Mục tiêu quan trọng là giúp người khác đạt đến cõi niết bàn, thậm chí đến mức hoãn lại sự cứu rỗi của riêng họ.

3.   Vajrayana (Phật giáo của Tây Tạng)
a. Được gọi là “con đường kim cương” – tinh khiết và không thay đổi. “Vajrayana” nghĩa là “xe kim cương” chỉ về sự thuần khiết của sức mạnh tinh thần được thâm nhiễm vào họ và khả năng của những kỹ thuật để nhanh chóng vượt qua những ảo tưởng hầu đạt đến sự giác ngộ. (DH tr. 57)
b. Bí truyền nhất trong các nhánh; chỉ những người đặc biệt quan tâm mới hiểu được.

c. Kết hợp những kỹ thuật huyền bí nhằm vào sự phát triển sức mạnh tinh thần.

d. Những kỹ thuật liên hệ đến sự trầm tư mặc tưởng: Yoga, khí công, đọc thần chú, tụng niệm kinh.

e. Triết lý về tình dục:

*   Sự yêu đương luyến ái mở mang tâm trí đối với kinh nghiệm tôn giáo.

*  Kết hiệp năng lực của người nam và người nữ qua sự giao hợp  và các trình tự về tình dục.

f. Phật giáo Vajrayana là tôn giáo chiếm ưu thế hơn ở Tây Tạng.

Có lẽ vị đại diện có thể được công nhận nhất của Phật giáo là Đalai Lama của Tây Tạng, người được xem là sự đầu thai lần thứ 14 của Avalokiteshvara, vị Bồ tát của lòng thương xót.

4.  Ngoài ra ba nhánh Phật giáo đã được đề cập ở trên, cũng có một sự khác biệt giữa Phật giáo “chính thống” và Phật giáo kiểu “gia đình”. Hai nhóm nầy rất khác biệt nhau. Nhóm Phật giáo kiểu gia đình theo “thuyết vật linh hay duy linh” qua việc họ tin các thần linh ảnh hưởng và điều khiển cuộc sống của con người. Họ tin rằng người ta phải làm vui lòng các thần linh để có được sự thành công, và họ cần phải tìm kiếm sự hướng dẫn của các thần linh qua những hình thức khác nhau của sự bói toán. Khi nói chuyện với một người Phật giáo thì có thể bạn cần tìm hiểu rõ là họ thuộc về nhánh Phật giáo nào. (DH tr. 57)
D. Các Giáo lý 

1. Bốn Lẽ Đạo Chính (Tứ Diệu Đế)

a.   Sự hiện hữu của đau khổ

1.) Sự ra đời là khổ

2.) Sự chết là khổ

3.) Bịnh tật là khổ

4.) Không có những gì chúng ta ao ước là khổ

5.) Có những gì chúng không ao ước là khổ

b.  Chính sự ước ao ham muốn đối với những thú vui của xác thịt gây ra sự đau khổ

1.) Hiện tại chúng ta muốn những điều nầy

2.) Sau đó chúng ta muốn những thứ khác

3.) Chúng ta ham muốn thịnh vượng

4.) Chúng ta ham muốn hạnh phúc

c.   Để chấm dứt đau khổ chúng ta phải:

1.) Từ bỏ và loại trừ mọi tham muốn

2.) Không có đam mê 

3.) Không có ao ước

d.   Chúng ta chấm dứt nỗi khổ của mình qua Con Đường có 8 bước

2.  Con đường có Tám bước (Bát Chánh Đạo) – được chia làm ba lãnh vực. Không cần thiết phải thực hiện mỗi bước theo thứ tự. Đúng hơn chúng sẽ phải được phát triển đồng thời với nhau.

SỰ KHÔN NGOAN – (Panna)

a. Bước 1: Suy nghĩ đúng đắn – chấp nhận Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo

b. Bước 2: Quyết tâm đúng đắn – từ bỏ thú vui của xác thịt, không chứa chấp ác tưởng đối với bất cứ ai, không sát sinh.

TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC – (Sila)

c. Bước 3: Lời nói đúng đắn – không nói dối, vu khống hay lăng nhục ai, không tham gia vào cuộc nói chuyện vô bổ.

d. Bước 4:  Hành vi cư xử đúng đắn

1.) Không hủy diệt bất kỳ sinh vật sống nào

2.) Chỉ lấy điều được ban cho mình

3.) Không quan hệ tình dục bất chánh

e. Bước 5:  Nghề nghiệp đúng đắn – Kiếm sống cách ngay thẳng không  làm hại người khác.

KỶ LUẬT TINH THẦN – (Samadhi)

f. Bước 6:  Nỗ lực đúng đắn

1.) Cố gắng không để cho những phẩm chất xấu nảy sinh trong lòng mình

2.) Từ bỏ những phẩm chất xấu mà mình đang có

3.) Cố gắng có được những phẩm chất tốt

4.) Phải làm gia tăng và hoàn thiện những phẩm chất tốt mà mình có

g. Bước 7:  Suy niệm đúng đắn – hãy tinh ý, tích cực (hăng hái), tập trung, cảnh giác, không còn tham muốn và không còn buồn khổ.

h. Bước 8:  Tịnh tâm đúng đắn – Khi đã từ bỏ hết mọi thú vui xác thịt, mọi phẩm chất xấu, cả sự vui mừng lẫn buồn khổ thì phải bước vào bốn mức độ của sự tĩnh tâm vốn có được do sự tập trung cao độ.

3.   Sự tôn kính Đức Phật (Sau khi chết, Đức Phật được sùng bái như thần)

4.  “Mục tiêu chính của mọi Phật tử là đạt đến Niết bàn. Niết bàn tương đương với sự cứu rỗi. Đức Phật mô tả Niết bàn bằng những lời lẽ sau đây:

‘Có một cõi không phải là đất, không phải nước, không phải lửa, không phải không khí, không phải cõi của không gian vô hạn, không phải cõi của ý thức vô hạn, cõi của hư vô, cõi của tri giác, hay vô tri giác, không phải là thế giới nầy, cũng không phải mặt trời hay mặt trăng. Tôi phủ nhận rằng nó đang đến hay đang đi, đang tồn tại, sự sinh hay sự tử. Nó chỉ là sự chấm dứt của khổ đau.’

Niết bàn không có nghĩa là con người bị tiêu hủy khi bước vào một tình trạng như vậy, bởi vì, như Đức Phật suy luận, không bao giờ tồn tại bất cứ người nào để bị tiêu hủy trước tiên. Cũng hãy ghi nhớ rằng không giống Ấn Độ giáo, người theo đạo Phật không tin vào điều tất yếu của sự đầu thai hay sự tiếp tục của bản thể. Đúng hơn Phật tử tin rằng khi đạt đến Niết bàn thì 5 phần của con người (gọi là “Skandhas”) bao gồm:

· thân thể vật lý

· tình cảm

· tri thức, sự nhận thức

· ý chí

· ý thức

vào lúc chết chỉ ngừng tồn tại như một đơn vị hợp nhất. Về một ý nghĩa nào đó các phần của con người bị tách rời ra trong một cách giống như một chiếc xe có thể bị tháo rời ra bởi đó nó không còn có thể hoạt động như một chiếc xe nữa” (DH tr. 59-60). Vì vậy, sự chấm dứt đau khổ và vòng luân hồi đầu thai không cùng là mục tiêu của Đức Phật. Điều đó cho thấy rằng những ai không đạt đến Niết bàn vì nghiệp xấu (những hành động của họ làm trong kiếp nầy và trong những kiếp trước) sẽ tiếp tục trong vòng luân hồi.

E. Kinh điển của Phật giáo

“Vấn đề quyết định những kinh sách nào sẽ được xem là kinh điển cho thấy một lý do khác cho sự chia rẽ giữa hai nhóm Phật giáo Theravada và Mahayana. Các Phật tử Theravada có ý kiến là kinh điển sẽ phải được kết thúc với bộ kình tam giác gọi là Pali Tripitaka. ‘Pali’ chỉ về ngôn ngữ mà kinh được viết, và ‘Tripitaka’ (cũng được viết là Tipitaka) nghĩa là ‘ba cái giỏ’ của sự giảng dạy, bao gồm những bài giảng thuyết của Đức Phật, các luật lệ cho thầy tu, và những sự dạy dỗ có tính cách triết lý. Tripitaka dài hơn Kinh Thánh khoảng 70 lần.

Các Phật tử Mahayana, ngược lại, xem kinh điển như đang còn để mở. Vì vậy, họ bao gồm trong kinh điển của họ những tác phẩm từ các nguồn thuộc Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật và Tây Tạng. Một số kinh sách phổ biến hơn của Mahayana bao gồm quyển Lotus Sutra (Saddharma-pundarika) và quyển Sự Toàn Hảo của sự Khôn Ngoan (Prajna-paramita), trong sách nầy lại gồm có quyển Diamond Sutra và quyển Heart Sutra.

Những tác phẩm kinh điển thiêng liêng của Phật giáo Vajrayana là Bộ Kinh Kanjur (108 quyển) và Bộ Kinh Tanjur (225 quyển).” (DH tr. 60)

F. Những đề nghị cho sự Truyền giảng Tin Lành (DH tr. 64-67)

1. Thừa nhận và Khẳng định Điểm Tương Đồng của Bạn – Có một số niềm tin tương đồng dựa trên đó một Cơ Đốc nhân có thể xây dựng mối quan hệ với một người Phật giáo.
Những niềm tin tương đồng đó bao gồm:

· sự ham muốn (dục vọng) có thể gây ra đau khổ

· sự bình an cá nhân sẽ có được khi chúng ta tồn tại trong những gì còn lại đời đời

· sống một đời sống đạo đức là điều tốt đẹp nhất

· khả năng kiếm chế dục vọng có giá trị tinh thần

· sự tịnh tâm và cầu nguyện là quan trọng

· lòng thương xót là một đức tính tốt cần được nuôi dưỡng

2. Tập trung vào Vấn đề Dục vọng – Đức Phật dạy rằng để chấm dứt đau khổ chúng ta cần từ bỏ mọi ham muốn. Để làm được điều đó một người phải có ước muốn diệt dục. Điều nầy dường như trở thành một sự mâu thuẫn. Vạch rõ điều đó cách nhẹ nhàng Chúa Jêsus đã phán “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì họ sẽ được no đủ” (Math 5:6). Theo Chúa Jêsus, vấn đề là có sự ao ước đúng đắn, chứ không phải diệt đi mọi ước muốn.
3. Hãy Cởi mở Về Đức tin của Bạn nơi một Đức Chúa Trời có thân vị rõ rệt – Vì Phật tử tin rằng thực tại tối thượng là một đấng Hư Vô phi thân vị (sunyata), nên mối quan hệ riêng tư của Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Trời có thể có một sức thu hút mạnh mẽ. Một Cơ Đốc nhân có thể biết và cảm nhận tình yêu của một Đức Chúa Trời có thân vị, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và kinh nghiệm sự đáp lời của Ngài, và chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an và vui mừng của Ngài trong đời sống mình. Tất cả những điều nầy một Đấng Hư Vô không thể nào làm được.
4. Hãy hướng đến sự Vĩnh cửu của Đức Chúa Trời – Khái niệm về sự vĩnh cửu của đạo Phật đòi hỏi rằng để có sự trường tồn trong cõi Hư Vô, một người phải chấm dứt hiện hữu như một cá nhân và tan biến vào cõi Hư Vô. Là một Cơ Đốc nhân chúng ta có thể tìm thấy sự trường tồn trong Đức Chúa Trời mà không phải chối bỏ sự tồn tại của mình như một con người. Đúng hơn chúng ta được liên hiệp với Đức Chúa Trời mãi mãi. Hãy xem Giăng 6:27-29 khi Chúa Jêsus phán về vấn đề làm việc vì “đồ ăn hư nát” (không trường cửu) hay “vì đồ ăn không hay hư nát” (vĩnh cửu). Chúng ta có thể nhận lãnh điều nầy bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.
5. Hãy Trình bày Rõ ràng Về Vấn đề Tội lỗi và Cơ hội để được Tha thứ – Hãy nhớ là Phật tử cho rằng họ có ít nhất 5 giới luật về đạo đức (sila), đó là:
· kiêng cử không được giết hại bất cứ sinh vật sống nào (cấm sát sanh)

· không được quan hệ tình dục vô luân, bất chánh

· không nói dối

· không trộm cắp

· không uống những chất làm cho say

Họ không nhận biết cùng loại hậu quả đối với việc vi phạm các giới luật nầy như một Cơ Đốc nhân nhận biết họ khi vi phạm một điều răn. Đối với Phật tử tội lỗi là một vấn đề của sự không hiểu biết (một vấn đề tinh thần) và luật nhân quả (một vấn đề về một nguyên tắc đạo đức phi thân vị, tương tự như một quy luật của tự nhiên). Vì vậy, tội lỗi không có ảnh hưởng đến mối liên hệ với Đấng Hư Vô. Tội lỗi là vấn đề của con người chúng ta, chứ không phải của Đấng Hư Vô. Đấng Hư Vô không quan tâm đến việc con người có đau khổ vì  những hành động tội lỗi của mình hay không. Sự không hiểu biết của một người là vấn đề của họ vốn phải được xử lý trải qua nhiều kiếp. Cũng vì luật nhân quả là một nguyên tắc phi thân vị tương tự như một quy luật của tự nhiên, nên hậu quả đối với những hành động đạo đức của chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Do đó, tội lỗi không thể được tha thứ bởi vì không có đấng tha thứ. Tương tự như việc một người không cầu xin sự tha thứ từ định luật về trọng lực – là một quy luật tự nhiên – nên luật nhân quả cũng không thể nào tha thứ được. 

Đối với Cơ Đốc nhân có một chiều thẳng đứng đối với tội lỗi của chúng ta bởi vì chúng ta có một mối thông công cá nhân với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết của mình. Vấn đề tội lỗi của chúng ta là hậu quả của một tấm lòng phản loạn chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Do đó, khi chúng ta phạm tội thì mối thông công giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị phá vỡ. Chúng ta có thể ăn năn về tấm lòng tội lỗi của mình và tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta làm với sự nhận biết Đức Chúa Trời là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta . . . (I Giăng 1:9) và chúng ta có thể tha thứ cho những ai có lỗi với chúng ta.

6.  Sử dụng những Chiếc Cầu Nối với Tin lành – “Có những khái niệm trong Phật giáo mà chúng ta có thể sử dụng làm cầu nối để giúp Phật tử hiểu tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ.
Một chiếc cầu có liên hệ đến giáo lý về bồ tát (bodhisattva). Một bồ tát là một người, vì cớ lòng thương xót, đã từ chối vào niết bàn để giúp những người khác đi đến sự giác ngộ. Một phần của khái niệm nầy có ý nghĩa như một chiếc cầu nối với Tin lành đó là vị bồ tát có thể chuyển giao nghiệp tốt dôi ra của mình cho người tin theo ông. Y như Đấng Christ có thể ban cho chúng ta sự công bình của Ngài nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài.

Một chiếc cầu nối khác là một câu chuyện từ văn thơ của Phật giáo mà chúng ta có thể sử dụng để minh họa ý nghĩa của việc Chúa Jêsus chịu đóng đinh:


Hoàng tử Mahanama, thuộc thị tộc Shakya và là anh em họ của Đức Phật, hết lòng tin nơi những lời dạy dỗ của Đức Phật và là một trong những môn đệ trung thành nhất. Vào thời điểm một vị vua bạo ngược tên là Virudaka của Kosala chinh phạt thị tộc Shakya, Hoàng tử Mahanama đi đến cùng Vua để xin vua tha mạng sống cho dân tộc của ông. Tuy nhiên, Vua không muốn nghe lời người. Sau đó người đề nghị rằng nhà vua hãy để cho càng nhiều tù nhân chạy thoát càng tốt trong khi chính hoàng tử vẫn còn ngâm mình dưới nước trong một cái ao gần đó.


Vua đồng ý lời đề nghị nầy vì nghĩ rằng hoàng tử chỉ có thể ngâm mình dưới nước thời gian rất ngắn mà thôi.


Cổng lâu đài được mở ra khi Mahanama lặng xuống nước và dân chúng chạy ùa ra để được tự do. Nhưng Mahanama không trồi lên, ông đã hy vinh sự sống mình để cứu mạng sống của dân tộc ông bằng cách cột tóc mình vào rễ của một cây liễu ở dưới nước (Sự Giảng dạy của Đức Phật, 254-255). 

Xin lưu ý những hình ảnh trong câu chuyện trên vốn minh họa ý nghĩa của sự chết hy sinh của Đấng Chirst:

· Tình trạng bị bắt làm nô lệ: Vấn đề ở đây là sự nô dịch hóa – thị tộc Shakya đã bị bắt làm nô lệ cho một vị vua gian ác; con người bị bắt làm nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34; Rô-ma 6:6, 16).
· Một người Chết vì Mọi người: Sự chết của một người đem lại sự tự do cho tất cả mọi người–Sự chết của Mahanama đem lại sự tự do cho thị tộc Shakya khỏi ách nô lệ của vị vua gian ác; sự chết của Đấng Christ giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi (Math 20:28; Rô-ma 5:18-19).
· Được thúc đẩy bởi Tình yêu: Việc làm trên là do tự nguyện, và động cơ chính là tình yêu thương – như Chúa Jêsus Christ vì cớ yêu thương đã tự nguyện chết thay cho cả nhân loại (Giăng 10:11-18; 13:1, 34).
· Sự cứu rỗi được ban cho nhưng không: Sự cứu rỗi là món quà nhưng không dành cho người nhận – thị tộc Shakya đã có thể nhận được sự tự do khỏi ách nô lệ bằng cách chạy ra khỏi vương quốc của vị vua gian ác; ngày nay người ta có thể nhận được món quà cứu rỗi bằng cách tin nơi công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 3:20-24; Êph 2:8-9).
V.   CÁC TÔN GIÁO VÙNG VIỄN ĐÔNG: 

       (Khổng giáo, Lão giáo và Shinto giáo (Thần giáo)

A. Khổng giáo

Ghi chú:  Khổng giáo là hệ tư tưởng chính thức của nước Trung Hoa. Nó chưa hề tồn tại như một tôn giáo được thiết lập với một hay nhiều vị thần, nhà thờ hay chức thầy tế lễ.

1. Quan điểm lịch sử

a. Người Trung Hoa cổ xưa là những người thờ lạy thiên nhiên

1.) Mặt trời, mặt trăng, gió v. v. . . là những thần linh được thờ lạy

2.) Trên tất cả các thần linh và con người có một Đấng Cai trị Tối cao gọi là Shang Ti

3.) Trên Shang Ti có vị thần cao nhất và vĩ đại nhất – thần của tất cả các thần, gọi là T’ien, đấng sống trên trời.

b. Người Trung Hoa cũng thờ lạy các linh khác

1.) Linh của các tổ phụ họ

2.) Linh của tất cả các hiền triết và các anh hùng dân tộc của Trung Quốc

3.) Sự thờ phượng hoàng đế (các hoàng đế được xem là rất linh thiêng)

2. Nhân vật Khổng Tử (K’ung Fu-Tzu / Khổng Phu Tử) khoảng 551-479 T.C.

a. Khổng Tử sinh ra ở vùng Lu (ngày nay thuộc tỉnh Shantung) trong một xã hội phong kiến nơi mà tầng lớp lao động làm việc cho các địa chủ.

b. Ông có học vấn cao, đặc biệt trong lãnh vực triết học và thơ ca.

c. Sau khi mẹ mất, ông bắt đầu đi đây đó để dạy học.

d. Danh tiếng của ông tăng lên khi những lý tưởng của ông lan rộng:

1.) Phương cách duy nhất cho tình trạng mất trật tự và vô đạo đức là làm cho người ta trở lại với các nguyên tắc của những bậc hiền triết đi trước.

2.) Giảng dạy về những kinh điển cổ xưa

3.) Những người cai trị chỉ có thể trở nên vĩ đại nếu bản thân họ có đời sống gương mẫu

a.) Theo sự hướng dẫn của các nguyên tắc đạo đức

b.) Đưa đất nước đến chỗ thịnh vượng và hạnh phúc

e. Lúc 50 tuổi, ông được bầu vào một cương vị quản lý của chính quyền; ông đưa ra nhiều cải cách mới mẻ đưa đến sự thịnh vượng của đất nước

f. Những người cai trị khác ghen tị âm mưu loại ông khỏi chức vụ vào 496 TC

g. Khổng Tử trở lại Lu vào 484 T.C. và sống quãng đời còn lại trong việc viết những bài bình luận về các tác phẩm kinh điển.

3. Học thuyết và Các Tác phẩm 

a. Khổng Tử không ghi lại các nguyên tắc về triết lý sống của ông – những sự dạy dỗ của ông được truyền lại bởi các đệ tử của ông

1.) Lun Yu (“Sách Văn tuyển”) - Đời sống và sự dạy dỗ của Khổng Tử

a.) Một tập châm ngôn, cách ngôn do các môn đệ của ông sưu tập

b.) Nền tảng triết lý về đạo đức và chính trị của ông

2.) Ch’un Ch’iu (“Tập san Xuân Thu”)

a.) Do chính Khổng Tử biên soạn

b.) Bình luận về lịch sử Trung Hoa từ 722-481 T.C.

3.) Shih Shu (Tứ thư) –Một sự tổng hợp các lời dạy dỗ của Khổng Tử và các môn đệ của ông.

b. Khổng Tử rất được tôn trọng cả khi ông còn sống lẫn sau khi ông qua đời.

1.) Bản thân ông ít tin tưởng vào những điều siêu nhiên

2.) Ông đã từng được hàng triệu người tôn kính như một con người có đức tính cao cả, trí tuệ khác thường

3.) Ông bắt tất cả mọi người cẩn thận làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước

4.) Ông được xem là người khôi phục giá trị đạo đức cổ xưa

c. Những hành động đúng đắn bên ngoài của con người sẽ phải dựa trên Ngũ Thường, là điều cấu thành đầy đủ bổn phận của con người

1.) Nhân (sự nhân từ, tốt bụng, rộng lượng vì cớ lợi ích của người khác)

2.) Nghĩa (sự ngay thẳng, công chính) – “Luật vàng” của Khổng giáo: “Đừng làm cho người khác điều mà ngươi không muốn người khác làm cho mình.”

3.) Lễ (sự đứng đắn, đúng mực) – luôn cư xử nhã nhặn đối với những người mình cai trị.

4.) Trí (sự khôn ngoan) – để sự tri thức và hiểu biết hướng dẫn mình

5.) Tín – trung tín, liêm chính và chân thật 

d. Nguyên tắc chủ đạo của đạo đức Khổng giáo là “jen”

1.) “Jen” được dịch là “sự yêu thương”, “lòng nhân từ”, “lòng nhân đạo”

2.) Đây là đạo đức cao nhất của con người

e. Sự hiếu kính của con cái – tận hiến cho gia đình, ngay cả sau khi chết

4. Những tính cách và sự tiến triển của Khổng giáo

a. Sau khi Khổng Tử chết, hai trường phái tư tưởng chính hòa nhập với nhau

1.) Mencius – Tiếp tục những sự giảng dạy về đạo đức của Khổng Tử

a.) Nhấn mạnh lòng tốt bẩm sinh của bản tánh con người (“Nhân chi sơ tính bổn thiện”)

a.) Con người trở nên băng hoại bởi tiếp xúc với điều ác

b.) Đưa học thuyết thần bí vào Khổng giáo

2.) Hsun-tzu – Đem chủ nghĩa nghi thức vào Khổng giáo

b.) Người ta được sinh ra có một bản chất xấu, nhưng tính xấu có thể được sửa đổi qua sự giáo dục 

c.) Cảm xúc được hướng dẫn đúng đắn tạo ra sự hòa hợp bên trong 

d.) Sử dụng những lễ nghi và âm nhạc để phát triển những sự ao ước có kỷ luật

b. Một sự phục hưng của Khổng giáo xảy ra trong triều đại nhà Hán (206 T.C. - 220 S.C.)

1.) Các tác phẩm của Khổng Tử được dạy dỗ trong các học viện quốc gia

2.) Một hệ thống giáo dục được xây dựng dựa trên sự dạy dỗ của ông

c.   Taân-Khoång giaùo

1.) Trong suốt triều đại nhà Sung (960-1279 S.C.), Khổng giáo bị hòa nhập với Phật giáo và Lão giáo.

2.) Sự giới thiệu các học thuyết về vũ trụ và nguồn gốc của bản tánh con người.

3.) Sự khám phá về lãnh vực siêu hình (siêu nhiên)

4.) Ngày càng thiên về hướng Phật giáo

5.) Khổng giáo và chủ nghĩa cộng sản – 1949 S.C.

a.) Chủ nghĩa cộng sản bỏ qua nhiều truyền thống dựa trên Khổng giáo

b.) Hệ thống gia đình không được nhấn mạnh

c.) Ít tác phẩm của Khổng giáo được ấn hành

d.) Những chiến dịch chính thức chống lại Khổng giáo vào thập niên 1960 và 1970.

5. Đối chiếu với Cơ Đốc giáo

a. Khổng giáo không chính thức thừa nhận bất cứ tôn giáo nào hoặc thần nào

b. Những hành động bên ngoài (Ngũ thường) không thể tạo ra sự thánh khiết bên trong – so sánh với Êph 2:8-9; Tít 3:5

c. “Sự đầy đủ về bổn phận của con người” được tìm thấy trong Mi-chê 6:8

d. Sự Khôn ngoan để hướng dẫn chúng ta là chính Chúa Jêsus Christ – 

      I Côr. 1:24; Châm ngôn 2

e. Bản chất con người vốn không tốt – Rô-ma 3:10-12

f. Giáo dục không thể biến cải con người – chỉ Đức Thánh linh mới có thể làm được

B. Lão giáo

1. Quan điểm lịch sử và các tính cách

a. Người sáng lập: Lão Tử (570-490 T.C.)

1.) Sống cùng thời với Khổng Tử (tuy không nổi tiếng bằng Khổng Tử)

2.) Một triết gia không đồng quan điểm với Khổng Tử

a.) Khổng giáo cố gắng làm cho người ta trở nên hoàn thiện trong xã hội – từ thế tục trở nên thiêng liêng.

b.) Lão giáo xa rời khỏi xã hội hướng đến sự tận hưởng cõi thiên nhiên

1.))  Thoát ly khỏi sự ràng buộc về chính trị và xã hội 

2.))   Trở về với lối sống ban sơ

c.) Lão giáo tin vào sức mạnh siêu nhiên

d.) Mục tiêu của Khổng giáo là trở thành một đầy tớ của xã hội; mục tiêu của Lão giáo là trở nên bất tử

e.) Lão giáo làm sống lại niềm tin vào các thân vị thần linh

3.) Lúc 90 tuổi, Lão Tử viết một cuốn sách nhỏ khoảng 25 trang gọi là Tao-te Ching (Sách về Lẽ Phải và Đạo Đức).  Sách nầy, cùng với một quyển sách khác được viết bởi một triết gia cùng thời với Lão Tử, tức Trang Tử, hình thành nền tảng của Lão giáo.

2. Học thuyết và sự phát triển của Lão giáo

a. Khái niệm về Đạo (“Con Đường”)

1.) Đạo là khuôn mẫu cơ bản của vũ trụ mà muôn vật phải tuân theo

2.) Đạo không thể diễn tả được bằng lời hay nhận thức trong tư tưởng

3.) Một người phải phấn đấu để đạt đến sự hiệp nhất với Đạo và có được năng lực từ Đạo

a.) Bởi sự đáp ứng tự phát với những gì thôi thúc trong lòng

b.) Bởi việc làm cho mình trở nên trống không với tất cả các học thuyết và sự hiểu biết

c.) Do đó vượt trội hơn tất cả mọi điều làm xao lãng của đời nầy bao gồm điều khác nhau của sự sống và sự chết

4.) Đạo được xem là luôn thay đổi: toàn bộ muôn vật tồn tại và thay đổi

5.) Sự sống được xem như một bức tranh toàn cảnh xinh đẹp và đáng sợ của những sự biến đổi

b. Sự phát triển của thuật giả kim

1.) Các môn đệ của Lão Tử sau đó bắt đầu thí nghiệm với các loại thuốc luyện đan khác nhau để tìm ra một công thức cho cuộc sống vĩnh hằng

2.) Từ đó phát triển thành việc sử dụng các phép thuật, bùa chú, thuốc độc phù phép, và các điều luật về vệ sinh

3.) Đưa ra cái được gọi là “sự chữa lành bởi đức tin”

4.) Sau thế kỷ thứ 2 S.C., dưới ảnh hưởng của Phật giáo: phát triển một sự quan tâm đến kiếp sau của linh hồn hơn là sự bất tử của thân xác

c.  Tôn giáo của Trung Hoa ngày nay là một sự pha trộn của Lão giáo, Phật giáo và Khổng giáo.

1.) Sự kết hợp tư tưởng nầy xảy ra vào triều đại nhà Minh (1369-1644 S.C.) 

2.) Nó được thực hiện bởi nhiều nhà tư tưởng tôn giáo lớn, đáng chú ý nhất là Lin-Chao-en (1517-1598)

3.) Chủ nghĩa Mác-xít qua Mao Trạch Đông và sự âu hóa tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của tôn giáo Trung Hoa

3. Đối chiếu với Cơ Đốc giáo

a. Sự tận hưởng cõi thiên nhiên và thờ lạy các thần linh khác nhau là trái ngược hẳn với Đức Chúa Trời hằng sống, có một và thật của Cơ Đốc giáo.

b. Niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên thường đi đôi với thuyết huyền bí.

c. Sự sống đời đời không thể nào có được bởi bất kỳ phương tiện vật chất hay tinh thần nào, nhưng chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Chirst.

d. Đấng Christ công bố chính Ngài là “Con Đường” (Giăng 14:6) – không phải là Đạo của Lão giáo.

e. “Những sự thôi thúc trong lòng của một người” không đưa người đó trở lại với Đức Chúa Trời, nhưng được nhận diện như là bản chất tội lỗi trong Kinh Thánh, là điều phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời (Lão giáo không thừa nhận tội lỗi)

f. Kinh thánh công bố cách rõ ràng tầm quan trọng của giáo lý (2 Tim. 3:16) trong khi đó Lão giáo dạy một người nên tự giải thoát khỏi giáo lý.

g. Đức Chúa Trời là bất biến (không thay đổi) – hoàn toàn trái ngược với Đạo của Lão giáo vốn thay đổi luôn.

C. Thần giáo – tôn giáo của nước Nhật

1. Quan điểm lịch sử

a. Các tác phẩm văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, các tôn giáo và nền nông nghiệp của Nhật đều bắt nguồn từ Trung Hoa và đến Nhật qua con đường Hàn Quốc.

b. Người Nhật cổ xưa đã có một tôn giáo, nói chung là theo thuyết duy linh (họ thờ các thần linh trong tự nhiên) và sau đó khá lâu được có tên gọi là Kami-no-Michi.

1.) Tôn giáo đó được người ta biết đến bởi cái tên Trung Quốc “Shinto” 

a.) Shen – tiếng Trung Quốc có nghĩa là “các linh tốt lành”

b.) Tao – từ Tao-tze nghĩa là “Con đường”

c.)  Shinto – “Con đường của các Linh Tốt lành”

2.) Người Nhật cổ xưa tin rằng họ là những người duy nhất sống trên đất

3.) Khởi đầu là một tôn giáo đơn giản – không có ảnh tượng, các sách thánh, những giới răn hay các tăng lữ.

a.) Họ thờ các thần mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, mưa . v. v. . . (giống như người Trung Hoa cổ xưa)

b.) Họ thờ Mikado (thần cai trị) của họ, vốn được người ta xem là một hậu tự của Nữ thần Mặt trời

c.) Họ thờ các núi non, thung lũng và sau đó là chủ nghĩa dân tộc 

4.) Sự phát triển thêm và định nghĩa về tôn giáo

a.) Sự đưa vào các nguyên tắc của đạo Khổng đã đem đến sự thờ phượng tổ tiên.

b.) Khoảng 1300 năm trước, vua của Hàn Quốc đã gởi các giáo sĩ Phật giáo và một tượng Phật bằng vàng đến Nhật

c.) Sự thu hút của việc thờ lạy ảnh tượng trở nên phổ biến và gần như xóa đi Thần giáo của Nhật

d.) Phong trào Sugendo đã liên kết Thần giáo và Phật giáo, đưa vào việc sử dụng nghệ thuật phù phép, sự chữa lành siêu nhiên, các nghi thức bước đi trong lửa .v.v. . .

e.) Các anh hùng chiến tranh của Nhật đem những lời dạy của Khổng Tử và phát triển thành ra bộ sách về đạo đức và tinh thần võ sĩ đạo của họ gọi là Bushido

1.))   Những quy luật về đạo đức

2.))   Sau đó là thói tục tự sát khi cấp trên của họ qua đời.

3.))   Việc mang gươm bên mình để bảo vệ tinh thần thượng võ và gươm được xem như một vật thiêng liêng.

4.))   Tinh thần Bushido bị chính quyền Nhật xóa bỏ vào năm 1868

f.)   Ảnh hưởng của các hệ thống niềm tin khác nhau

1.))   Shinto giáo đưa đến tình yêu thiên nhiên của dân tộc

2.))   Phật giáo đưa đến tình yêu nghệ thuật của dân tộc

3.))   Khổng giáo đưa đến tinh thần ham học của dân tộc

2. Tôn giáo ở nước Nhật ngày nay

a. Thần giáo hồi sinh vào thế kỷ thứ 18

b. Nó được khơi dậy bởi tình cảm dân tộc và có ý muốn bãi bỏ sự thiết lập đạo Phật

c. Sự thờ phượng hoàng đế được khôi phục

d. Người Nhật tự cho mình là giống dân siêu đẳng hơn các dân tộc khác bởi vì họ là con cháu của các thần

e. Năm 1946, sau Thế Chiến II, Thần giáo bị tách ra khỏi chính quyền và hoàng đế khước từ mọi lời xác nhận đối với tính cách thần thánh của họ.

f. Thần giáo bao gồm 13 nhánh chính và nhiều nhánh nhỏ, nhưng được chia ra thành ít nhất 4 nhóm chính:

1.) Những người duy trì các truyền thống của Thần giáo cổ xưa

2.) Những người nhấn mạnh việc trung thành với đạo đức của Khổng giáo

3.) Những người thực hành việc thờ lạy núi non

4.) Những người chủ yếu sốt sắng với các nghi thức thanh tẩy 

3. Các giáo lý và sự thực hành

a. Sự hoạt động sùng kính của Thần giáo tập trung quanh đền thờ địa phương

b. Mỗi đền thờ có những điểm chú trọng khác nhau; ví dụ như võ thuật, những kỳ quan của thiên nhiên, những vị thần (kami)

c. Sự thờ phượng trong đền thờ

1.) Mỗi đền thờ có một máng nước được cung cấp bên trong lối vào để dùng cho nghi thức thanh tẩy (rửa mặt và tay)

2.) Khi bước vào đại sảnh thờ phượng

a.) Người ta rung chuông và vỗ tay để vị thần biết là tín đồ đã có mặt.

b.) Nơi ngự của vị thần là ở trong đại sảnh chính, đàng sau đại sảnh thờ phượng.

3.) Các cuộc viếng thăm đền thờ cách cá nhân thường là vì lý do nào đó (như khai trương việc làm ăn, bắt đầu cuộc hành trình, sinh con v.v. . .)

4.) Đôi khi họ tổ chức lễ hội trong một đền thờ đặc biệt, có ý nghĩa cho tất cả những người thờ phượng cùng một lúc

a.) Những cuộc diễu hành, xe hoa, các lều quán, các hoạt động phụ

b.) Bán rượu xa-keâ (saki)

c.) Các thầy tu dâng của lễ và cầu nguyện cho sự an ninh và thịnh vượng của vùng lân cận đó.

4. Thống kê và sự phát triển

a. Vào đầu thập niên 1990 có trên 110 triệu người Nhật tham gia vào các nhóm Thần giáo khác nhau.

b. Trong các nhóm nầy, có 3,4 triệu người xưng nhận Thần giáo là tôn giáo duy nhất hay tôn giáo chính của họ.

c. Các nhóm Thần giáo có khoảng 101.000 thầy tu và 81.000 đền thờ.

5. So sánh với Cơ Đốc giáo

a. Đức Chúa Trời chân thật không ngự trong đền thờ bằng đá – Công vụ 7:48; 17:24

b. Việc thu hút sự chú ý của thần mình – so sánh I Các Vua 18:27

c. Họ thờ phượng các tạo vật thay vì Đấng TaÏo Hóa – xem Rô-ma 1:25

VI. CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA

A. Lịch sử

1. Charles Taze Russell là người sáng lập được thừa nhận của một tổ chức được biết đến cách chính thức là Watchtower Bible và Tract Society, Chứng nhân Giê-hô-va. Ông sinh ngày 16 tháng 2, 1852 tại bang Pennsylvania, nước Mỹ.
2. “Lúc còn nhỏ ông đã chối bỏ giáo lý về sự khổ hình đời đời, và bước vào một cuộc đời hoạt động lâu dài và đa dạng để phản đối kịch liệt nhắm vào ‘Các Tôn giáo Có Tổ chức.’” (WM tr. 34)

3. Vào năm 1870, khi vẫn còn là một thiếu niên và không được huấn luyện thần học chính quy, Russell đã tổ chức một lớp học Kinh thánh ở Pittsburgh, và các thành viên của lớp học đó cuối cùng đã lập ông làm ‘mục sư’ của nhóm năm 1876 (McS tr. 44)

4. “Vào năm 1879 ông ra mắt tạp chí “Tháp canh Si-ôn” (Zion’s Watch Tower) [ngày nay có tên là Tháp Canh Tuyên rao Vương Quốc của Đức Giê-hô-va (The Watch-Tower Announcing Jehovah’s Kingdom)] trong đó ông ấn hành cách giải thích Kinh thánh khác thường của riêng ông. . .” (McS tr. 44)

5. Zion Watchtower and Tract Society (Tháp canh Si-ôn và Hiệp Hội Truyền đạo đơn) đã phát hành tác phẩm vĩ đại của Russell là Bộ khảo luận về Thánh Kinh (STUDIES IN THE SCRIPTURES) gồm 7 quyển xuất bản liên tục từ 1881-1917 (6 trong 7 quyển nầy là do Russell viết). Quyển thứ 7 “The Finishes Mystery [Sự Mầu Nhiệm Đã Hoàn Tất]” được xuất bản năm 1917 sau khi ông mất vào năm 1916. Sự ra đời của quyển sách thứ 7 nầy đã gây ra một sự chia rẽ trong hội thánh.
6. Joseph Franklin RutherFord, người cố vấn hợp pháp của tổ chức, trở nên vị Chủ tịch thứ nhì của Hiệp Hội Tháp canh và lãnh đạo nhóm lớn hơn từ sự phân rẽ của hội thánh. Chính dưới sự lãnh đạo của ông mà nhóm nầy được nhận biết với tên gọi “Chứng nhân Giê-hô-va.” [Ông tìm cách thuyết phục những bạn bè tin rằng ông là nhân chứng cuối cùng của Giê-hô-va cho mọi dân tộc. Dưới tài lãnh đạo của RutherFord, Giáo phái Chứng nhân của Giê-hô-va phát triển nhanh chóng, ông trứ tác 100 quyển sách và bài viết. Những tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng (trích dẫn NTCPLHTN, trang 132)]
7. “Rutherford chết năm 1942 và người kế tục là Nathan H. Knorr. Chính trong suốt nhiệm kỳ của Knorr mà hiệp hội đã gia tăng từ 115.000 lên đến trên 2 triệu thành viên. Vào năm 1961, dưới quyền lãnh đạo của Knorr, hiệp hội cho ra đời bản dịch Kinh thánh tiếng Anh riêng của mình có tựa đề ‘Bản dịch Thánh Kinh Thế Giới Mới’(The New World Translation of the Holy Scriptures). Khi Knorr chết vào năm 1977, Frederick W. Franz, phát ngôn viên cho ủy ban soạn dịch, đã trở thành chủ tịch mới của tổ chức Tháp canh đi theo những bước chân của Knorr.” (McS tr. 44)

B. Những lời tuyên xưng của Chứng nhân Giê-hô-va (phần sau đây được diễn giải từ McS tr. 45)

Chứng nhân Giê-hô-va rất nhiệt thành và chân thật trong lời tuyên xưng của họ công nhận Kinh thánh là thẩm quyền duy nhất của họ. Tuy nhiên, thần học của họ chối bỏ mọi niềm tin chủ yếu của Cơ Đốc giáo thuộc về lịch sử bao gồm lẽ đạo Ba ngôi, Thần tánh của Đức Chúa Jêsus Christ, sự sống lại về phần thể xác của Ngài, sự cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin, và hình phạt đời đời dành cho những kẻ ác.

Kẻ vô cùng hèn mọn Charles Russell đã phát biểu lời lẽ sau đây về mối quan hệ giữa các tác phẩm của ông và Thánh Kinh: “Nguyện mọi người biết rằng không hệ thống thần học nào khác thậm chí tự cho là, hay đã từng nỗ lực, làm cho nó hòa hợp với mọi lời tuyên bố của Kinh thánh, thế nhưng chúng ta có thể xác nhận là không thiếu hụt về điều nầy” (Bộ Khảo luận về Thánh Kinh [Studies in the Scriptures], 1:348).

Lời tuyên xưng trên cùng với điều sau đây cho thấy rằng tổ chức Tháp canh tự xem mình là tổ chức mà qua đó Đức Chúa Trời đã chọn để phán với thế giới. Các ấn phẩm của họ ngụ ý:

“‘Đó là ‘ống dẫn’ chọn lọc duy nhất của Đức Chúa Trời để tuôn chảy lẽ thật Thánh Kinh cho con người trên đất (Tạp chí Tháp canh, ngày 15 tháng 7, 1960, tr. 439). Hiệp Hội Kinh thánh và Truyền đạo đơn Tháp canh (The Watchtower Bible and Tract Society) là đoàn thể lớn nhất trên thế giới, bởi vì từ khi thành lập tổ chức cho đến nay Chúa đã sử dụng nó như là ống dẫn của Ngài qua đó để bày tỏ tin tức vui mừng’ (Tháp canh, 1917, tr. 22, trích từ: Bộ khảo luận về Thánh Kinh, tr. 144).

F.W. Franz, chủ tịch của Tháp canh, tiếp âm cách thức những sự thông giải của họ đến từ Đức Chúa Trời, đã phát biểu: ‘Những lời đó được ban truyền cho Đức Thánh Linh là Đấng giao thông cách vô hình với Chứng nhân Giê-hô-va – và Công chúng’(theo Scottish Daily Express, ngày 24 tháng 11, 1954).”

Charles Russell tin rằng các ấn phẩm của ông là cách thức duy nhất để hiểu được Kinh thánh. Ông đã phát biểu như sau:

“Hơn nữa, chúng ta không chỉ thấy rằng người ta không thể nào hiểu được chương trình thiên thượng trong việc nghiên cứu một mình Kinh thánh mà thôi, song chúng ta còn thấy rằng nếu bất cứ ai để qua một bên ‘Bộ khảo luận về Thánh Kinh’, thậm chí sau khi đã sử dụng chúng, sau khi đã trở nên quen thuộc với chúng, sau khi đã đọc chúng trong mười năm – nếu sau đó họ để chúng qua một bên và phớt lờ chúng rồi đi đến với quyển Kinh thánh mà thôi, mặc dầu họ đã hiểu Kinh thánh của mình trong mười năm, kinh nghiệm của chúng ta cho thấy rằng trong vòng hai năm người đó tiến đến chỗ không còn hiểu biết gì cả.” (Charles Taze Russell, Tháp canh, ngày 15 tháng 9, 1910, tr. 298).

C. Thẩm quyền (McS tr. 45-46)

Tháp canh không phát hành “các bài viết về đức tin” hay những sự trình bày về giáo lý có thẩm quyền. Các quan điểm thần học của họ được tìm thấy trong những ấn phẩm 

khác nhau, bao gồm “Tháp canh” và “Tỉnh thức”. Họ xem giáo lý phát sinh từ những tác phẩm nầy là có thẩm quyền. Họ dám chắc rằng nguồn thẩm quyền tối hậu của họ là Kinh thánh . . . Mặc dầu họ cho rằng Kinh thánh là thẩm quyền tối hậu của họ, nhưng chúng ta thấy họ thường xuyên sử dụng sai Kinh thánh để thiết lập các niềm tin rất riêng biệt của họ. Điều nầy được thực hiện chủ yếu bởi việc trưng dẫn các khúc kinh thánh ra khỏi mạch văn trong khi đó họ lại bỏ qua các đoạn khác liên quan đến cùng đề tài. Vì tất cả các mục đích thực tiễn các ấn phẩm của họ chiếm vị trí ưu tiên đối với họ trên cả Kinh thánh.

D. Điều họ tin:

1. GIÁO LÝ VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

a. Ba Ngôi

Họ nói: “Giáo lý Ba ngôi không được hiểu hay bày tỏ bởi Chúa Jêsus hay các Cơ Đốc nhân ban đầu . . . Sự thật rõ rệt đó là đây là một nỗ lực khác của Sa-tan nhằm giữ những người kính sợ Đức Chúa Trời khỏi việc học biết lẽ thật về Đức Giê-hô-va và Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ” (Let God Be True, tr. 111 & 93).

Sự giảng dạy của họ là cả Đức Chúa Jêsus lẫn Đức Thánh Linh đều không phải là Đức Chúa Trời, và vì vậy không có giáo lý Ba ngôi.

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời:

Phục truyền 6:4   “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời chúng ta là GIÊ-HÔ-VA có một không hai.”

Ê-sai 43:10-11   “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.   11Ấy chính ta, chính ta là Đức GIÊ-HÔ-VA, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.”  

Ê-sai 45:6   “hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức GIÊ-HÔ-VA, không có Đấng nào khác.”

Ê-sai 45:21-22   “Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự nầy? ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta, là Đức GIÊ-HÔ-VA, sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác! chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là Cứu Chúa ngoài ta.  22Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.  

                          Kinh thánh dạy rằng có 3 ngôi riêng biệt trong một Đức Chúa Trời

Giăng 5:18   
“Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.” [câu nầy dạy rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Con bình đẳng với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha] 

Công vụ 5:3-4   “Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?   4Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.” [các câu nầy dạy rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời]

Phi-líp 2:11   “và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” [ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Cha]

Trong ba phần Kinh thánh trên chúng ta thầy rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời.

Trong Sáng thế ký 1:26 và 11:7 chúng ta thấy Đức Chúa Trời được nói đến trong hình thức số nhiều.

Sáng thế ký 1:26   “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta (bản tiếng Anh là ‘chúng ta’ trong hai nơi nầy), đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.”

Sáng thế ký 11:7   “Thôi! Chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia.”

Trong hai khúc Kinh thánh trên chúng ta thấy Đức Giê-hô-va nói về sự sáng tạo và Ngài mô tả chính mình Ngài ở số nhiều. Rõ ràng là Đức Chúa Trời không đang nói về việc dựng nên con người theo hình ảnh của Chính Ngài và của các thiên sứ như thể Ngài đang nói với các thiên sứ. Vì vậy, Ngài chắc hẳn đang nói với Con Ngài và Đức Thánh Linh là hai Đấng vốn bình đẳng với Ngài về thể yếu và địa vị là Đức Chúa Trời. Ba Thân vị, đồng thể yếu, và đồng đẳng trong một Đức Chúa Trời đời đời.

b. Chúa Jêsus Christ

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng Chúa Jêsus là một tạo vật chứ không phải là Đức Chúa Trời trong thân xác con người như Cơ Đốc nhân tin. Các ấn phẩm của họ phát biểu như sau về niềm tin của họ về Chúa Jêsus là ai:

· “Jêsus, hay Đấng Christ, một cá nhân được tạo dựng, là nhân vật vĩ đại thứ nhì của Vũ trụ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus cùng tạo nên những thẩm quyền siêu việt” (Make Sure of All Things, tr. 207) 

· “Ngài là một thần, nhưng không phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng, tức là Đức Giê-hô-va” (Let God Be True, 1946, tr. 91)

· “Là trưởng của các thiên sứ và nối tiếp Cha, Ngài [Christ] được nhận biết là Thiên sứ trưởng [thiên sứ hay sứ giả cao nhất] tên là Mi-chen, có nghĩa là ‘Đấng như là Đức Chúa Trời’ hay ‘Đại diện của Đức Chúa Trời’” (Studies in the Scriptures, Quyển V, tr. 84).

Niềm tin của họ là Chúa Jêsus không bình đẳng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Cha), nhưng được Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo nên với một thể chất khác hơn bản thể của Đức Chúa Cha. Họ tin Chúa Jêsus là Thiên sứ trưởng Mi-chen trước khi Ngài đến thế gian. Họ tin rằng Ngài có một anh em tên là Lu-xi-phe kẻ đã nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Cha trong khi Mi-chen vẫn trung thành với Đức Chúa Cha. (nghiên cứu ‘The Kingdom Is At Hand’ của J. Rutherford).

Những lời sau đây bày tỏ niềm tin của họ là Mi-chen được biến hóa thành một con người trong suốt thời gian Chúa Jêsus hiện hữu trên đất: “Sự sống của Con Đức Chúa Trời được chuyển đổi từ địa vị vinh hiển của Ngài với Đức Chúa Trời, Cha Ngài trên thiên đàng trở thành cái phôi của một con người” (Let God Be True, tr. 36). Họ tin rằng khi Chúa sống lại thì Ngài là một linh vô hình không còn có thân xác nữa.

[Phái Chứng Nhân của Giê-hô-va dạy rằng:

a. Đấng Christ được tạo dựng, căn cứ vào Cô-lô-se 1:15 và Khải huyền 3:14 và Mục sư J. E. RutherFord trong tác phẩm Harp of God (Cây thụ cầm của Đức Chúa Trời) đã giải thích một cách sai lầm rằng “LOGOS (Đạo) là vật thọ tạo đầu tiên và trực tiếp từ Đức Giê-hô-va.”

b. Trong tác phẩm “The Truth Shall Make You Free” (“Lẽ Thật Sẽ Buông Tha Các Ngươi”), L.E. RutherFord giải thích tiếp: “Đấng Christ chẳng bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời Quyền Năng nhưng không phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Danh Ngài là Giê-hô-va.”

c. Trong tác phẩm “Studies in The Scriptures”, C.T. Russell đã viết: “Đấng Christ chỉ là một người sống trên đất và chết đi như bao nhiêu người khác, con người Jêsus đã chết và chết đời đời.”

d. Cũng trong tác phẩm trên, C.T. Russell viết tiếp: “Đấng Christ là một Thiên sứ đã dựng nên, Thiên sứ ấy tên là Michael, vị Thiên sứ Trưởng. Với tư cách ấy, Ngài đứng sau Đức Chúa Trời, được xưng là Michael, đại diện cho Đức Chúa Trời.”
J.E. RutherFord cũng đồng ý với quan niệm trên, và nói: “với chức vụ ấy (Con Một Thiên Chúa, đứng đầu Tạo Vật), Ngài mang một tên khác ở Thiên Đàng, ấy là tên Michael, có nghĩa là “Đấng giống như Đức Chúa Trời” (trích NTCPLHTN, trang 135)]

NHƯNG


Kinh thánh dạy rằng Đấng Christ, hay Đức Chúa Con, là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng tự hữu hằng hữu, không phải là tạo vật:

Ê-sai 44:6   “Đức GIÊ-HÔ-VA, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức GIÊ-HÔ-VA vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.”

Giăng 8:58   “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.”

Khải huyền 1:17-18   “Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.”

[a.  Đấng Christ chẳng bao giờ được dựng nên, trái lại Ngài là Đấng Tạo Hóa (Cô-lô-se 1:16), “vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài.” Họ lại thêm vào chữ “khác” sau chữ  “muôn vật” như họ đã dịch lại trong bản dịch New World Translation nghĩa là “vì muôn vật khác. . .”. Thật họ đã giả mạo Lời Đức Chúa Trời và dịch như thế là vô căn cứ. (2 Côr. 4:2; 1 Côr. 15:21; Rôma 6:9)

b.   Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời và mãi mãi là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời bởi vì:

· Danh Ngài là Thánh (Ê-sai 9:6; Math 1:23; Giăng 1:1)

· Ngài được Thờ phượng (Math 2:11; 14:33; 28:9; Lu-ca 24:52; Heb. 1:6; Phi-líp 2:10-11; Khải 5:8). Nếu chúng ta tôn ai khác ngoài Đức Chúa Trời, đó là phạm tội thờ hình tượng (Xuất 20:4-5). Phi-e-rơ lẫn Phao-lô và Ba-na-ba đều lên án sự thờ phượng một đối tượng khác ngoài Đức Chúa Trời (Công vụ 10:25-26; 14:11-15).

Ngài làm những việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể làm được mà thôi: 

+  Ngài tha tội (Mác 2:5-7)

+  Ngài kêu kẻ chết sống lại (Giăng 11:43)

+  Ngài tạo dựng thế gian (Côl. 1:17; Heb. 1:3)

+  Những phép lạ Ngài làm đã bày tỏ sự vinh hiển của Thần tánh Ngài  

    (Giăng 2:11)

· Những thuộc tánh bày tỏ Đấng Christ là Đức Chúa Trời:

· Danh hiệu Giê-hô-va của Cựu Ước chính là Đấng Christ trong Tân Ước

· Danh xưng của Đấng Christ đồng với Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh cho chúng ta kết luận rằng: cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng đẳng nhau 

(Math 28:19; 20:13-14; Giăng 10:30). Khi Đấng Christ phán Đức Chúa Trời là Cha Ngài thì người Do Thái hiểu lầm rằng Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời (Giăng 5:18), nên những thầy Tế lễ Cả và những Thầy Thông giáo đã kết tội Ngài là lộng ngôn, phạm thượng nên đã kết án Ngài (Lu-ca 22:70). Ngày nay cũng vậy, nhiều tà thuyết, nhiều giáo phái cũng đồng thanh kêu lên: “Hãy trừ hắn đi, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. . .”
c. Đấng Christ là Đấng Trời-người (I Tim. 3:16; Giăng 1:14; Phil. 2:5-7; 2 Côr. 5:18)

Quả thật, Đấng Christ đã trở nên người. Ngài là Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt. Nhưng Đấng Christ không phải để sang một bên Thần Tánh của Ngài khi Ngài bằng lòng trở nên xác thịt. Phao-lô giải thích rằng “Ngài vốn bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng đã mặc lấy (mặc lấy không phải là bỏ bớt đi nhưng đã thêm vào) hình thể tôi tớ và trở nên giống như loài người. “Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ” để khiến thế giới quay lại làm hòa với chính Ngài. Khi nói Đấng Christ chết rồi, hay chết đời đời, thì những người là Chứng Nhân của Giê-hô-va tự tỏ ra họ là “những người làm chứng dối”. Quá nhiều bằng chứng đã tỏ ra họ là những chứng nhân giả hiệu nếu ta đọc trong Công vụ 1:3 và I Cô-rinh-tô 15.

d. Đấng Christ chẳng bao giờ là Thiên sứ Michael: Nhưng Đấng Christ còn trổi vượt hơn các Thiên Sứ nữa. Chính Thiên sứ phải thờ lạy Đấng Christ. Hê-bơ-rơ 1:4-6 cho thấy rằng Đấng Christ cao trọng hơn các Thiên sứ bội phần:

· Trong sự Tương giao: Con được tôn trọng hơn các tôi tớ.

· Trong Bản chất: Người được thờ phượng cao trọng hơn kẻ thờ phượng.

· Trong Vị trí: Đấng Christ là Chúa Tể trị, được tôn cao hơn hết và các thiên sứ phải phục vụ Ngài.

· Trong sự Thánh khiết: Đấng Christ kết án những thiên sứ phạm tội. Thiên sứ  Michael chỉ được Thiên Chúa ra lệnh tranh chiến cùng ma quỷ để giành lại xác Môi-se, điều đó đã khẳng định và phân biệt vị Thiên sứ ấy với Đấng Christ (trích NTCPLHTN, trang 135-139)]


Kinh thánh KHÔNG dạy rằng Chúa Jêsus là hiện thân của thiên sứ trưởng Mi-chen. Kinh thánh cũng không dạy rằng Ngài lấy lại danh hiệu Mi-chen sau khi Ngài thăng thiên như Chứng nhân Giê-hô-va tin. Thật ra, không có nơi nào trong kinh thánh nói Mi-chen đã trở nên Đấng Christ hay ngược lại. Thật ra, Kinh thánh dạy có một sự phân biệt rõ ràng giữa địa vị của Đấng Christ và địa vị của các thiên sứ.

Hê-bơ-rơ 1:1-14   “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là 

Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Ngươi là Con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta? Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?”

                [

c.    Sự Sống lại của Đấng Christ

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng Chúa Jêsus sống lại khỏi phần mộ như là một linh, và Đức Giê-hô-va cho phép Ngài hiển hiện trong một thân thể khác vì lợi ích của các môn đồ Ngài.

“Đấng sanh đầu nhứt trong kẻ chết [nói về Đấng Christ] không sống lại khỏi phần mộ như một con người, nhưng Ngài sống lại như là một linh.” (Let God Be True, tr. 272) (WM tr. 52)

“Vì vậy, những thân thể qua đó Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài sống lại không phải là thân thể mà qua đó Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên cây gỗ. Những thân thể đó chỉ hiển hiện ra trong dịp đặc biệt, một hoặc hai lần thì hiện ra giống thân thể qua đó Ngài đã chết. . .” (The Kingdom Is At Hand, tr. 259). (WM tr. 52)

[Trong tác phẩm khác (“Studies in The Scriptures”), C.T. Russell đã viết: “Đấng Christ chỉ là một người sống trên đất và chết đi như bao nhiêu người khác, con người Jêsus đã chết và chết đời đời.” (trích NTCPLHTN, trang 135)]
NHƯNG

[Chữ “Đấng sanh ra đầu hết thảy muôn vật” phải được hiểu khi so với câu trong Cô-lô-se 1:17: “trước nhứt từ trong kẻ chết.” Điều nầy không những nói lên Chúa là Người đầu tiên sống lại từ kẻ chết nhưng còn là sống lại đầu tiên trong thân xác, là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, tức là những kẻ liên hiệp với Ngài bởi đức tin.” Bởi biết rằng Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài (trích NTCPLHTN, trang 135-136)]


Kinh thánh dạy rằng Chúa Jêsus Christ sống lại cùng một thân thể đã được đặt trong phần mộ, điều đó giải thích dấu đinh nơi tay và chân, ngôi mộ trống, vải liệm không có xác.

Lu-ca 24:39   “Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.”

Giăng 20:1-9   “Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.   2Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu.  3Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ.   4Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước.   5Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.   6Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,   7và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác.   8Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.   9Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.

Giăng 20:20   “Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.” [các môn đồ nhìn thấy những vết thương trên thân thể Ngài]

Giăng 20:25    “Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.”

Giăng 20:27   “Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!”

d.   Đức Thánh Linh 

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng Đức Thánh Linh không phải là một thân vị, nhưng là một quyền lực phi thân vị, hoạt động tích cực của Đức Chúa Trời (Let God Be True, lần tái bản thứ nhì, tr. 108; Tạp chí Tháp Canh, 1 tháng 6, 1952, tr. 24).

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng Đức Thánh Linh là một thân vị đời đời có tất cả thể yếu của Đức Chúa Trời.

Công vụ 5:3-4   “Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?   4Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.”  [như chúng ta đã nói trước đây, những câu nầy dạy rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, nhưng chúng cũng cho thấy Đức Thánh Linh là Đấng có thân vị vì họ đã nói dối với chính Đức Thánh Linh. Một người nói dối với một người chứ không thể nói dối với một quyền lực tích cực vô hình được]

Giăng 14:16-17   “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,   17tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”

Giăng 14:26   “Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

2. GIÁO LÝ VỀ CON NGƯỜI

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng linh hồn của một người là một phần không thể tách rời của thân thể, vì vậy khi một người chết đi sẽ không có sự hiện hữu tiếp tục của linh hồn. Họ cũng tin rằng việc dạy dỗ về sự bất tử của linh hồn có nguồn gốc từ Sa-tan. Vì họ tin linh hồn không tiếp tục hiện hữu sau khi chết, nên các Chứng nhân Giê-hô-va chết cuối cùng sẽ được tái tạo từ ký ức của Đức Giê-hô-va để hưởng vương quốc của Ngài (Make Sure of All Things, xuất bản 1953, tr. 349, 352, 311; Let God Be True, lần tái xuất thứ nhì, tr. 74-75).

[a. Nhóm Chứng Nhân Giê-hô-va dạy rằng Hồ Lửa, Âm Phủ, Sheol, Gehanna và Hades đều đồng nghĩa nhau. Trong tác phẩm Ẩn Danh do Nhà Xuất bản “The Watchtower and Tract Society” với nhan đề LET GOD BE TRUE (tạm dịch là “Hãy Hiểu Đúng Về Đức Chúa Trời” dạy rằng: “Hồ Lửa theo Kinh thánh có ý nghĩa rõ ràng là mồ mã hay nghĩa địa, nó đơn giản đến nỗi một em bé cũng hiểu được, nhưng lại khó hiểu cho một nhà Thần học Tôn giáo.” Trong trang 68, ta đọc tiếp: “Chủ trương về một Địa Ngục đầy lửa là một học thuyết của loại tôn giáo nhục mạ Thiên Chúa.” Đến trang 80, tác giả nhấn mạnh: “Rõ ràng là Hồ lửa hay Sheol hay Âm Phủ đều có một ý nghĩa là mồ mã, nghĩa địa, đó là những nơi mọi người tốt hoặc xấu đều nằm đó để chờ ngày sống lại.”

b.  Cơ Hội Thứ Hai: Nhóm Chứng Nhân Giê-hô-va dạy rằng tất cả những ai chết ngoài Đấng Christ sẽ có một cơ hội thứ hai để nghe giảng Phúc Âm. Nếu lần thứ hai nầy họ lại từ chối thì sẽ bị Tịch Diệt (Annihilated: bị tiêu hủy không 

còn gì hết). Trong quyển “Let God Be True” họ chủ trương: “Gehanna là một hình ảnh hoặc một biểu tượng về một trạng thái tiêu hủy hay tận diệt hoàn toàn, và không hề có sự khổ hình đời đời.” Trang 80 thì viết rằng: “Gehenna là một nơi hủy diệt, tại đó Ma quỷ cùng sứ giả của nó lẫn những người chống lại chế độ Thần Quyền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời bị ở đó và sẽ không tìm lại được sự sống lại.”

Những ai từ chối cơ hội thứ hai sẽ bị tịch diệt bởi sự chết thứ hai, tức là sự tiêu biến mất, không còn chi nữa. Thật Đức Chúa Trời quá tốt lành, vì cớ theo họ, nếu cứ duy trì một sự thực hữu một cách vô ích thì có hại cho thực thể ấy. Thật là vô lý khi chủ trương rằng Đức Chúa Trời sẽ cứ kéo dài sự thực hữu của thực thể đó trong sự đau khổ đời đời (trích NTCPLHTN, trang 141-142)]

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng có sự sống sau khi chết, có sự bất tử của linh hồn, và sự sống lại là việc linh hồn trở lại với thân thể. Sự kiện nầy sẽ xảy ra khi Đấng Christ tái lâm.

Truyền đạo 12:7   “và bụi tro [“bụi tro” ám chỉ thân thể vốn được tạo nên từ bụi đất] trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh [“thần linh” ở đây nói đến nhân linh của con người chứ không phải Đức Thánh Linh] sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”

Truyền đạo 12:7 nói về điều xảy ra cho thân thể và nhân linh khi con người chết đi. Trong Lu-ca 16:19-31 chúng ta thấy sự ký thuật về sự hiện hữu đời đời của linh hồn con người.   

Lu-ca 16:19-31   “Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng.   20Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ.   21Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.  22Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.   23Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người;   24bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.   25Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.   26Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.”

Khúc Kinh thánh trên cho thấy sự hiện hữu đời đời của điều mà Cộng Đốc nhân tin là linh hồn của con người. Trong trường hợp nầy, linh hồn của người ăn mày 

La-xa-rơ được yên ủi ở trong lòng của Áp-ra-ham, còn được gọi là “Ba-ra-đi”. Trong khi đó linh hồn của người nhà giàu phải chịu đau khổ tại một nơi của địa ngục. Câu chuyện nầy được kể trước khi Đấng Christ sống lại, là lúc Ba-ra-đi được cất lên thiên đàng.

Lu-ca 23:39-43   “Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!   40Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?   41Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác.   42Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!   43Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”

Đoạn Kinh Thánh trên nói đến sự hiện hữu tiếp tục sau khi chết. Ở đây Chúa Jêsus hứa với tên cướp ăn năn là sẽ ban cho anh ta sự sống đời đời với Ngài trong Ba-ra-đi. Nếu thân thể ở trong mộ phần trở về với bụi đất, và nhân linh trở về cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó, thì cái phần tồn tại đời đời trong con người phải là hồn của người đó.

2 Côr 5:6-8   “Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa   7–vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. –   8Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.”

Phi-líp 2:21-14   “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.  22Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi.   23Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;   24nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.”

Hai đoạn trên nói đến tính bất diệt của sự hiện hữu của con người sau sự chết của thân thể, và địa vị cao trọng của Cơ Đốc nhân khi được đem vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đoạn Kinh thánh sau nói về sự hiện hữu của hồn và cho thấy nó được tái hiệp nhất với thân thể sau khi chết như khi tiên tri Ê-li-sê đem một đứa trẻ đã chết trở lại với sự sống.

I Các Vua 17:17-24   “Sau một ít lâu, con trai của người đàn-bà, tức là chủ nhà, bị đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở.   18Người đàn-bà bèn nói với Ê-li rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội-lỗi tôi và giết con tôi chăng?   19Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường mình.   20Đoạn, người kêu-cầu cùng Đức GIÊ-HÔ-VA mà rằng: GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời tôi ôi! Cớ sao Ngài giáng tai-họa trên người đàn-bà góa nầy, nhà nàng là nơi tôi trú-ngụ, mà giết con trai người đi?   21Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu-cầu cùng Đức GIÊ-

HÔ-VA nữa mà rằng: Ôi GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời tôi! Xin Chúa khiến linh-hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình nó.   22Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li; linh-hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại.   23Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống.   24Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn-biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức GIÊ-HÔ-VA ở trong miệng ông là thật.”

[* Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ  “MỘ”, “PHẦN MỘ” là QEBER (phát âm là “KAWBAR”), được dùng 67 lần trong Cựu Ước. Số nhiều và số ít đều như nhau. Từ nầy có nghĩa là một chỗ người ta đào lên chỗ họ mua để đặt người chết xuống rồi lắp đất hay phủ tro lên (Sáng 50:5; Xuất 14:11; Dân số 19:16, 18; 2 Sam 3:32; I Các Vua 13:30 . . .)

*  Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ  SHEOL được dùng 65 lần trong Cựu Ước. Từ nầy không phải là ngôi mộ. Nó có nghĩa là HỒ LỬA, ÂM PHỦ, ĐỊA NGỤC. 

*  Trong tiếng Hy-lạp, từ HADES được Tân Ước dùng 11 lần và được dịch là HỒ LỬA (1 lần); PHẦN MỘ (1 lần).

*   Trong tiếng Hy-lạp, từ GEHENNA được dùng 11 lần trong Tân Ước và được dịch là Hồ Lửa. Chúa Jêsus nói rõ rằng GEHENNA là một hồ lửa, nơi “lửa không hề tắt.” Trong 11 lần nói trên thì đã có 8 lần nói đến Lửa Đời đời, Lửa Chẳng hề tắt. Như vậy GEHENNA khác biệt xa với GRAVE là phần mộ.

*   Chữ Đời đời là để diễn tả một thời gian vô tận để chỉ về Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Con và Đức Chúa Trời là Thánh Linh. Cũng chỉ về phước hạnh vô tận của những Thánh đồ ở với Chúa, đồng thời chỉ về sự khổ hình đời đời kiếp kiếp mà những kẻ ác phải chịu đau khổ suốt cõi vô cùng. Sách Khải Huyền đã dùng một số từ diễn tả thời gian đời đời như “Vô Cùng”, “Đời nầy qua đời kia”, “từ rày cho đến đời đời” . . . (Khải huyền 1:6; 4:9-10; 5:13; 7:12; 10:6; 11:15; 14:10-11; 19:3; 20:10). Bao lâu Đức Chúa Trời còn thực hữu thì bấy lâu kẻ ác bị đau khổ.

a. Khải huyền 21:8 không nói rằng Hồ lửa sẽ tạo ra sự chết thứ hai nhưng Hồ lửa chính là sự chết thứ hai. Kinh thánh cũng không phô diễn một sự chết tiêu biến mất hay một hình phạt không có thực thể. Cũng không có nghĩa là làm cho thực thể đó bị xấu đi, bị giảm giá trị đi một phần nào (I Tim. 5:6; Lu-ca 9:60; Êph. 2:1-3; Giăng 5:24; Rôma 6:23) 

b. Hư mất không có nghĩa là bị hủy diệt hoàn toàn. Khi một linh hồn bị hư mất, điều đó có nghĩa là Linh hồn ấy không hoàn tất được mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng là để Tôn Vinh Ngài (Math 9:17; Côlôse 1:16).

c. Bị hủy diệt không có nghĩa là tịch diệt. (Ô-sê 4:6; Giăng 2:19). Một vài người chủ trương rằng tội lỗi sẽ ảnh hưởng đến linh hồn kẻ ấy không còn tồn tại nữa. Nếu Linh Hồn bị tiêu biến mất không còn gì nữa thì kẻ phạm tội nhiều nhất sẽ được tiêu biến trước, thế thì sự hình phạt không còn thích hợp nữa.
d. Về Cơ Hội Thứ Hai. Kinh thánh không hề dạy về cơ hội thứ hai. Trái lại, Kinh thánh chỉ dạy và nhấn mạnh Cơ Hội Hiện Tại để tiếp nhận ơn Cứu Rỗi mà thôi. Sau khi chết, con người phải đi đến chỗ bị xét đoán. Kinh thánh dạy: “Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.” Có rất nhiều câu Kinh thánh cho biết tình trạng của kẻ ác khi chết là:

+   Ở trong Hồ Lửa đời đời (Math 25:41)

+   Ở trong sự tối tăm (Math 8:12)

+   Khóc lóc và nghiến răng (Math 13:42)

+   Đau khổ (Khải 14:10-11)

+   Bị hình phạt đến đời đời (Math 25:46)

+   Ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Rôma 2:5)

+   Đó là sự chết thứ hai (Khải 21:8)

+   Bị hủy diệt đời đời (2 Têsa 1:9; Math 10:15) 

                        (trích NTCPLHTN, trang 142-148)]

3. GIÁO LÝ VỀ SỰ CỨU RỖI

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng sự chết của Đấng Christ chỉ mua chuộc cho nhân loại sự sống trên đất và những phước hạnh đã bị mất khi A-đam phạm tội (Studies in the Scriptures, Quyển 5, tr. 145).

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng sự chết của Đấng Christ làm thỏa mãn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi, và mua chuộc cho con người cơ hội để được tha thứ tội lỗi và một cơ nghiệp đã được sắm sẵn cho Cơ Đốc nhân là những người đã tiếp nhận sự hy sinh của Đấng Christ như là sự cứu chuộc thay cho tội lỗi của họ.

Ê-phê-sô 1:3-14   “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,   4trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,   5bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,   6để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!  7Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,   8mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng,   9khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài –   10để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn – hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.  11Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán,   12hầu cho sự vinh 

hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,   14Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.”

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng sự chết của Đấng Christ chỉ cung cấp một cơ hội cho một người để có được sự sống đời đời qua việc vâng giữ các luật lệ của Đức Chúa Trời, và không có sự bảo đảm về sự sống đời đời (Studies in the Scriptures, Quyển 1, tr. 150, 152).

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng Đấng Christ đã làm cho sự cứu rỗi khỏi tội lỗi sẵn dành cho tất cả những ai bởi đức tin tiếp nhận sự hy sinh của Ngài vì cớ tội lỗi của họ.

I Phi-e-rơ 3:18   “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.”

Giăng 3:16   “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Ê-phê-sô 2:8-9   “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.   9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng sự hy sinh của Đấng Christ chỉ ứng dụng cho 144.000 Chứng nhân Giê-hô-va tinh túy (dân “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” như họ ám chỉ nhóm người nầy) chứ không áp dụng cho những Chứng nhân Giê-hô-va còn lại (Aid To Bible Understanding, tr. 389).

NHƯNG



Kinh thánh dạy rằng Đấng Christ chết cho tất cả mọi người:

II Côr 5:15   “lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”

I Tim 2:5-6   “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;   6Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.”

Hê-bơ-rơ 2:9   “Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.”

I Giăng 2:2   “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”

Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng việc làm là điều kiện để vào thiên đàng. Vì vậy để vào thiên đàng một người phải:

· học Kinh thánh

· thay đổi cách cư xử của họ theo đường lối của Đức Chúa Trời

· thông công với các Chứng nhân Giê-hô-va khác

· chịu báp-têm trở thành một Chứng nhân Giê-hô-va

· là một người rao giảng và làm chứng về nước Đức Chúa Trời

(“From Paradise Lost To Paradise Regained” [“Từ Thiên Đàng Đã Mất Đến Thiên Đàng Tìm Lại Được], tr. 242-249)

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng sự cứu rỗi được nhận lãnh bởi đức tin, không phải bởi việc làm mà bởi đó con người có thể khoe mình. Sự cứu rỗi là một món quà của Đức Chúa Trời ban tặng cho con người. Con người chỉ phải nhận món quà cứu rỗi bởi đức tin để tận hưởng tất cả lợi ích của nó. Vì vậy, con người chỉ có thể tôn cao công việc của Đức Chúa Trời vì cớ lợi ích của con người.

Ê-phê-sô 2:8-9   “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.   9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Công vụ 4:10-12   “thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông.   11Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà.   12Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Công vụ 10:42-43   “Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.   43Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.”

Rô-ma 3:21-24   “Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:   22tức là sự công bình của Đức 

Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết,   23vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,   24và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Cuối cùng, Chứng nhân Giê-hô-va KHÔNG tin vào thực tại về sự khổ hình đời đời trong địa ngục (Make Sure of All Things, xuất bản 1953, tr. 154-155).







NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng địa ngục là một nơi khổ hình đời đời có thật dành cho những kẻ ác là kẻ khước từ món quà cứu rỗi qua sự hy sinh của Đấng Christ.

Ma-thi-ơ 13:41-42   “Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài,   42và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Ma-thi-ơ 13:49-50   “Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Mác 9:47-48   “Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục,  đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.”

Khải huyền 20:11-15   “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.   12Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.   13Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.   14Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.   15Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

E. Một số niềm tin và sự thật khác về Chứng nhân Giê-hô-va

Những điều sau đây được liệt kê như là thông tin thêm về nhóm giáo phái nầy. Chúng ta sẽ không nỗ lực để bẻ bác niềm tin của họ mặc dầu không có niềm tin nào được kể ra đây được chấp nhận giữa vòng Cơ Đốc nhân chân chính.

· Một vài lần các lãnh đạo của Chứng nhân Giê-hô-va đã tiên đoán ngày tháng diễn ra trận Ha-ma-ghê-đôn. [Họ tin rằng Nước của Đấng Christ đã hoàn toàn thiết lập xong năm 1914 (“Basic For Belief in A New World – The Watchtower – 1953), 

trích NTCPLHTN, trang 148)]. Tất cả những ngày đó đã qua đi mà không hề ứng nghiệm. Đó là những lời tiên đoán của Charles Russell vào năm 1914, 1915; Rutherford vào năm 1916; Knorr vào năm 1975.

· Họ tin con người là một hữu thể có hai phần: thân thể và linh hồn. Linh hồn không bất tử, vì vậy con người giống như một con vật (Let God Be True, tr. 59-60).

· Họ tin nơi Kinh thánh nói đến địa ngục đó là đang nói đến phần mộ hoặc ngôi mộ (Let God Be True, tr. 72).

· Họ không tin vào sự trở lại cách hiển nhiên của Chúa Jêsus Christ, [song cho rằng sự tái lâm lần thứ hai của Đấng Christ là vô hình, giống như gió vậy (Giăng 14:19), trích NTCPLHTN, trang 148)]

· Họ khước từ tỏ lòng tôn kính dưới bất kỳ cách thức nào đối với quốc kỳ của bất kỳ quốc gia nào hay thậm chí để bảo vệ quốc gia của chính họ khỏi sự tấn công của kẻ thù.

· Họ tin những Chứng nhân Giê-hô-va không thuộc 144.000 người đặc biệt sẽ là một phần của “đám đông lớn” vốn ám chỉ đại đa số những người sẽ không sống trên thiên đàng nhưng sẽ sống trong một Ba-ra-đi được phục hồi trên đất sau khi Đấng Christ tái lâm.

· [Họ tin rằng trong những ngày cuối cùng của Thế Giới cũ nầy tức là trước thềm của Tân Thế Giới, những chứng nhân của Giê-hô-va sẽ rao giảng Phúc Âm để kiến tạo Vương Quốc, và điều nầy sẽ xảy ra khi trận chiến Amaghêđôn bùng nổ để tẩy sạch quả đất khỏi sự gian ác và mở cửa cho thời kỳ Thái Bình Vô tận. Sự rao giảng nói trên sẽ tạo nên một sự phân rẽ, vì một số được bước vào Tân Thế Giới, số còn lại sẽ chống nghịch (Math 25:31-46). Sẽ có nhiều người dấy lên chống nghịch lại những Chứng Nhân Giê-hô-va như đã báo trước (trích NTCPLHTN, trang 148-149)]

· Nơi các Chứng nhân Giê-hô-va nhóm hiệp lại được gọi là “Hội trường của Vương quốc”.

F. Việc làm chứng cho một Chứng nhân Giê-hô-va – (diễn giải từ một truyền đạo đơn do Hiệp Hội Truyền Đạo Đơn Hoa Kỳ phát hành)
1. Chúng ta phải nhận biết vấn đề về thẩm quyền. Đối với Chứng nhân Giê-hô-va thẩm quyền của họ là sự giải nghĩa Kinh thánh của Tháp Canh. Họ được dạy không tin cậy vào sự diễn giải của chính họ hay của bất cứ người nào khác. Vì vậy, khi đối diện với những thắc mắc không giải đáp được họ sẽ tìm trong Tháp Canh để có câu trả lời.
2. Vì vậy, để đem họ ra khỏi sự tối tăm chúng ta phải hủy phá sự vâng phục mù quáng của họ đối với Tháp Canh bằng cách bày tỏ cho họ biết rằng Chúa là đáng tin cậy và hệ thống Tháp Canh không đáng tin cậy.
3. Chúng ta phải bày tỏ từ việc sử dụng thánh kinh và những lời tuyên xưng riêng của tổ chức Tháp Canh rằng đó là một tiên tri giả. Hãy nhạy bén đặt các Chứng nhân 
Giê-hô-va bên cạnh chống lại nỗ lực của hệ thống Tháp Canh nhằm dẫn dụ họ đi sai lạc. Để làm được điều nầy chúng ta phải:
· Chứng minh từ lời thánh kinh rằng một tiên tri thật của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn không thể sai được (Phục 18:20-22; Math 7:15-20).

· Chỉ cho họ thấy rằng trong vòng 100 năm tổ chức Tháp Canh đã đưa ra những lời tiên tri với tỉ lệ 100%không ứng nghiệm. (xin xem quyển “Làm thế nào để Trả Lời một Chứng nhân Giê-hô-va” của Ts. Robert Morey, nhà Xuất bản Bethany, 1980 để có danh sách của những sự không ứng nghiệm đó).

· Tổ chức Tháp Canh đã từng sai trật trong những lời tiên tri của mình, và nó cũng sai trật trong giáo lý của mình y như vậy.

4. Đừng tranh cãi về giáo lý hay khúc kinh thánh nào cho đến khi bạn đã hoàn tất bước 3 ở trên.
5. Sau khi truyền cho họ sự nghi ngờ về thẩm quyền của tổ chức Tháp Canh, hãy chia sẻ lời chứng cá nhân của bạn về sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Hãy vạch ra những phần Kinh thánh thích hợp về sự cứu rỗi khi bạn chia sẻ.
6. Đừng quên bày tỏ lòng yêu thương và quan tâm đối với họ. Chúng ta có thể ghét giáo lý giả dối của họ, nhưng phải yêu thương họ.
G. Biểu đồ về sự dạy dỗ của Chứng nhân Giê-hô-va đối chiếu với lẽ thật Kinh Thánh.

Tài liệu nầy chủ yếu được biên soạn bởi MS. Lewis Davis, giám đốc Trung tâm Huấn luyện Cơ Đốc tại Quần đảo Marshall. Chúng ta không được biết tư liệu gốc của ông nhưng sẽ được bổ sung vào phần giới thiệu nầy ngay khi có thể. 
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	3. Họ dạy rằng bạn chỉ có thể biết được ý nghĩa thật của thánh kinh bởi việc nghiên cứu tài liệu do Hiệp Hội Tháp Canh phát hành. (tr. 328)
	3. Mọi người đều có khả năng để hiểu Thánh kinh. (II Tim. 3:15-17). Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu được (Giăng 16:12-15; I Côr. 2:9-12)



	4. Họ cho biết rằng một người không nên giải thích thánh kinh cho chính mình. Họ chỉ nên tin theo những gì Hiệp Hội Tháp Canh nói. (tr. 328)
	4. Các tín đồ được dạy là phải thử nghiệm những gì họ được dạy dỗ bằng cách xem xét lời thánh kinh y như các tín đồ ở Bê-rê ngày xưa vậy.



	5. Họ nói chúng ta cần phải gọi Đức Chúa Trời bằng danh xưng duy nhất là “Giê-hô-va”. (tr. 149, 191)


	5. Thánh kinh dùng nhiều danh xưng cho Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” (Xuất 3:16); Cha chúng tôi (Math 6:9); A-ba (Rô-ma 8:15). “Giê-hô-va” không phải là từ đúng trong Cựu Ước. Thực ra đó là “Yahweh”, ra từ danh xưng của Đức Chúa Trời “YHWH”.



	6. Họ dạy rằng việc sử dụng đúng đắn danh xưng “Giê-hô-va” hoàn toàn cần thiết đối với sự cứu rỗi. (tr. 149, 196, 197).
	6. Sự cứu rỗi là ở trong danh xưng của Chúa Jêsus (Giăng 1:12, 3:16; Công 10:43; I Giăng 3:23-24). Jêsus là con đường duy nhất. (Gi. 14:6; Công 4:12; I Giăng 5:13).



	7. Đức Chúa Trời cũng cần phải được gọi là “Giê-hô-va” trong Tân Ước nữa. (tr. 194, 195).
	7. Tân Ước, thậm chí trong tiếng Hy-lạp, luôn dùng từ “Chúa”. Tân Ước không hề dùng từ “Giê-hô-va” ngay cả khi trưng dẫn từ Cựu Ước.



	8. Chứng nhân Giê-hô-va cho biết rằng bạn phải là một nhân chứng cho “Đức Giê-hô-va” mà thôi. (tr. 199-208)
	8. Chúng ta được dạy phải là chứng nhân cho Chúa Jêsus Christ, chứ không phải cho “Đức Giê-hô-va” (Công vụ 1:8, 2:32, 3:15, 4:33).



	9. Họ cũng dạy rằng Chúa Jêsus không phải là Đức Giê-hô-va giống như Đức Chúa Cha. (tr. 197-198).


	9. Jêsus cũng chính là “Đức Giê-hô-va” của họ. Ngài được nói đến như là YHWH (Đức Giê-hô-va của họ) trong Thánh kinh (Ê-sai 40:3). Ngài đã làm những điều mà chỉ Yahweh mới có thể làm được. Ngài đã dựng nên cõi vũ trụ (Ê-sai 44:24, Côl. 1:16).



	Về Chúa Jêsus Christ:
	Về Chúa Jêsus Christ:

	10. Chứng nhân Giê-hô-va dạy rằng Đấng Christ được “sinh ra trước hết trong muôn vật” và Ngài được dựng nên cách đây hàng triệu năm. (tr. 408-409).


	10. Đấng Christ KHÔNG được dựng nên, nhưng chính là Đấng Tạo hóa (Ê-sai 44:24, Côl. 1:16). Khi Kinh Thánh dùng từ “con đầu lòng” nó có nghĩa Đấng Christ là “đầu tiên về thứ bậc” và “ưu việt” hơn cả muôn vật.



	11. Họ nói rằng khi Đấng Christ được dựng nên Ngài là Thiên sứ trưởng Mi-chen. (tr. 218).
	11. Đấng Christ không phải là Mi-chen vì Đấng Christ tạo dựng nên các thiên sứ (Côl 1:16). Không thiên sứ nào có thể được gọi là con Đức Chúa Trời (Hêb. 1:5). Không thiên sứ nào có thể cai trị thế giới nầy (Hêb. 2:5) và Đấng Christ cai trị trên muôn loài (Khải 19:16).



	12. Họ dạy rằng thiên sứ được tạo dựng nầy (tức Đấng Christ) sau đó đã dựng nên tất cả mọi vật trong vũ trụ. (tr. 408-409).
	12. Đức Chúa Trời Toàn Năng – bởi chỉ một mình Ngài (chứ không có sự trợ giúp của một thiên sứ) – đã trực tiếp tạo nên vũ trụ (Ê-sai 44:24). Vì Tân Ước dạy rằng Đấng Christ đã làm nên thế gian, điều nầy cho thấy rằng Ngài cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng (Côl. 1:16).

	
	

	13. Chứng nhân Giê-hô-va nói rằng Chúa Jêsus là Một Đức Chúa Trời quyền năng nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng giống như Đức Chúa Cha. (tr. 212-213, 416-417).
	13. Cả Đức Chúa Cha và Chúa Jêsus đều được gọi là “Đức Chúa Trời Quyền Năng” trong Thánh kinh (Ê-sai 44:24). Cả hai đều là “Đức Chúa Trời Toàn Năng” (Ê-sai 45:5, 40:3). Họ có thần tánh như nhau.



	14. Tài liệu của họ dạy rằng Chúa Jêsus là một vị thần nhỏ hơn Đức Chúa Cha, vì Ngài phán: “Cha tôn trọng hơn ta” trong Giăng 14:28. (tr. 214, 219, 410, 420, 425).
	14. Chúa Jêsus đồng đẳng với Đức Chúa Trời trong bản tánh thiên thượng của Ngài. (Giăng 10:30). Ngài tự đặt mình ở một địa vị thấp kém hơn trong một giai đoạn khi Ngài mặc lấy hình dạng một tôi tớ và trở nên giống như con người. Vào lúc đó Chúa Jêsus đã phán: “Cha tôn trọng hơn ta”, vì Ngài đang ở địa vị tôi tớ. (Phil 2:6-11)



	15. Họ nói rằng Chúa Jêsus là một vị thần nhỏ hơn Đức Chúa Cha vì Giăng 3:16 gọi Ngài là “con độc sanh”. (tr. 418)
	15. Chúa Jêsus đời đời là Con Đức Chúa Trời (Giăng 3:16-17, Châm 30:4, Hêb. 1:2). Điều nầy có nghĩa Ngài vĩnh viễn có cùng bản tánh – một bản tánh thiên thượng y như Đức Chúa Cha.



	16. Họ dạy rằng vì Chúa Jêsus nói đến Đức Chúa Cha là “Cha ta” và “Đức Chúa Trời ta” trong Giăng 20:17, tức Ngài không thể nào là Đức Chúa Trời trong cùng ý nghĩa như Đức Chúa Cha được. (tr. 212-213, 426)
	16. Chỉ trong hình dạng con người của Ngài Chúa Jêsus mới gọi Đức Chúa Cha là “Đức Chúa Trời ta”. Trong bản tánh thiên thượng của Ngài, Ngài có thể đã không bao giờ nói đến Đức Chúa Cha là “Đức Chúa Trời ta”, vì Ngài hoàn toàn bình đẳng với Đức Chúa Cha về bản tánh thiên thượng của Ngài. (Giăng 1:1, 10:30, 20:28)



	17. Họ nói rằng vì Chúa Jêsus không biết ngày giờ của việc hiện đến lần thứ hai của Ngài (Mác 13:32), nên Ngài không thể là Đức Chúa Trời như Đức Chúa Cha được. (tr. 407)
	17. Khi Chúa Jêsus phán Ngài không biết ngày giờ nào Ngài sẽ trở lại, Ngài đang phán từ địa vị con người hữu hạn của mình. Hiện nay Ngài sẽ phán từ địa vị thiên thượng của mình và biết được thời điểm Ngài sẽ trở lại. Là Đức Chúa Trời, Đấng Christ biết mọi sự theo như Math 17:27, Lu-ca 5:4-6, Giăng 2:25; 16:30; 21:17 chép.



	18. Theo họ thì Chúa Jêsus sẽ không được thờ phượng như Đức Chúa Cha, nhưng sẽ được tôn kính. (tr. 214-215)
	18. Chúa Jêsus sẽ phải được thờ phượng. Cùng từ Hy-lạp (proskuneo) được dùng nói đến việc thờ phượng Đức Chúa Cha (Giăng 4:23) cũng được dùng nói đến việc thờ phượng Chúa Jêsus (Giăng 9:38, Hêb. 1:6, Math 8:2). Chúa Jêsus thường xuyên được thờ phượng trong Tân Ước.



	19. Họ dạy rằng Chúa Jêsus được sống lại từ kẻ chết như một tạo vật thuộc linh vô hình không có thân thể vật lý. (tr. 334-335)


	19. Chúa Jêsus được sống lại trong một thân thể vật lý bằng thịt và xương thấy được. (Lu-ca 24:39).



	20. Họ nói rằng Chúa Jêsus chỉ “hiển hiện” ra với các môn đồ trong những thân thể khác nhau để chứng minh Ngài đã sống lại. (tr. 335)


	20. Chúa Jêsus đã hiện ra với các môn đồ trong cùng thân thể mà đã được chôn nơi phần mộ. Thậm chí thân thể đó còn mang những vết thương do việc Ngài đã bị đóng đinh. (Giăng 20:27, Công vụ 2:31, I Côr. 15:35-44)

	21. Chứng nhân Giê-hô-va dạy rằng Đấng Christ đã hiện đến lần thứ hai cách thuộc linh và vô hình vào năm 1914. Họ nói rằng Ngài đã cai trị làm Vua


	21. Sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ chưa xảy ra và sẽ được mọi mắt nhìn thấy. (Đan. 7:13, Xach. 9:14, 12:10, Math 16:27-28, Math 24:30, II Tim 4:1). Chúa Jêsus sẽ trở lại làm Vua trên Muôn Vua trong sự chói sáng vinh hiển. (Khải 19:16)



	Về Đức Thánh Linh:
	Về Đức Thánh Linh:

	22. Chứng nhân Giê-hô-va dạy rằng Đức Thánh Linh không phải là một thân vị mà là một vật thể. (tr. 380-381)
	22. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Thánh Linh là một thân vị riêng biệt, có sự tri thức, tình cảm, ước muốn . . . rõ rệt (Công vụ 5:3-4)



	23. Họ nói rằng Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời, mà là “quyền lực tích cực” phi thân vị của Đức Chúa Trời giúp đỡ Ngài hoàn thành ý muốn của Ngài trong thế gian. (tr. 381)
	23. Đức Thánh Linh không chỉ là một thân vị mà Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Ngài được gọi là Đức Chúa Trời trong Công vụ 5:3-4. Ngài có tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời, bao gồm sự toàn tại (Thi 139:7), sự toàn tri (I Côr. 2:10) và sự toàn năng (Rô-ma 15:19).



	24. Họ cho rằng Đức Thánh Linh chỉ là một “vật thể” vì Ngài không có danh xưng. (tr. 380-381, 407).
	24. Không phải tất cả các hữu thể Thuộc linh đều được ban cho các danh xưng trong Thánh kinh. Họ thường được nhận diện bởi đặc tính của họ. Ma quỉ, chẳng hạn, được gọi là các linh “ô uế” hay “gian ác, xấu 

xa”. Cũng thế, Đức Thánh Linh được nhận diện bởi đặc tính thánh khiết của Ngài. (Giăng 16:7-14)

	25. Họ nói rằng vì những người khác nhau có thể được “đổ đầy” với Đức Thánh Linh cùng một lúc, điều nầy hàm ý Đức Thánh Linh không phải là một thân vị. (tr. 380)
	25. Êph. 3:19 nói đến việc “đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời”. Êph. 4:10 nói đến việc Đấng Christ làm cho đầy dẫy vũ trụ bằng sự hiện diện của Ngài. Trong Math 28:19 Chúa Jêsus truyền cho các môn đồ phải làm báp-tem trong danh Cha, Con, và Thánh Linh do đó ám chỉ 3 ngôi riêng biệt của Đức Chúa Trời. Trong Giăng 4:24 Chúa Jêsus mô tả bản tánh của Đức Chúa Trời là Linh. Vì thế chúng ta đi đến chỗ hiểu rằng Đức Chúa Trời về thể yếu là Linh vốn được biểu hiện trong 3 ngôi vị riêng biệt. Chúa Jêsus là một sự biểu hiện đã trở nên xác thịt (Giăng 4:2-3). Đức Thánh Linh là sự biểu hiện của Đức Chúa Trời sống trong người tín đồ (I Côr. 6:19; II Côr. 6:16). Vì vậy vào một thời điểm có 3 ngôi vị của Đức Chúa Trời (Cha-Con-Thánh Linh), mỗi ngôi có khả năng biểu hiện trong bất cứ hình thức nào, trong khi chỉ có một Đức Chúa Trời (Mác 12:32; I Côr. 8:6; Êph. 4:6; I Tim 2:5). Chúng ta hiểu là chỉ có một Đức Chúa Trời mà thể yếu là Linh được biểu hiện trong 3 thân vị. Chúng ta gọi đây là Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

	Về Đức Chúa Trời Ba Ngôi:
	Về Đức Chúa Trời Ba Ngôi:

	26. Họ nghĩ rằng vì từ “Ba Ngôi” không được tìm thấy trong Kinh Thánh nên giáo lý nầy không thể nào có thật. (tr. 405-426)
	26. Từ “Ba Ngôi” không được tìm thấy trong Kinh Thánh nhưng khái niệm nầy được dạy dỗ cách rõ rệt (Math 28:19). Có một Đức Chúa Trời (Phục 6:4), tuy nhiên có ba ngôi vị (II Côr. 13:14) được gọi là Đức Chúa Trời [Đức Chúa Cha (I Phi 1:2), Đức Chúa

	
	Con (Giăng 20:28), và Đức Thánh Linh (Công vụ 5:3-4)].

	27. Chứng nhân Giê-hô-va nói rằng Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn và vì họ không thể hiểu được Ba Ngôi nên giáo lý nầy hẳn là không đúng, vì nó không hợp lý đối với họ. (tr. 407-426)
	27. Đấng Christ con người để hiểu được tất cả mọi sự về Đức Chúa Trời họ sẽ phải là Đức Chúa Trời. Thánh kinh dạy rằng con người không thể nào biết hết mọi sự về Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào hiểu được Ba Ngôi cách trọn vẹn. (Rô-ma 11:33; I Côr. 13:12; Ê-sai 55:8-9).

	28. Họ nghĩ rằng những người tin  thuyết Ba Ngôi tin vào “ba Đức Chúa Trời trong một Đức Chúa Trời” hay “ba Đức Chúa Trời trong một thân vị.” (tr. 405-426)
	28. Những người tin vào Ba Ngôi không nghĩ rằng có ba Đức Chúa Trời trong một Đức Chúa Trời, và họ không nghĩ là có ba Đức Chúa Trời trong một thân vị. Đúng hơn họ tin vào ba ngôi trong một Đức Chúa Trời. (Math 28:19).

	29. Họ cũng nghĩ rằng giáo lý Ba Ngôi được Hội Thánh chấp nhận 300 năm sau khi Đấng Christ chịu chết.
	29. Giáo lý Ba Ngôi được tìm thấy nguồn gốc trực tiếp từ Thánh kinh (Math 28:19; II Côr. 13:14). Hội Thánh đã tin vào Ba Ngôi từ khi Đấng Christ chịu chết.



	Về những người được cứu:
	Về những người được cứu:

	30. Chứng nhân Giê-hô-va cho rằng chỉ có 144.000 người sẽ được lên thiên đàng. Những người đó thảy đều sẽ là các Chứng nhân Giê-hô-va và họ được gọi là “Tầng lớp được Xức dầu”. (tr. 166-168)


	30. Đấng Christ không hề giới hạn nước Thiên đàng cho 144.000 người mà thôi. Ngài dạy rằng tất cả mọi người cần phải tìm kiếm nước Trời và bất cứ ai cũng sẽ có thể tìm thấy được nước nầy (Math 9:35-38; Mác 1:14; Lu-ca 12:22-32).



	31. Họ tin rằng sau khi 144.000 người lên thiên đàng, tất cả các của Chứng nhân Giê-hô-va còn lại là “các chiên khác” và họ sẽ sống mãi tại một thiên đàng trên đất nầy. (tr. 116-117)


	31. Một nơi ở trên thiên đàng đang chờ đợi tất cả những người tin nơi Chúa Jêsus Christ (Êph 2:19; Phi 3:20; Côl 2:1). Chúa Jêsus khẳng định rằng tất cả các tín đồ sẽ hiệp lại trong “một bầy” dưới sự chăn dắt của “một Người Chăn” trên thiên đàng (Giăng 10:16)

	32. Giáo lý của họ dạy rằng chỉ có các thành viên của “Tầng lớp được Xức dầu” mới được “tái sanh”. (tr. 76-80)
	32. Thánh kinh dạy rằng mọi người tin rằng “Chúa Jêsus là Đấng Christ đều sanh bởi Đức Chúa Trời” (Tái sanh). (I Giăng 5:1). “Mọi kẻ tin” bao gồm tất cả.

	Về Sự Cứu Rỗi:
	Về Sự Cứu Rỗi:

	33. Chứng nhân Giê-hô-va tin rằng sự cứu rỗi tùy thuộc vào việc làm. Họ cho rằng “ân điển” không ít thì nhiều là cơ hội cho con người để tìm kiếm sự cứu rỗi của mình bởi sự vâng lời hoàn toàn đối với Hiệp Hội Tháp Canh. Ân điển không bao hàm một quà tặng nhưng không của sự cứu ro2ãi. (tr. 356-359)
	33. Sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin và không đòi hỏi việc làm (Êph 2:8-9; Tít 3:5; Gal 2:6). Từ “ân điển” nói đến đặc ân của Đức Chúa Trời ban cho kẻ không xứng đáng nhận. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta cách nhưng không như một quà tặng – và món quà nầy được nhận lãnh bởi việc tin nơi Chúa Jêsus (Công vụ 16:31)



	34. Họ cũng tin rằng “đức tin” cần thiết cho sự cứu rỗi – nhưng họ lại nói rằng phải có các việc làm thêm vào nữa. (tr. 132)
	34. Gần 200 lần trong Tân Ước sự cứu rỗi được nói đến là bởi đức tin mà thôi – không hề có việc làm nào liên hệ đến (Giăng 3:15; 5:24; 11:25; 12:46; 20:31; Công vụ 16:31).



	35. Họ dạy rằng “đức tin” bao hàm việc kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va mà thôi. (tr. 149)
	35. Rô-ma 10:13 nói đến việc kêu cầu danh Cứu Chúa Jêsus – chứ không phải danh Giê-hô-va – để được cứu (xin xem câu 9-12 để biết bối cảnh). (Hiệp Hội Tháp Canh đã dịch sai câu nầy trong bản dịch Kinh Thánh của họ.) Công vụ 16:31 là một phần tham khảo chéo tốt: “Hãy tin nơi Chúa Jêsus thì ngươi sẽ được cứu” (NIV)



	36. Họ cho rằng không có sự bảo đảm của sự cứu rỗi (tr. 358-359)
	36. Các tín đồ được an ninh trong sự cứu rỗi của họ. Ê-phê-sô nói rằng chúng ta được Đức Thánh Linh ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc (Giăng 10:28)



	Về Linh hồn của con người:
	Về Linh hồn của con người:

	37. Họ không cho rằng con người có một linh hồn tách biệt với thân thể vật lý của họ và linh hồn đó sống sau khi thân thể chết đi. (tr. 375-379)
	37. Con người thực sự có một linh hồn riêng biệt. Giây phút một Cơ Đốc nhân lìa đời thì linh hồn người ấy đi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Phil 1:22-23; II Côr. 5:8). Giây phút 

	
	một người không tin Chúa chết thì linh hồn người ấy đi đến nơi đau đớn vô cùng (Lu-ca 16:19-31)

	38. Chứng nhân Giê-hô-va dạy rằng con người không có ý thức về bất cứ điều gì sau khi chết vì con người không có bản tánh phi vật chất vẫn còn tồn tại sau khi chết. (tr. 169-175)
	38. Con người vẫn có ý thức sau khi chết. Một thí dụ là Khải 6:9-10, nơi mà các “linh hồn” đã lìa khỏi xác của người tín đồ đang thưa chuyện với Đức Chúa Trời ở dưới bàn thờ của Ngài (Lu-ca 16:19-31).



	39. Chứng nhân Giê-hô-va dạy rằng Địa ngục không phải là một nơi đau đớn đời đời, song chỉ là thế giới bên kia chung của cả nhân loại. (tr. 170-171)
	39. Địa ngục là một nơi đau đớn (Khải 20:15) và những ai đi đến đó phải chịu khổ hình đời đời. (Math 25:46). Sự đau đớn của những kẻ ác cũng vĩnh viễn y như sự sống đời đời của người tín đồ. Cùng từ Hy-lạp được dùng cho nghĩa “đời đời” trong cả hai trường hợp (Khải 14:9-11).



	40. Họ dạy rằng những người không tin Chúa được tiêu hủy khi chết và không còn hiện hữu dưới bất cứ hình thức nào. (tr. 172-174)
	40. Nếu bạn được tiêu hủy thì bạn sẽ tránh được sự hình phạt. Theo định nghĩa thì sự khổ hình không thể là bất cứ điều gì ngoài ra nỗi đau đớn mà con người ý thức rõ (Khải 14:9-11). Một hình phạt mà con người không cảm biết thì không còn là một hình phạt. Thánh kinh cho thấy sự khổ hình đời đời có thể ý thức được dành cho những kẻ ác (Math 25:46).



	Về Những Vấn đề gây tranh luận:
	Về Những Vấn đề gây tranh luận:

	41. Họ cho rằng việc truyền máu cũng giống như việc ăn huyết vì nó tương tự như việc nuôi dưỡng tĩnh mạch. Họ  cho rằng những phần liên quan đến Kinh Thánh (Sáng 9:4) cấm việc ăn huyết cũng cấm việc truyền máu. (tr. 70-76)
	41. Kinh Thánh thực sự cấm ăn huyết trong Cựu Ước. Nhưng việc truyền máu thì không giống như việc nuôi dưỡng tĩnh mạch vì máu không hoạt động như thức ăn. Nó chỉ thay thế sự cung cấp chất lỏng của thân thể. Cũng vậy, trong Tân Ước Phi-e-rơ được ban cho một khải tượng là tất cả các loại thức ăn đều tốt để ăn.



	42. Chứng nhân Giê-hô-va không hề kỷ niệm sinh nhật vì trong hai ngày sinh được đề cập đến trong Thánh kinh (Sáng 40:20-22, Math 14:6-10), có người đã bị giết chết. Vì thế họ cho rằng ngày sinh là xấu. (tr. 68-70)
	42. Những câu nầy cho thấy những người trong những đoạn Kinh Thánh nầy (Pha-ra-ôn và Hê-rốt) là xấu. Thánh kinh không ra lệnh cho chúng ta phải kỷ niệm ngày sinh nhưng cũng không buộc chúng ta là đừng làm thế.



	43. Họ dạy rằng việc đeo thập tự giá là một hình thức của sự thờ lạy hình tượng. (tr. 89-93)
	43. Việc đeo thập tự giá không phải là một hình thức của sự thờ hình tượng vì người ta không thờ lạy chính cây thập tự. Cây thập tự chỉ tượng trưng cho một thái độ tôn kính đối với Đấng Christ và một sự tận hiến đối với sứ điệp của thập tự giá (rằng Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta).



	44. Họ cũng tin rằng Chúa Jêsus bị đóng đinh trên cây cọc thay vì một cây thập tự. (tr. 89)
	44. Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Từ Hy-lạp là “saturos”. Giăng 20:25 nói Chúa đã bị đóng đinh vào hai bàn tay. Nếu bị đóng đinh vào cây cọc thì sẽ chỉ cần đến một cây đinh mà thôi. Chúa Jêsus cũng mô tả sự đóng đinh là liên quan đến hai cánh tay giang ra (Giăng 21:18-19).


Những lời Tiên tri Sai trật của Hiệp Hội Tháp Canh
Hiệp Hội Tháp Canh tự nhận là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tổ chức nầy đã luôn có những lời tiên tri sai trật trong suốt lịch sử của nó. Chứng nhân Giê-hô-va cố gắng che đậy lỗi lầm nầy bằng hai phương pháp sai trật:

      1. Họ nói rằng một số sứ đồ hay tiên tri đã có những quan điểm sai trật và không bị lên án vì những sự sai lầm trong việc tiên tri. Do đó Hiệp Hội Tháp Canh cũng không nên bị lên án vì những lời tiên tri sai trật của nó.

       Sự thật là Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng bất cứ khi nào một sứ đồ hay một tiên tri rao báo như một phát ngôn viên của Đức Chúa Trời thì không thể nào sai trật được vì họ đang truyền đạt sự mặc khải trực tiếp từ Đức Chúa Trời. (Phục 18:18; II Sam 23:2; I Côr. 2:13).

      2. Đôi khi họ chỉ xin lỗi về những sự sai lầm của Tháp Canh trong việc tiên tri hy vọng là bạn sẽ bỏ qua vấn đề nầy.

       Sự thật là không có sự am hiểu như thế tồn tại trong Thánh kinh. Không có nơi nào Kinh Thánh nói rằng nếu bạn xin lỗi về một lời tiên tri sai trật thì bạn không còn là một tiên tri giả nữa! Thánh kinh thật kiên quyết – một tiên tri phù hợp với Kinh Thánh phải chính xác 100% (Phục truyền 18:22). Các tiên tri giả bị ném đá cho đến chết vì lời tiên tri sai trật của họ.

Một số Lời Tiên tri Sai trật của Hiệp Hội Tháp Canh
· Hiệp Hội Tháp Canh tiên đoán rằng vào năm 1874 thì Đấng Christ sẽ trở lại.

· Hiệp Hội Tháp Canh tiên đoán rằng năm 1914 sẽ đánh dấu sự lật đổ các chính quyền của con người, và vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thiết lập đầy trọn trên đất.

· Hiệp Hội Tháp Canh tiên đoán rằng vào năm 1925 một số thánh đồ thời Cựu Ước – bao gồm Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp – sẽ ra khỏi phần mộ và sống lại tại San Diego.

· Hiệp Hội Tháp Canh tiên đoán rằng vào năm 1975 lịch sử loài người sẽ chấm dứt và thời kỳ trị vì ngàn năm của Đấng Christ sẽ bắt đầu.

VII. ĐẠO MORMON

Ga-la-ti 1:8   “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!”
A. Lịch sử

1. Mormon cũng được gọi là Hội Các Thánh Ngày Sau của Đức Chúa Jêsus Christ. Người sáng lập giáo phái Mormon là Joseph Smith, Junior, sinh ngày 23 tháng 12, 1805. Ông là người con thứ tư trong gia đình có mười người con sống tại tiểu bang New York. Mặc dầu hầu hết gia đình ông theo giáo phái Trưởng Lão, nhưng ông thắc mắc không biết giáo phái nào là đúng vì dường như có quá nhiều xung đột giữa các giáo phái. [Mẹ ông là một bà thầy bói. Joseph vốn là con người mộng mị, chiêm bao và ưa những điềm lạ, cũng là một người vô đạo đức . . ., và đó là những yếu tố khiến ông Smith sau đó đã lập ra một tôn giáo vô luân mà Tín Điều đầu tiên là cho cưới nhiều vợ (trích NTCPLHTN, trang 173)]. 
2. Vào 1820 lúc 15 tuổi, ông nhận được khải tượng đầu tiên. Trong khải tượng nầy ông thuật lại có hai người hào quang sáng chói hiện đến cùng ông, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jêsus Christ. Chính trong khi trải qua kinh nghiệm nầy ông đã hỏi Chúa giáo phái nào là đúng. Theo lời ông thì Chúa bảo ông đừng tham gia vào giáo phái nào, vì tất cả đều sai trật, và các tín điều của họ là một sự gớm ghiếc trong mắt Ngài; rằng tất cả các giáo sư đó đều hư hoại hết; rằng Chúa phán: “Họ lấy môi miếng đến gần ta, nhưng lòng họ cách xa ta lắm, họ dạy các điều răn của loài người làm giáo lý, có hình thức bên ngoài tin kính, nhưng trong lòng họ chối bỏ quyền phép đó” (Joseph Smith, “Viên Ngọc có Giá Trị Lớn”, 2:18-19).
3. Vào chiều tối 21 tháng 9, 1823, người ta thuật rằng Joseph đã nhận được khải tượng thứ hai trong đó có một người hiện ra bên giường của ông. Người nầy xưng danh mình là “Moroni”, và tự nhận là sứ giả từ Đức Chúa Trời đến để bày tỏ những đĩa vàng cổ xưa có khắc lịch sử của các cư dân Châu Mỹ. Cùng với những cái đĩa là hai hòn đá được dùng để dịch những nét chữ trên đĩa. Người ta cho là ngày hôm sau 
Joseph đã tìm thấy hai đĩa vàng được chôn trên một sườn đồi, nhưng ông được bảo rằng ông sẽ không nhận được hai đĩa đó cho đến khi ông trở nên xứng đáng. Sau đây là sự mô tả về cuộc gặp gỡ nầy bằng chính lời lẽ của Joseph được trích từ “Viên Ngọc có Giá Trị Lớn” của Joseph Smith, 2:50-54:
“. . . một đấng hiện ra bên giường tôi, đang lơ lửng trên không, vì chân người không chạm xuống sàn nhà . . . Không những áo của người trắng xóa, mà toàn thân người đầy hào quang sáng chói không thể tả . . . [Đấng đó] phán cùng tôi rằng người là một sứ giả được Đức Chúa Trời sai đến cùng tôi; rằng tên người là Moroni; rằng Đức Chúa Trời có một công tác cho tôi thực hiện, và rằng tên tôi cần phải được biết đến dầu thiện hay ác giữa vòng các dân, các nước và các thứ tiếng, hoặc tên đó cần phải được nói đến cả tốt lẫn xấu giữa vòng tất cả mọi người. Người nói có một quyển sách được đặt và được viết trên những cái đĩa bằng vàng, ghi lại các cư dân cổ xưa của lục địa nầy và nguồn gốc xuất xứ của họ. Người cũng phán rằng sự trọn vẹn của Tin Lành đời đời được chứa trong đó, như đã được Chúa Cứu Thế rao truyền cho các cư dân cổ xưa; Cũng có hai hòn đá trong những chén bạc – hai hòn đá nầy được cột vào một bảng đeo ngực, tạo thành cái được gọi là U-rim và Thu-mim – được đặt cùng với hai cái đĩa; và quyền sở hữu và sử dụng hai hòn đá nầy là điều tạo thành “những nhà tiên tri” thời xưa; và rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị họ cho mục đích dịch cuốn sách nầy . . . Trong khi người đang nói với tôi về những cái đĩa thì sự hiện thấy được mở ra cho tâm trí tôi hầu tôi có thể thấy nơi những cái đĩa được cất giấu, và điều nầy rõ ràng đến nỗi tôi biết được nơi nào khi tôi đi đến đó . . . Thật thuận lợi cho ngôi làng của Manchester, Hạt Ontario, New York, nơi có một ngọn đồi khá lớn, và là nơi cao nhất trong vùng đó. Trên sườn phía tây của ngọn đồi nầy, không xa đỉnh đồi, bên dưới một tảng đá khá lớn là hai đĩa được đặt trong một cái hộp đá . . . Tôi nhìn vào, và đã thực sự trông thấy những cái đĩa, U-rim và Thu-mim, và cái bảng đeo ngực như lời vị sứ giả đã nói . . . Tôi cố gắng để lấy những thứ ấy ra, nhưng vị sứ giả ngăn cấm và nhắc lại lần nữa rằng thời điểm để lấy chúng ra chưa đến, và phải chờ 4 năm nữa kể từ lúc đó; nhưng người bảo rằng tôi cần phải đến chỗ đó đúng một năm sau đó và người sẽ gặp tôi tại đó và tôi cần phải tiếp tục làm như thế cho đến khi thời điểm để có được những cái đĩa sẽ đến . . . Vào ngày 22 tháng 9, 1827, như thường lệ cuối mỗi năm khi tôi đến nơi những đĩa được cất giữ, vị sứ giả thiên thượng đó đã trao cho tôi những đĩa đó với nhiệm vụ nầy: tôi cần phải chịu trách nhiệm về hai đĩa nầy; nếu tôi bất cẩn để mất hai đĩa nầy, hoặc bởi bất kỳ sự sao lãng nào của mình, tôi sẽ bị loại bỏ; nhưng nếu tôi vận dụng tất cả nỗ lực của mình để gìn giữ chúng cho đến khi vị sứ giả đòi lại, hai đĩa cần phải được bảo vệ cẩn thận.”

4. Một quyển truyền đạo đơn nhỏ có tựa đề “Thuật Huyền bí của Mormon”, được xuất bản bởi Hiệp Hội Truyền Đạo Đơn Hoa Kỳ ở Garland, Texas nói rằng: “Vào ngày 
20 tháng 3, 1826 Joseph Smith bị xác minh và tuyên bố là phạm tội lừa gạt ở Bainbridge, New York. Ông đã từng bán sự phục vụ của mình bằng cách tuyên bố tìm thấy báu vật được chôn giấu qua việc sử dụng một “hòn đá của nhà tiên tri”. Khi ông không thể cung cấp cho vài khách hàng của mình, ông đã bị kết án là một người lừa đảo.
      Joseph Smith cho rằng đã lấy lại được hai đĩa vàng vào ngày 22 tháng 9, 1827. Vào ngày 7 tháng 4, 1829 ông tìm được sự giúp đỡ của Oliver Cowdery, người đã ghi chép lại khi Joseph Smith dùng “những hòn đá của nhà tiên tri” để dịch hai đĩa. [“Sự xuất bản bản dịch của hai đĩa được tài trợ tài chánh bởi một nông dân New York tên Martin Harris, người được Smith cho biết là những chữ viết trên hai đĩa là tiếng ‘Ai cập đã cải cách’ với bản dịch đã hoàn tất cuối cùng được bày bán vào ngày 26 tháng 3, 1830 (McS tr. 66)]. Quyển truyền đạo đơn tiếp tục nói rằng, lúc đầu chỉ có ba chứng nhân xác nhận đã nhìn thấy hai đĩa vàng thật sự – Oliver Cowdery, Marin Harris, và David Whitmer. Sau đó, mỗi người trong ba người đó hoặc đã rời hội thánh, hoặc không tin cậy Smith nữa, hoặc thề chưa từng thấy những cái đĩa.

      Vào cuối 1829 hay đầu 1830, Joseph Smith cho rằng Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đã hiện ra với ông và Oliver Cowdery phục hồi họ trở lại “chức thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc”. Với thẩm quyền nầy Joseph thành lập hội thánh của ông vào ngày 6 tháng 4, 1830.

      Một hội thánh nhánh được gọi là “The United Order of Enoch” được hình thành tại Kirland, Ohio. Chính tại Kirland ba sự kiện quan trọng đã xảy ra:

· Joseph cho là đã nhận sự mặc khải từ Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc dùng thuốc, rượu, thức uống nóng và ăn thịt quá độ.

· Đền thờ đầu tiên được cung hiến năm 1836.

· Joseph trở nên quen biết với một tân tín hữu tên Brigham Young.

      Sự chia rẽ nội bộ và sự xung đột bên ngoài cuối cùng dẫn đến việc tàn sát nhiều người Mormon và việc giam giữ những người lãnh đạo Mormon ở Richmond, Missouri. Tòa án ra lịnh thay đổi nơi xử án, Joseph và những bạn tù của ông trốn thoát khỏi lính canh, vượt Sông Mississippi và thành lập tỉnh Nauvoo, Illinois.

      Tại đây Smith và những kẻ theo ông hưng thịnh lên cho đến khi có sự bất đồng ý kiến nội bộ phát sinh những kẻ chống đối đã ấn hành các tác phẩm vạch trần chế độ đa thê của những người lãnh đạo giáo hội. Smith ra lịnh hủy đi những bài báo của những kẻ chống đối. Ông chạy thoát khỏi lực lượng dân quân địa phương đã bao vây Nauvoo. Những cư dân đầy kinh hãi van nài Smith trở lại và ngăn ngừa một cuộc tấn công sắp xảy ra. Ông đã quay trở lại và bị đưa đến Carthage, Illinois cùng với em mình là Hyrum, để ra tòa vì tội gây rối loạn.

      Đêm trước khi có phiên tòa sơ bộ, lực lượng dân quân xông vào xà lim ở tầng hai nơi Smith và em ông đang bị giam giữ. Cả hai người bị bắn chết trong một làn mưa đạn, nhưng trước đó Joseph đã dùng súng đưa lén vào cho họ giết chết hai người và làm bị thương một người khác.

      Dưới sự lãnh đạo của Brigham Young, những cư dân Nauvoo còn sót lại di cư đến thành phố Salt Lake, Utah . . .”

5. “Sau khi Smith chết quyền lãnh đạo thuộc về Brigham Young. [Ông làm tiên tri của Hội Mormon, sinh năm 1801, chết năm 1877. Vào năm 1837, Young được cử làm Chủ tịch của Mười hai Sứ đồ của Hội Mormon. Ông đã thuyết phục đa số người Mormon rằng ông là người kế tục hợp pháp của họ. Sau khi Joseph Smith chết năm 1844, Young được cử làm Hội Trưởng, nhưng sau đó bị đuổi khỏi Illinois.] Ông dẫn đoàn người đi về phía tây trong một cuộc hành trình rất gian khổ: bị người Da Đỏ tấn công, đối đầu với những sự thử thách trong thiên nhiên và sự tranh chấp nội bộ. Vào ngày 24 tháng 7, 1847, họ tới Thung Lũng Salt Lake ở Utah, tại đó họ lập nên Thành phố Salt Lake năm 1847, là nơi trở nên tổng hành dinh của giáo hội Mormon. Young chết năm 1877 để lại khoảng 150.000 thành viên. Hiện nay, họ đã lên tới 4 triệu người trên khắp thế giới.
B. Những lời tuyên xưng của họ:

1. Họ tuyên xưng rằng họ là sự phục hồi của hội thánh thật do Chúa Jêsus Christ thiết lập. Họ tin rằng họ là hội thánh chân thật duy nhất.
2. Họ tin không có sự cứu rỗi bên ngoài hội thánh của họ nếu không chấp nhận lời dạy dỗ của Joseph Smith (Giáo lý về Sự Cứu Rỗi, tr. 189-190).
3. Họ thừa nhận bốn nguồn thẩm quyền thiêng liêng: Kinh thánh, Sách của Mormon, Giáo lý và Giao ước, và Viên ngọc có Giá trị Lớn. Họ cũng thừa nhận những lời của một tiên tri hiện tại như là một nguồn có thẩm quyền.
· Họ “tin Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời trong mức độ Kinh thánh phải được giải nghĩa đúng đắn . . .” (Tín điều của Hội Các Thánh Ngày sau của Đức Chúa Jêsus Christ, Điều khoản 8). Vì vậy, họ tin vào ba tác phẩm của riêng họ hơn là tin nơi Kinh thánh. Họ tin rằng hội thánh Công Giáo cố ý làm ô nhiễm Kinh thánh và đã bỏ bớt các giáo lý. Điều nầy mở ngõ cho người Mormon thêm vào những lời dạy dỗ mới không phù hợp với Kinh thánh của riêng họ.

· Tác phẩm “Giáo lý và các Giao ước” ghi lại 138 sự khải thị bày tỏ một số giáo lý đặc biệt của giáo phái Mormon chẳng hạn như phép báp-têm cho người chết và việc kết hôn trên thiên đàng (McS tr. 68).

· “Viên ngọc có Giá trị Lớn” bao gồm “Sách của Môi-se”, gần tương đương với sáu đoạn đầu của Sáng thế ký, và “Sách của Áp-ra-ham”, một bản dịch của một quyển Sách giấy cói Ai-cập mà sau đó bị chứng minh là có ý lừa lọc. Nó cũng bao gồm một đoạn trích từ bản dịch Kinh thánh của Joseph Smith, những đoạn trích từ “Lịch sử của Joseph Smith”, vốn là tiểu sử tự thuật của ông; và các ‘Tín điều’.” (McS tr. 68).

· Nhà tiên tri sống là người đứng đầu hội thánh. Ezra Taft Benson, Chủ tịch của Hội đồng Mười hai Sứ đồ, đã từng nói rằng nhà tiên tri sống “quan trọng đối với chúng ta hơn là những việc làm chuẩn mực”. Kiểu suy nghĩ nầy khiến cho những người tín đồ không còn phải suy nghĩ cho bản thân hay nghi ngờ sự cai quản của những người lãnh đạo hội thánh. Một trong các ấn phẩm của họ nói rõ:

“[Lu-xi-phe] . . . giành được sự chiến thắng lớn lao khi nó có thể làm cho các thành viên của hội thánh nói nghịch lại những người lãnh đạo của họ và làm theo ý riêng mình . . . Khi các lãnh đạo của chúng ta nói, ý định đó đã được thực hiện. Khi họ đưa ra một kế hoạch – đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời . . .” (Improvement Era, Tháng Sáu 1945, tr. 354).

C. Giáo lý của Mormon

1. Giáo lý về Đức Chúa Trời

a. “Khái niệm về Đức Chúa Trời của Mormon trái ngược với điều Kinh thánh dạy. Người Mormon tin nơi nhiều thần và dạy rằng chính Đức Chúa Trời đã từng là một con người. Những người nam Mormon có khả năng trở thành thần thánh. Joseph Smith nói rõ điều nầy trong “The King Follett Discourse” tr. 8-10:

“Đức Chúa Trời đã từng giống như chúng ta ngày nay, và là một con người đã được tôn cao, và ngồi trên ngôi ở từng trời rất cao . . . Nguyên tắc đầu tiên của Tin Lành là biết chắc đặc tính của Đức Chúa Trời và biết rằng chúng ta có thể nói chuyện với Ngài như nói với một người, và Ngài đã từng là một con người như chúng ta, và chính Đức Chúa Trời, cha của tất cả chúng ta, đã ngự trên đất giống như Đức Chúa Jêsus Christ đã từng ở trên đất. Thế thì sự sống đời đời là đây – nhận biết Đức Chúa Trời khôn ngoan và chân thật duy nhất; và anh em phải học biết làm sao để chính mình trở thành những Đức Chúa Trời, trở thành vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, y như mọi Đức Chúa Trời đã làm trước anh em.”

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và Đức Chúa Cha là Thần chứ không có xương thịt:

Ê-sai 43:10   “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.”

I Côr 8:4   “Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.”

b. Về Chúa Jêsus Christ: Họ tin rằng trước khi thi hành chức vụ trên đất, Đấng Christ là con thuộc linh sanh đầu nhứt của Cha và Mẹ trên trời (Giáo lý Mormon tr. 278, 589). Vì vậy, Chúa Jêsus không phải là Con độc nhất của Đức Chúa Trời mà chỉ là anh của chúng ta. Ngài được biệt riêng ra chỉ trong việc Ngài là con trưởng trong số các con thuộc linh của Đức Chúa Trời.

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời Đời đời, không phải là sản phẩm của một sự thụ thai. Ngài là Đức Chúa Trời hiện hữu trước khi đến thế gian như là Đức Chúa Trời trong thân xác con người.

Giăng 1:1-2   “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.   2Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.”

c. Các niềm tin khác của họ liên quan đến Giáo lý về Đức Chúa Trời và những gì Kinh thánh nói:

· Đức Chúa Cha chỉ là một con người đạt được địa vị thần thánh (History of the Church [Lịch sử Hội Thánh], Quyển 6, tr. 305). Cơ Đốc nhân tin rằng Đức Chúa Cha luôn là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 90:2

Thi Thiên 90:2   “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.

· Họ tin Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là ba Đức Chúa Trời riêng biệt (Teachings of the Prophet Joseph Smith [Những sự Dạy dỗ của Tiên tri Joseph Smith], tr. 370, 372). Cơ Đốc nhân tin chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng có ba ngôi riêng biệt trong một Đức Chúa Trời.

Phục truyền 6:4   “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời chúng ta là GIÊ-HÔ-VA có một không hai.”

Ê-sai 48:12-13   “Hỡi Gia-cốp, và ngươi, Y-sơ-ra-ên ta đã gọi, hãy nghe lời ta: Ta là Đấng đó; ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng.   13Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã giương các từng trời; ta gọi đến, trời đất đều đứng lên.”

Ê-sai 48:16   “Các ngươi hãy đến gần ta, và nghe điều nầy: Từ lúc ban đầu ta chưa từng nói cách kín giấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Thần của Ngài, sai ta đến.”

Ma-thi-ơ 3:16-17   “Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.   17Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.”

· Họ dạy rằng Đức Chúa Cha có nhiều Vợ Đời đời qua họ các con cái thuộc linh đã và đang tiếp tục được sanh ra (Giáo lý Mormon, 1966, tr. 516; “The Seer” [Nhà Tiên tri], Orson Pratt, tr. 37, 158). Cơ Đốc nhân biết rằng Đức Chúa Cha không có vợ và là Đức Chúa Trời duy nhất.

Ê-sai 46:9   “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta.”

· Họ tin rằng Lu-xi-phe (Sa-tan) ban đầu là anh em thuộc linh của Đấng Christ (“The Gospel Through the Ages” [Tin Lành Qua các Thời Đại] tr. 15). Kinh thánh dạy rằng Sa-tan ban đầu là một thiên sứ được dựng nên, kẻ đã nổi loạn chống lại Đấng dựng nên mình. Ê-xê-chi-ên 28:11-19 là sự ám chỉ Lu-xi-phe là Chê-ru-bin được xức dầu, một thiên sứ được tạo dựng. Trong Cô-lô-se 1:16 và Giăng 1:1-3 chúng ta thấy Đấng Christ là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng Tạo Hoá của muôn vật hiện hữu.

Ê-xê-chi-ên 28:11-19   “Lại có lời Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng ta như vầy:   12Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.   13Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.   14Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa.   15Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.  16Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa!   17Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.   18Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy.   19Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.”

           Cô-lô-se 1:16 nói về Đấng Christ là Đấng Tạo Hóa:

Cô-lô-se 1:16   “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

2. Giáo lý về Con người (“The Bible teaches” được trích từ “The Mormon Mystique” [Thuật Huyền bí của Mormon], Christian Resource Series, của Hiệp Hội Truyền Đạo Đơn Hoa Kỳ)
a. Người Mormon tin rằng thể yếu của mỗi người luôn luôn tồn tại và không hề được dựng nên. Vì vậy, con người là đời đời giống như Đức Chúa Trời (“Journal of Discourses” [Nhật ký các bài Giảng luận], Quyển X, tr. 5; Quyển VI, tr. 6; “The plan of Salvation booklet” [Sổ tay kế hoạch Cứu rỗi], tr. 3; Giáo lý và các Giao ước, 93. 29).

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng tất cả mọi người là tạo vật của Đức Chúa Trời và không hề hiện hữu trước khi họ được ban cho sự sống trên đất.

Trong Sáng thế ký 2:7 chúng ta thấy Đức Chúa Trời dựng nên con người từ bụi đất và hà hơi sống của Ngài vào con người thì người trở nên một loài sanh linh. Ở đây không hề nói đến tình trạng hiện hữu trước khi con người được dựng nên. Điều nầy cũng đúng đối với Ê-va là người được dựng nên từ người nam như chúng ta thấy trong khúc kinh thánh sau đây:

Sáng thế ký 2:18-25   “GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.   19GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.   20A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.   21GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.   22GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.   23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.   24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.  25Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.”

Trong Gióp chúng ta thấy con người đã không hiện hữu khi Đức Chúa Trời dựng nên trái đất. Con người không phải luôn tồn tại.

Gióp 38:1-7   “Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng:  2Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, mà làm cho mờ ám các mưu định ta?  3Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!  4Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.  5Ai đã định độ lượng nó, và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?  6Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?  7Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.”

b. Người Mormon tin rằng sự sa ngã của A-đam trong Vườn Ê-đen là một “sự sa ngã hướng thượng” vốn không phải tội lỗi, nhưng đúng hơn là thiết yếu cho sự sinh sản của dòng dõi loài người (“Journal of Discourses”, Quyển 13, tr. 145; Quyển 10, tr. 312; “Viên Ngọc có Giá trị Lớn”, Môi-se 5:10-12; “Giáo lý về Sự Cứu Rỗi”, Quyển 1, tr. 114-115).

NHƯNG 

Kinh thánh dạy rằng tội lỗi của A-đam trong vườn Ê-đen gây ra sự chết thuộc linh và thuộc thể cho tất cả mọi người. Vì trong A-đam mọi người đều phạm tội. A-đam là cha của dòng dõi loài người đã di truyền bản chất tội lỗi cho hậu tự của ông trải qua cả nhân loại. Vì vậy, tất cả chúng ta đều đã phạm tội và hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 5:12-21   “Cho nên, như bởi một người [A-đam] mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội  13Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi.   14Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.   15Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!   16Lại sự ban cho nầy chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu: Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt; nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình.   17Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!  18Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.   19Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.  20Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa,   21hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

c. Người Mormon tin rằng một người trở lại đạo Mormon chịu báp-têm đã được thanh tẩy dòng máu ngoại đạo của mình và được thay thế bằng dòng máu của Áp-ra-ham bởi Đức Thánh Linh. Vì vậy, người đó trở nên hậu tự thật của Áp-ra-ham (“Lịch sử Hội Thánh”, Quyển 3, tr. 380; “Nhật ký các bài Giảng luận”, Quyển 2, tr. 269).

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng các tín hữu thật tin nơi Chúa Jêsus Christ trở nên hậu tự của Áp-ra-ham trong ý nghĩa họ trở nên kẻ kế tự lời hứa của Đức Chúa Trời, y như Áp-ra-ham vậy.

Ga-la-ti 3:26-29   “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.   27Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều 

mặc lấy Đấng Christ vậy.   28Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.   29Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.”

3. Giáo lý về Sự Cứu Rỗi (McS tr. 71-72)

Điều 2 và 3 trong Tín điều của Mormon giải thích rõ ràng giáo lý về sự cứu rỗi của họ:

· #2 – Chúng ta tin rằng con người sẽ bị hình phạt vì tội lỗi của riêng họ chứ không phải vì sự quá phạm của A-đam.

· #3 – Chúng ta tin rằng qua sự chuộc tội của Đấng Christ, tất cả loài người đều có thể được cứu, bởi sự vâng giữ các luật lệ và lễ nghi của Tin Lành.

James Talmage giải thích ý nghĩa: “Phạm vi của Sự Chuộc Tội có tính cách phổ quát, ứng dụng như nhau cho tất cả hậu tự của A-đam. Ngay đến những kẻ không tin, dân ngoại và trẻ con chết trước khi đến tuổi biết suy nghĩ, tất cả đều được cứu chuộc bởi sự hy sinh thân mình của Chúa Cứu Thế do những hậu quả cá nhân của sự sa ngã . . . Trong số những người được cứu không phải tất cả đều sẽ được tôn lên các địa vị vinh hiển cao trọng hơn. Không ai có thể được phép hưởng bất kỳ thứ bậc vinh hiển nào. Tóm lại, không linh hồn nào có thể được cứu cho đến khi Công lý đã được thoả mãn cho luật pháp đã bị vi phạm . . . Trong vương quốc của Đức Chúa Trời có nhiều mức độ tốt nghiệp khác nhau được ban cho những ai xứng đáng trong số họ (Các Tín điều, tr. 85, 91).

Vì vậy trong giáo phái Mormon có một sự cứu rỗi chung cho toàn nhân loại và một sự cứu rỗi cá nhân cho mỗi người. Đối với người Mormon không có địa ngục hay sự hình phạt đời đời. Mỗi người cuối cùng sẽ đi đến một trong ba mức độ vinh hiển:

· vương quốc trên trời được dành cho các thành viên chức thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc, những người sẽ trở thành thần.

· vương quốc trên đất dành cho những ai không đạt yêu cầu của sự tôn cao.

· vương quốc thấp nhất dành cho những ai không có lời chứng của Đấng Christ.

NHƯNG

Kinh thánh dạy rằng sự cứu rỗi là một món quà nhưng không từ Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta. Ê-phê-sô 2:8-9 cho thấy rõ điều nầy. Hơn nữa, khi Chúa Jêsus được hỏi: “Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:28). Ngài đáp: “Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài” (Giăng 6:29). Sự cứu rỗi được nhận lãnh nhờ ân điển bởi đức tin khi chúng ta tin nơi sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Jêsus Christ vì cớ tội lỗi chúng ta.

D. Sách của Mormon (McS tr. 72-73)

Sách của Mormon được nhận là bởi Joseph Smith dịch ra dưới quyền phép của Đức Chúa Trời, và là quyển sách đúng nhất trên thế gian nầy. Nhưng khi so sánh ấn bản cuối cùng với ấn bản đầu tiên (ấn bản năm 1830 được xem là được dịch bởi quyền phép của Đức Chúa Trời) chúng ta sẽ thấy trên 3.000 sự thay đổi. 

Có nhiều chi tiết làm cho các vấn đề tồi tệ hơn đối với các học giả Mormon:

·  Không có thành phố nào trong Sách của Mormon có trên thực tế

· Không có tên nào được tìm thấy trong những câu viết của Thế giới Mới.

· Không có câu viết xác thực nào được tìm thấy bằng tiếng Hy-bá-lai ở Mỹ.

· Không có câu viết xác thực nào được tìm thấy ở Mỹ bằng tiếng Ai-cập hay bất cứ vật gì có thể tương ứng với “tiếng Ai-cập đã cải cách” của Joseph Smith.

· Không có bản copy cổ nào của kinh điển Sách Mormon được tìm thấy.

· Không có sự đề cập nào về con người, các quốc gia, hay nơi chốn trong Sách của Mormon được tìm thấy.

· Không có chứng cứ lịch sử về bất cứ điều gì để chứng tỏ Sách của Mormon là thật đã được tìm thấy.

[Lời tuyên bố của Joseph Smith rằng ông đã đọc được chữ cải cách Ai-cập, những dòng chữ trên chiếc đĩa vàng do Moroni trao là nhờ dùng URIM VÀ THUMIM. Đây là một vấn đề gieo nhiều nghi vấn. Chỉ có người điên khùng nhất mới tin rằng một cậu bé không có học lại có thể đọc được một loại ngôn ngữ cách 2.000 năm, là thứ ngôn ngữ ngay đến những Học giả Ngôn ngữ Hiện đại cũng không hiểu được. Chỉ có những người quá ngu đần mới tin rằng một đĩa vàng có khắc chữ bị chôn vùi cách đây 1800 năm mà không hề bị suy sứt biến dạng chút nào cả, để rồi Joseph Smith có thể đọc một cách thông thạo và phiên dịch ra.
Chính Tấn sĩ WILBUR M. SMITH đã đọc và phân tích rằng: “Trong 428 trang đầu của sách Mormon có 298 câu được trích dẫn từ Kinh thánh theo bản dịch King James (được in năm 1611 S.C.). Ngoài ra, có nhiều chương hoàn toàn lấy ra từ Kinh thánh để đặt vào một sách gọi tên là sách Mormon.
. . . Nào có gì lạ khi Joseph Smith nói ông đọc bản cải cách Ai-cập được viết cách đây 2000 năm, rồi dịch từng câu giống hệt bản King James, do các Học Giả đã dịch từ Cổ Bản Hy-lạp và Hê-bơ-rơ năm 1611. Đó là một trò lừa bịp, một lối ăn cắp trắng trợn!”

+   Sách Mormon chép rằng: “Họ là con cháu của Tổ tiên đã 3 lần di cư sang Mỹ Châu. Lần thứ I do Giê-rệt (Sáng 5:15; Lu-ca 3:37), sau cuộc loạn lạc ở Ba-bên. Lần thứ II do Lê Hi, 600 T.C. thuộc chi phái Ma-na-se, người mà Kinh thánh không có nêu tên. Và lần thứ III do một nhóm người Y-sơ-ra-ên qua đó cách 11 năm sau.

+   Sách Mormon còn nói thêm rằng chính Đấng Christ đã đến Mỹ Châu năm 34 và 35 S.C. để nhắc lại Bài Giảng trên Núi và chọn 12 Sứ đồ toàn là người Mỹ.
Tất cả những chi tiết trên đều không có bằng chứng lịch sử gì cả và Đấng Christ cũng không hề đến Mỹ Châu bao giờ.

Thật Mormon là một Hội đại lừa bịp, một trường hợp xúc phạm trắng trợn, một Tôn Giáo xúc phạm đến chính Ngôn ngữ của Thánh Kinh.
Trụ sở Trung Ương của Mormon ở UTAH, Hoa Kỳ, hy vọng rằng chỉ trong vòng 2 năm, họ phải phái mỗi toán truyền giáo 2 người để đi truyền bá Giáo lý Mormon khắp nơi. Đầu tiên là đến các nước như các quần đảo Phi Luật Tân . . . và thật họ đã lập được chi nhánh lớn ở Manila. Tại Nam California, khu Westwood, ngoại ô Los Angeles (năm 1957), đã có đến 70.000 Hội viên của Hội Mormon với một đền thờ khá lớn, chưa kể đến Salt Lake City (trích NTCPLHTN, trang 175-176)]

E. Làm thế nào để Làm chứng cho một người Mormon (từ Hiệp Hội Truyền Đạo Đơn Hoa Kỳ, Truyền đạo đơn về Thuật Huyền bí của Mormon).

1. Đừng bắt đầu làm chứng với một giáo sĩ Mormon; bạn sẽ gặp thuận lợi hơn khi làm chứng cho những người bạn theo Mormon.
2. Phải ý thức rằng “việc nói chuyện với Đức Chúa Trời” có tính cách lừa dối. Họ có thể dùng những từ giống nhau nhưng có ý nghĩa rất khác nhau trong cách suy nghĩ của họ. Hãy chắc chắn bạn đang muốn nói cả hai cùng một điều. Hãy hỏi và đưa ra những lời giải thích.
3. Phải kiên nhẫn, bền bỉ. Bạn phải xây dựng những chiếc cầu nối, mối quan hệ, nếu bạn muốn thành công. Phải dò hỏi xem họ đã trở nên một người Mormon như thế nào, họ nghĩ gì về Kinh thánh, và họ biết gì về các tín lý của Mormon.
4. Hãy dạn dĩ tiếp xúc với người Mormon. Họ tôn trọng thẩm quyền. Hãy dạn dĩ nhưng phải tôn trọng họ.
5. Hãy sử dụng Sách của Mormon để thảo luận về Đức Chúa Trời. Tuy nó có nhiều điểm khác với Kinh thánh nhưng nó trình bày một quan điểm phần nào chính xác về Đức Chúa Trời. Vì họ được dạy là không tin Kinh thánh, cho nên hãy cố sử dụng Sách của họ trước tiên. Hãy hỏi những câu hỏi như:
· Bạn có tin Đức Chúa Trời có một thân thể không?

· Bạn có tin Ngài có cha và mẹ không?

· Có phải sách của bạn dạy rằng Đức Chúa Trời và Đấng Christ là hai vị thần không?

· Bạn có tin rằng “Đức Chúa Trời đã từng là con người và con người có thể trở thành như Đức Chúa Trời” không?

· Trong thực tế Sách Mormon không thể hỗ trợ cho bất cứ lời tuyên xưng nào ở trên. Những phần Kinh thánh sau đây từ sách của họ thực sự hỗ trợ một hình ảnh chính xác về Đức Chúa Trời:

· 2 Nephi 11:7; 26:12; 31:21b

· Mosiah 15:2-5

· Alma 11:22-29

· 3 Nephi 11:27b, 36

· Mormon 9:9-11, 19b

· Moroni 8:18

Nếu bạn có thể dùng những điều mà chính Sách của người đó dạy dỗ để khiến anh ta nghi ngờ những điều họ dạy dỗ, bạn có thể đưa người ấy hướng đến Kinh thánh của bạn để tìm chân lý.

6. Khi sự hoài nghi đã được khơi dậy đủ trong lòng của người bạn rồi, hãy chia sẻ cho người ấy Đấng Christ của Kinh thánh mà bạn nhận biết và yêu mến.
F.   Biểu đồ sự dạy dỗ của Mormon đối chiếu với Lẽ thật của Thánh Kinh

Tài liệu nầy được biên soạn bởi MS. Lew Davis, giám đốc Trung tâm Huấn luyện Cơ Đốc tại Quần đảo Marshall.

	Những gì người Mormon được dạy dỗ
	Những gì Kinh Thánh dạy dỗ

	Về Đức Chúa Trời:
	Về Đức Chúa Trời:

	1. Theo người Mormon, Đức Chúa Trời là một vị thần được tạo dựng nên bởi sự quan hệ tình dục của cha và mẹ trên trời của người. Có hàng hà sa số các quả đất và thần thánh, Đức Chúa Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chỉ là đấng tạo hóa và cai trị của quả đất nầy mà thôi
	1. Đức Chúa Trời không được tạo dựng nên bởi bất cứ phương cách nào. Ngài luôn hiện hữu. Như Giăng 5:26 nói: “Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng ban cho Con có sự sống trong mình như vậy.” (Col. 1:17). Đức Chúa Trời cai quản cả cõi vũ trụ chứ không chỉ thế giới nầy mà thôi (Giê-rê-mi 23:23-24).



	2. “Chính Đức Chúa Trời “Ê-lô-him” đã từng giống như chúng ta hiện giờ, và là một con người được tôn cao . . . Tất cả những gì bạn cần phải học biết là làm sao để chính mình trở thành các thần (hay thượng đế), y như tất cả các thần đã từng làm trước bạn.” [Nhật ký các bài Giảng luận], Quyển I, tr. 50)


	2. Đức Chúa Trời không hề là một con người được tôn cao. Ngài luôn là Đức Chúa Trời “từ trước vô cùng cho đến đời đời.” (Thi 90:2b). Ngài là an-pha và ô-mê-ga (Khải 1:8).



	3. “Đức Chúa Trời đang thêm lên về sự tri thức và quyền phép.” (Brigham Young, Deseret Weekly News, 22:309)


	3. Đức Chúa Trời không thể nào gia tăng về sự tri thức và quyền phép được. Ngài đã có tất cả mọi sự tri thức và năng quyền rồi. “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi . . .” (Ma-la-chi 3:6)



	4. Họ đã dạy rằng “A-đam là Cha chúng ta và Đức Chúa Trời chúng ta.” (Brigham Young, Journal of Discourses, 1:50)
	4. A-đam là một con người và không hề là một thượng đế. Chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài đã tạo dựng nên A-đam (Sáng 1:27).



	Về Chúa Jêsus:
	Về Chúa Jêsus:

	5. Họ dạy rằng Chúa Jêsus là con thuộc linh được sanh ra đầu nhứt của Ê-lô-him.


	5. Chúa Jêsus không do Đức Chúa Trời sanh ra. Ngài được sanh ra trong thân xác con người như là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh và được sanh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài là Con Đức Chúa Trời chứ không phải là một đứa con thuộc linh (Math. 1:18; 3:17; Lu-ca 1:35; Giăng 1:1; 1:14).



	6. Giáo lý của họ nói rằng Chúa Jêsus được tạo dựng bởi sự quan hệ về thể xác giữa Ma-ri và Ê-lô-him. Họ nói Ma-ri là một trong những người vợ của người.
	6. Chúa Jêsus không được tạo dựng nên. Ngài là Đức Chúa Trời và đã luôn hiện hữu. “Gốc tích Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1b)

	7. Người Mormon dạy rằng “Chúa Jêsus đã trở nên một Đức Chúa Trời . . . qua sự nỗ lực bền bỉ.” (M.R. Hunter, Gospel Through the Ages [Tin Lành Qua các Thời Đại], Deseret, 1945, 51, trong McElveen, 154)


	7. Chúa Jêsus hiện là Đức Chúa Trời, đã luôn là Đức Chúa Trời, và sẽ luôn là Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hêb. 13:8).



	Về Ba Ngôi:


	Về Ba Ngôi:

	8. Người Mormon chối bỏ ý niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Họ tin vào đạo một thần tối cao vốn thờ lạy một Đức Chúa Trời chính yếu (Ê-lô-him) trong số nhiều vị thần khác.


	8. Dù từ “Ba Ngôi” không có trong Kinh Thánh như giáo lý Ba Ngôi được thấy rất rõ (Math 3:13-17). Không có nhiều vị thần. Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi (Phục 4:35, 39; 6:4; Mác 12:29; Ê-sai 45:5-6).



	9. Dù họ không tin vào Ba Ngôi của Cơ Đốc giáo nhưng họ vẫn tin vào thuyết ba ngôi phân biệt, tức là có ba Đức Chúa Trời riêng biệt trên đất – Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh (McConkie, Giáo lý Mormon, 317)


	9. Không phải có ba Đức Chúa Trời riêng biệt trên đất mà chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời có ba ngôi vị hiệp nhất. Cả ba đều được gọi là Đức Chúa Trời (II Côr. 13:14; I Phi 1:2; Giăng 20:28; Công  5:3-4; Math 28:19)

	10. Họ tin vào chủ nghĩa đa thần, tức là họ chấp nhận ý niệm rằng có nhiều thần khác nữa trên vô số các thế giới khác.


	10. Chỉ có một Đức Chúa Trời. (Phục 4:39; Mác 12:29; Xach. 14:9; I Côr. 8:6; I Các Vua 8:60).

	Về Đức Thánh Linh:
	Về Đức Thánh Linh:

	11. Ngài là một con người với một thân thể thuộc linh gồm chứa vật chất.
	11. Nếu Đức Thánh Linh gồm chứa vật chất thì Ngài không thể nào ngự trong người tín đồ. Ngài là Thần, không phải là vật chất. Đức Chúa Trời là Thần. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, vì vậy Đức Thánh Linh là Thần (Công 5:3-4; I Côr. 3:16; Giăng 3:6b).

	Về Sự Cứu Rỗi:
	Về Sự Cứu Rỗi:

	12. Mormon dạy rằng “một người có thể được cứu ngay khi người ấy đạt được sự hiểu biết về các luật lệ của Đức Chúa Trời.” (The Restored Church [Hội Thánh được Phục Hồi], của William Edwin). 
	12. Đức Chúa Trời cứu những ai tin chứ không phải những ai gia tăng trong sự hiểu biết (I Côr. 1:21; Giăng 1:12)



	13. Mormon dạy rằng sự cứu rỗi đời đời tùy thuộc vào phép báp-têm và sự vâng giữ các nghi lễ và kỷ luật của Giáo Hội Mormon, và tùy vào một đời sống làm những việc lành.” (McConkie, Doctrinal New Testament Commentary [Chú giải Giáo lý Tân Ước], 3:260).


	13. Chúng ta không được cứu bởi bất cứ việc làm nào của mình, mà là nhờ ân điển bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Sự cứu rỗi là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Nếu sự cứu rỗi thực sự có thể đến bởi việc làm của chúng ta thì chúng ta có thể khoe mình nhưng không phải như vậy (Tít 3:5; Êph. 2:8-9; Giăng 3:15; Giăng 11:25; 12:46; 20:31).



	14. Đạo Mormon hầu như mang tính phổ quát vì nó dạy rằng tất cả sẽ được cứu trừ ra một số rất ít “con trai của sự hư mất.” Một số người Mormon dạy rằng tất cả mọi người đều sẽ được cứu.
	14. “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.” (Math 7:13). 



	15. Họ dạy rằng “không có sự cứu rỗi ngoài Hội Các Thánh Ngày Sau của Đức Chúa Jêsus Christ.” (McConkie, Giáo lý Mormon, 670).



	15. Đấng Christ đã chết thay cho toàn Thân thể Đấng Christ bao gồm tất cả những ai tin nơi Chúa Jêsus Christ và xưng Ngài là Chúa. Ngài không chết thay cho chỉ một nhóm người tuân theo một số luật lệ nào đó. (Êph. 5:25-27; Giăng 10:15; 17:9-11). Đấng Christ cũng phán rằng Ngài chết thay cho toàn thế gian – cho từng cá nhân (Ê-sai 53:6; Giăng 1:29; I Tim. 2:6; I Giăng 2:2). Yếu tố quyết định cho sự cứu rỗi không phải là bạn thuộc về Hội Thánh nào, mà là bạn có tin Chúa Jêsus hay không (được tái sanh) (Giăng 8:24; I Tim. 4:10).

	Về Sự chết:
	Về Sự chết:

	16. Giáo lý Mormon dạy rằng có thể có được sự cứu rỗi sau khi chết.
	16. Khi những người “chết vì sự quá phạm và tội lỗi” chết về thuộc thể và không ăn năn, họ bước vào tình trạng chết đời đời (Gia-cơ 5:20). Sự chết đời đời là một sự hình phạt bất tận mà bạn không thể nào được cứu ra khỏi (I Têsa 1:7-9). Tại “Ngôi Phán Xét Lớn và Trắng” chung cuộc thì tất cả những kẻ gian ác đã chết sẽ bị quăng vào Hồ Lửa (Khải 20:13-15; Giu-đe 7; Math 18:8; 25:41).

	17. Họ nói rằng người ta đi vào một nơi “chờ đợi” và rồi cuối cùng được chỉ định một trong ba vương quốc nơi có các cơ hội để tiến lên một vương quốc cao hơn.
	17. Ra khỏi thân thể tức là được ở với Chúa. Chỉ những ai chết trong tội lỗi mình mới đang chờ đợi – chờ đợi Hồ Lửa. Sau khi bạn chết thì sẽ có sự phán xét, chứ không phải một cơ hội khác (II Côr. 5:8; Hêb. 9:27).



	Về Địa ngục:
	Về Địa ngục:

	18. Giáo lý của họ dạy rằng địa ngục không phải là vĩnh viễn, mà chỉ là một ngục luyện tội tạm thời.


	18. Địa ngục là vĩnh viễn. Đó là sự hủy diệt đời đời (Math. 9:27).



	19. Họ cho rằng đại đa số những người đi xuống địa ngục sẽ bị hình phạt, trả án phạt tội lỗi của họ, và được sống lại sau thời kỳ một ngàn năm và thừa hưởng một “mức độ vinh hiển.”
	19. Địa ngục là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Không thể nào có sự vinh hiển khi bị phân cách với Đức Chúa Trời. Những ai ở địa ngục sẽ trả án phạt cho tội lỗi họ đời đời (II Têsa.1:9).

	20. Họ cũng dạy rằng những người duy nhất phải ở địa ngục theo nghĩa đen là “các con trai của sự hư mất”. Những “con trai của sự hư mất” nầy là những người Mormon đã rời bỏ giáo hội Mormon và có thể là những kẻ tà dâm hoặc giết người.
	20. Tất cả những ai từ chối món quà sự sống đời đời sẽ ở địa ngục đời đời (Khải 21:8).



	Về Tội lỗi:
	Về Tội lỗi:

	21. Họ cho rằng các việc lành xóa bỏ đi án phạt của tội lỗi.


	21. Chỉ có huyết của Chúa Jêsus mới có thể trả thay cho tội lỗi của chúng ta. “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài.” (Rô-ma 3:20).

	22. Họ dạy rằng sự Sa ngã của con người là có lợi vì nó giúp đem lại sự tăng trưởng và trưởng thành thuộc linh cho con người.
	22. Sự Sa ngã của con người là một hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi không bao giờ có lợi. Con người được tạo dựng với khả năng bất tử nếu như đã không phạm tội. Nguyên tội có nghĩa là tất cả mọi người trên đất đều được sanh ra trong tội lỗi (Thi thiên 51:5).

	23. Một số người Mormon dạy rằng không có nguyên tội. (John Widstoe, Evidences and Reconciliation [Chứng Cứ và Sự Phục Hòa], 195, trong Cowan, 75).
	23. Tội lỗi của A-đam định tội cho tất cả mọi người. “Bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người.” (Rô-ma 5:18).

	Về con người, sa-tan, và ma quỉ:
	Về con người, sa-tan, và ma quỉ:

	24. Con người đầu tiên được tạo dựng như một linh bởi Ê-lô-him và một trong các người vợ của người qua sự quan hệ thể xác, vì thế họ là những hữu thể thuộc linh đã hiện hữu và đang mong đợi sống trong các thân thể vật lý khi con người 
	24. Con người được Đức Chúa Trời dựng nên từ bụi đất và Đức Chúa Trời hà sinh khí vào người, và người trở nên một linh hồn sống (Sáng 2:7). Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo ảnh tượng Ngài vì vậy Ngài tạo nên con người với một linh, 

	quan hệ tình dục và sinh con. Các hữu thể thuộc linh nầy mong muốn sống trong những thân thể nầy vì đó là cách duy nhất họ có thể làm những việc lành và có được sự hân hoan hay địa vị thần thánh.
	một hữu thể thuộc linh không bước vào thân xác khi Đức Chúa Trời dựng nên nó (Sáng 1:26).



	25. Họ dạy rằng “con người có bản tánh xấu xa là điều không tự nhiên.” (John Taylor, chủ tịch thứ 3, Journal of Discourses, 10:50)


	25. Con người có một xu hướng tự nhiên là xấu xa và làm điều sai trật. Như có chép rằng: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.” (Rô-ma 3:10-12; I Các Vua 8:46; Mác 7:15, 21-23; Giê. 17:9).



	26. Mormon nói rằng sa-tan là một trong vô số các linh được tạo dựng bởi Ê-lô-him và vợ người, vì vậy là một anh em thuộc linh của những người nam, người nữ, và kể cả Chính Đấng Christ.


	26. Lu-xi-phe, đã trở thành sa-tan, được tạo dựng là một thiên sứ sáng láng. Nó không phải là một linh lìa khỏi xác.



	27. Vì sự nổi loạn của Sa-tan, nó không được phép vào sống trong một thân thể, như nó sẽ có một ngày kia giống y như tất cả con người


	27. Lu-xi-phe, hay sa-tan, đã không và sẽ không bao giờ giống như con người. Nó được Đức Chúa Trời tạo dựng khác biệt với con người. Không hề có sự ký thuật nào về việc một thiên sứ đến ngự trong một thân thể con người. Là sa-tan, nó có thể ám hay ở trong con người, nhưng nó không trở nên một nhân linh.

 

	28. Họ dạy rằng “các nước trên thế gian nầy gây chiến với nước Đức Chúa Trời . . . và họ thắng thế.” (Orson Pratt, Journal of Discourses, 13:125).


	28. Không gì sẽ thắng thế trước Hội Thánh của Đức Chúa Trời. “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta, và các cửa Âm phủ sẽ không thắng được hội đó.” (Math 16:18).

	Về Chế độ đa thê:


	Về Chế độ đa thê:

	29. Họ đã ghi lại rằng “Áp-ra-ham đã có các hầu thiếp, và họ sinh con cái cho ông, và điều đó được kể là công bình cho ông.” (Giáo lý và các Giao ước, 132:37).
	29. Thánh Kinh không nói chế độ đa thê khiến cho Áp-ra-ham được xưng là công bình mà chính là đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời. “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho người.” (Rô-ma 4:5).



	Về việc Ngự trị của Đức Chúa Trời:


	Về việc Ngự trị của Đức Chúa Trời:

	30. “Ý niệm cho rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ngự trong tấm lòng con người là một ý niệm có tính giáo phái xưa cũ, và sai trật. (Giáo lý và các Giao ước, 130:3).


	30. “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta; Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Giăng 14:23).

	Về sự Sáng tạo:
	Về sự Sáng tạo:

	31. Mormon tin rằng vật chất luôn hiện hữu. Điều họ đang thật sự muốn nói là Đức Chúa Trời không tạo nên vật chất, Ngài chỉ sử dụng nó và tái sắp đặt nó trong suốt sự sáng tạo. “Thực ra không có sự khởi đầu vì Đức Chúa Trời và vật chất đều hiện hữu đời đời.” (Wallace, Can Mormonism Be Proven Experimentally?[Đạo Mormon Có Thể Được Chứng Minh Bằng Thí Nghiệm Chăng?, 163)


	31. Vật chất không luôn hiện hữu. Đức Chúa Trời đã tạo dựng vật chất. “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất.” (Sáng 1:1).

	Về Sự Ban cho Thánh Linh:
	Về Sự Ban cho Thánh Linh:

	32. Giáo lý Mormon nói rằng bạn sẽ không thể nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh cho đến sau khi bạn đã được báp-têm như một người Mormon. “Cọt-nây đã không thể nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh cho đến sau khi ông chịu báp-têm.” (Joseph Smith, Sự Dạy Dỗ, 199).


	32. Sự ban cho Đức Thánh Linh là một quà tặng nhưng không cho mọi kẻ tin. Phép báp-têm không phải là một điều kiện, nhưng trước tiên việc tin nơi Chúa Jêsus Christ (chứ không phải một giáo lý nào đó) là một điều kiện cần phải có. Bản thân Cọt-nây đã nhận được “sự ban cho Đức Thánh Linh” trước khi chịu báp-têm (Công vụ 10:43-48).


Một chi tiết lý thú thêm vào:

Vào một thời điểm nọ Joseph Smith cần có nhiều tiền hơn và nghĩ đến việc đem bản thảo Quyển Sách của Mormon đến Ca-na-đa để bán cho một nhà xuất bản. Ông quyết định cầu vấn Đức Giê-hô-va về những điều phải làm. Vì thế ông lấy hòn đá tiên tri của mình ra và đặt nó bên trong một cái mũ và rồi bảo hòn đá tỏ cho ông một sự khải thị từ Đức Chúa Trời rằng ông ta nên gửi bản thảo đến Ca-na-đa và bán nó để có một số tiền. Ông nhờ một số anh em gửi nó đi nhưng họ không gặp may khi bán quyển sách. Không nhà xuất bản nào muốn trả tiền để mua bản thảo đó.

Khi trở về gặp Joseph Smith thì họ thật sự bối rối vì Joseph Smith đã bảo họ rằng Đức Chúa Trời sai phái họ đi bán bản thảo, và việc đó lại không thành. Khi họ hỏi Joseph về điều 

nầy, ông ta nói ông không biết tại sao lại như vậy, song ông nói rằng sẽ cầu vấn Đức Chúa Trời một lần nữa. Đây là sự khải thị ông cho rằng đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời:

“Một số sự khải thị đến từ Đức Chúa Trời; một số sự khải thị đến từ con người; và một số sự khải thị đến từ sa-tan.”

Sự khải thị là hãy đi đến Ca-na-đa và bán các bản thảo không đến từ Đức Chúa Trời, mà đến từ sa-tan hoặc ý người. Joseph Smith đã xác nhận nó đến từ Đức Chúa Trời y như ông xác nhận nhiều sự khải thị khác là đến từ Đức Chúa Trời, kể cả Quyển Sách của Mormon. Joseph Smith được người Mormon cho là một tiên tri và vì vậy không bao giờ sai trậ. Vậy thì lần nầy làm thế nào ông có thể sai trật được? Làm thế nào chúng ta biết ông không bị Sa-tan lừa dối nhiều hơn lần nầy? Tại sao một “tiên tri của Đức Chúa Trời” lại cần dùng đến một “hòn đá tiên tri” thay vì nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời? Có quá nhiều sự nghi ngờ liên quan đến sự hà hơi thiên thượng của giáo lý của họ đến nổi không thể đặt niềm tin nơi sự dạy dỗ của Mormon.

VIII. VẬT LINH GIÁO (phần ghi chú trích từ DH tr. 37-52)

A. Định nghĩa

      Từ “vật linh giáo” ra từ chữ La-tinh “anima” nghĩa là “hồn” hay “hơi thở”. Hiểu theo nghĩa hẹp của từ, nó ám chỉ việc ban năng lực hay sự sống cho một điều gì đó. Vật linh giáo là tôn giáo xem thế giới vật chất như là được thâm nhập bởi các thế lực thuộc linh – mang tính cá nhân hoặc giữa cá nhân với nhau – đến mức độ các vật thể đều mang ý nghĩa thuộc linh và các sự kiện đều có những nguyên nhân thuộc linh.

      Vì vậy, nếu có một tai nạn hoặc bịnh tật thì có những nguyên nhân thuộc linh đàng sau những điều như thế.

      Hình thức vật linh của một tôn giáo được gọi là “tôn giáo dân gian”, chẳng hạn như “Ấn Độ giáo dân gian” hay “Hồi giáo dân gian”.

B. Phong trào Phát triển hướng đến Vật linh giáo

      Hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều có khái niệm về Đức Chúa Trời là Đấng xa cách, trừu tượng và không thể hiểu được. Do đó, ngay cả những người tin vào một Đấng Tối Cao cũng tìm kiếm để lấp đầy khoảng trống giữa Thượng Đế nầy với đời sống lẫn nhu cầu hằng ngày của họ.

      Thường thì khoảng trống nầy được lấp đầy bằng sự tin tưởng và phụ thuộc vào các thần linh. Điều nầy cung cấp cho người ta một phương cách để đương đầu với các nhu cầu và nan đề hằng ngày. Vật linh giáo hứa ban năng quyền để quan phòng những tình huống như vậy.

      Người ta ước tính có khoảng 40 % dân số thế giới liên quan đến một hình thức nào đó của Vật linh giáo.

C. Niềm tin và sự thực hành phổ biến của Vật linh giáo

1. Họ tin một Thượng Đế Vượt trổi hơn các Thần linh. Hầu hết các tôn giáo thuộc vật linh giáo dạy rằng có một Đấng Tối Cao hiện hữu vượt trổi hơn các tổ phụ, các linh và các vị thần trung gian. Đấng Tối cao nầy hoặc quá đỗi khác biệt với tạo vật của Ngài hoặc quá trừu tượng đến nỗi không thể hiểu được. Có thể là Đấng Tối cao sử dụng các thần linh trung gian để thực hiện ý muốn của Ngài và để hầu việc như những đại diện của Ngài, nhưng con người vẫn không thể nào đến gần hay hiểu trực tiếp về Ngài.
2. Sự Phân chia Cơ bản / Trực tiếp. Người theo Vật linh giáo xem các tôn giáo “chính thức” – Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo v. v. . . – là thích hợp đối với những vấn đề cơ bản, chẳng hạn như Đức Chúa Trời là ai, vấn đề của nhân loại là gì, và điều gì xảy ra sau sự chết. Tuy nhiên, họ xem những tôn giáo đó là không thích hợp, khi nói đến những vấn đề trước mắt của đời sống hằng ngày. Sự phân chia giữa các lãnh vực cơ bản và trước mắt nầy là lý do vì sao một người Vật linh giáo có thể là một người đang thực hành Công giáo, nhưng lại cũng cầu vấn một “pháp sư” [shaman] (thầy tu của vật linh giáo giao tiếp với các thần linh) để được chữa lành bệnh.
3. Lãnh vực thuộc linh. Theo vật linh giáo, lãnh vực thuộc linh mà chúng ta đề cập tới bao gồm cả các hữu thể thuộc linh có thân vị lẫn một thế lực thuộc linh phi thân vị.
· Các Hữu thể Thuộc linh có Thân vị. Người theo Vật linh giáo tin rằng có hai loại hữu thể thuộc linh khác nhau: Những hữu thể thuộc linh đã từng được hiển hiện qua thân thể (chẳng hạn như các tổ phụ đã qua đời)  và những hữu thể thuộc linh không có thân thể (như các linh và các vị thần thánh). Các linh thường được xem là các đấng trung gian giữa con người và Đức Chúa Trời, có thể cầu thay cho con người. Nhưng để làm trung gian cho con người, trước hết các linh đó phải được tôn thờ. Các hữu thể thuộc linh được có năng lực đặc biệt riêng và có những khu vực hoạt động riêng. Một số linh tác động trên những nỗ lực của con người (chẳng hạn như việc làm ăn, hôn nhân, hay các mối quan hệ cộng đồng, và chiến tranh), trong khi những linh khác tác động trên các lãnh vực của thiên nhiên (như bão tố . v. v. . .)

· Một Thế lực Thuộc linh Phi thân vị. Ngoài các hữu thể thuộc linh có thân vị, các tôn giáo thuộc thuyết vật linh cũng dạy rằng có một thế lực thuộc linh phi thân vị tác động vào các vật thể, lời nói, và nghi lễ đặc biệt. Thế lực đó ban cho những vật thể nầy năng lực mà người ta cần để hoàn thành những điều lòng họ ao ước. Người theo Vật linh giáo sẽ thường tin vào quyền lực bí ẩn ở trong một vật thể. Chúng ta nên cẩn thận, đối với Cơ Đốc nhân thường đeo nữ trang hình thập tự giá, khi chúng ta đeo thập tự giá là để bày tỏ đức tin nơi Chúa Jêsus, chớ không phải đeo thật tự giá để bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm. 

4. Khái niệm về Tội lỗi. Người theo thuyết vật linh không quan tâm nhiều về việc xúc phạm Đấng Thượng Đế tối cao; thay vào đó, sự quan tâm của họ là họ lo sợ xúc phạm đến các vị thần linh địa phương. Họ tin rằng một linh bị xúc phạm chắc chắn sẽ đem đến sự trừng phạt dưới hình thức của sự làm tổn hại, bệnh tật, thất bại, hoặc sự tranh đấu giữa cá nhân với nhau. Những người theo thuyết vật linh sống trong sự sợ hãi thường xuyên trước các thế lực nầy.
5. Việc tiếp xúc các Thần linh. Sự bói toán, tức “sự thực hành cung cấp thông tin . . . vốn không thể có được bởi phương tiện tự nhiên”, là phương tiện mà qua đó một người khám phá mình xúc phạm các thần linh như thế nào hoặc người nào đã giáng sự rủa sả trên mình. Sự bói toán cũng là phương tiện bởi đó một người tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Có nhiều phương pháp bói toán khác nhau bao gồm: bói bài, ném vỏ ốc tiền, thông thiên học, đoán điềm, dò tìm mạch nước, cúng tế, cầu hồn, và giải mộng.
6. Đời sau. Nhiều tôn giáo theo thuyết vật linh không có giáo lý chung và nhất quán về những gì xảy ra với con người sau khi chết. Nhiều người xem linh của con người là tiếp tục tồn tại sau sự chết hoặc bởi việc đầu thai sang một kiếp khác trên đất hoặc bởi “việc chuyển hóa dần lên” đến một mức độ thuộc linh cao hơn. Niềm tin cũng phổ biến là người chết trở nên một vong linh tổ tiên. Lúc đó gia đình phải tiếp tục cúng kiến cho người quá cố bởi vì vong linh đó có quyền lực hoặc che chở hoặc giáng họa cho gia đình.
D. Lời đề nghị khi làm chứng cho người theo Vật linh giáo

1. Hãy Nhạy bén đối với Quan niệm của người theo Vật linh giáo. Khi giao thiệp với người theo quan niệm vật linh giáo, điều quan trọng là không nên nhạo báng thế giới quan của họ.
2. Hãy Nhận biết Ảnh hưởng của Lối Suy nghĩ Thế tục trong Đời sống Chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận không nên xem nhẹ ảnh hưởng của thế giới thần linh. Thường thì chúng ta xua đuổi những người đang giao thông với các tà  ma và vong linh người chết như là những kẻ xa lạ hay mất thăng bằng về mặt tình cảm. Thái độ nầy không phù hợp với Kinh thánh.
3. Hãy Tìm ra Điểm Chung. Có một vài quan điểm mà Cơ Đốc nhân cùng chia sẻ với người theo Vật linh giáo. Hãy sử dụng chúng để làm nên điểm chung. Cả hai đều cùng tin nơi sự hiện hữu của thế lực siêu nhiên. Cả hai đều tin rằng việc xúc phạm đến các thế lực siêu nhiên sẽ đem lại hậu quả. Cả hai đều hy vọng có một cách thức để thoát khỏi những hậu quả của hành vi cư xử của mình. Thường thì người theo Vật linh giáo tin nơi một hình thức nào đó của một Đấng Tối Cao vượt lên trên các thần linh và các thế lực thuộc linh.
4. Hãy Làm Nổi Bật những Sự Khác Biệt. Trước hết, trong Cơ Đốc giáo Đức Chúa Trời không xa cách hoặc yên lặng và Ngài đã tự bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua Chúa Jêsus Christ. Thứ hai, qua sự chết hy sinh của Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã trả cho – tức cất đi, che đậy, mang lấy – những hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu do những sự xúc phạm của chúng ta chống nghịch với Ngài.
5. Phải Bày Tỏ Lòng Tin Cậy nơi Một Mình Đức Chúa Trời. Người theo Vật linh giáo quan niệm rằng Đức Chúa Trời thật xa cách và Ngài không để ý  đến những mối quan tâm hàng ngày của chúng ta hoặc, nếu Ngài có quan tâm, thì Ngài chỉ có thể hành động qua các linh mà thôi. Vật linh giáo tin nơi bùa hộ mạng, vật đeo ở cổ hay những vật thể khác là thứ sẽ có một quyền lực đặc biệt nào đó. Người theo Vật linh giáo có thể giải thích việc giữ chặt một vật nào đó, chẳng hạn như bùa hộ mạng, là giữ chặt điều mà Thượng Đế đã ban cho họ. Tuy nhiên, trên thực tế, vật thể đó đã trở nên một sự thay thế cho Đức Chúa Trời trong đời sống họ.
Cách để khiến cho người theo vật linh giáo nghi ngờ đối tượng mà họ tin cậy là trước tiên hãy thảo luận sự lệ thuộc vào quyền lực của vật thể là một sự nghiện ngập dẫn đến tình trạng nô lệ như thế nào. Chúng ta càng kinh nghiệm quyền lực nhiều chừng nào thì chúng ta càng tham muốn quyền lực đó nhiều chừng nấy. Cuối cùng quyền lực đó bắt đầu “làm chủ” chúng ta.  

Chúng ta cần bày tỏ qua nếp sống của mình rằng Đức Chúa Trời vô cùng quan tâm đến mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể an nghỉ nơi quyền năng của Ngài để chu cấp cho nhu cầu của mình. Phi-e-rơ khuyên: “hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).

Chúng ta phải hướng người theo Vật linh giáo đến với Kinh thánh. Chẳng hạn như, hãy mở ra Ma-thi-ơ 10:29-30 và chỉ ra rằng Chúa Jêsus phán Đức Chúa Trời không những nhận biết từng con chim sẻ rơi xuống đất mà Ngài còn biết số lượng tóc trên đầu của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đã quan tâm đến những vấn đề tầm thường như là những con chim sẻ và tóc trên đầu chúng ta, thì Ngài quan tâm đến chúng ta nhiều hơn biết dường nào, vì chúng ta “là quí trọng hơn nhiều con chim sẻ” (Math 10:31).

6. Hãy Sẵn Sàng Để Đức Chúa Trời Hành Động theo những Cách Thức Mạnh Mẽ, Đầy Năng Quyền. Đức Chúa Trời dường như không hổ thẹn bày tỏ quyền năng Ngài cho những người theo Vật linh giáo đang tìm kiếm Ngài. Vậy hãy sẵn sàng để kinh ngạc bởi cách Đức Chúa Trời sẽ hành động. Cũng hãy sẵn sàng để trông mong Ngài bày tỏ quyền năng cũng như để học biết tin cậy Ngài và được biến hóa theo ảnh tượng của Ngài.
7. Hãy Hướng Tấm Lòng Họ Đến Việc Ao Ước một Mối Giao Thông với Đức Chúa Trời. Người theo Vật linh giáo cần phải hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể đáp ứng cả những nhu cầu trước mắt lẫn nhu cầu cơ bản của họ. Dù vậy, vấn đề cấp bách nhất là họ cần phải cắt đứt sự nghiện ngập đối với quyền lực – và đối với “các thế lực” – và ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Hãy chia sẻ phân đoạn Kinh thánh sau đây cho họ:
Ma-thi-ơ 6:28-33   “Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;   29nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.   30Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!   31Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?   32Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.   33Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Khúc Kinh thánh trên cho thấy rằng Đức Chúa Trời tích cực chủ động trong thiên nhiên, không phải là các linh. Nó cho thấy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến việc đáp ứng những nhu cầu hằng ngày của con người. Cuối cùng, nó cho thấy tầm quan trọng của việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và mối quan hệ với Ngài trước hết. Chúng ta cần tìm kiếm chính Ngài chứ không phải tay của Ngài.

8. Hãy Nói Đến những Nỗi Sợ Hãi của Họ. Họ sống trong nỗi sợ hãi các thần linh vì vậy chúng ta phải giúp đỡ họ hiểu rằng Đức Chúa Trời là vĩ đại hơn các thần linh và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. (Cô-lô-se 2:15; I Giăng 4:4).
9. Hãy Cho Họ Thấy Rõ Đấng Christ là Ai và Chúng Ta là Ai trong Ngài. Chúa Jêsus Christ là Đấng Tạo Hóa của muôn vật (Giăng 1:1; I Côr 8:6; Côl. 1:16-17; Hêb 1:2, 10). Vì thế, Ngài vô cùng vĩ đại hơn và quyền năng hơn Sa-tan và các quỉ sứ nó vì chúng là những vật thọ tạo. Quyền năng của Chúa Jêsus Christ trên các quỉ được thấy rõ ràng nhất trong sách Tin Lành Mác, vì có nhiều trường hợp Chúa Jêsus bày tỏ quyền năng của Ngài trên các quỉ trong sách Mác hơn các sách Tin Lành khác. Xem Mác 1:24-27, 34, 39; 3:11-12; 5:1-13; 7:25-30; 9:17-29). Là một tín đồ Đấng Christ chúng ta được bảo đảm trong Ngài và biết rằng “kẻ ác không thể nào hãm hại chúng ta”. Chúng ta cũng biết rằng tín hữu có sự hiện diện của Đức Thánh Linh sống trong mình và Ngài ban cho chúng ta năng quyền để thắng hơn sự cám dỗ của tội lỗi.
10. Hãy Chỉ Ra Bản Chất Lừa Dối của các Thế Lực Thuộc Linh. Hành động lừa dối loài người của Sa-tan với sự cám dỗ về quyền lực trong vườn Ê-đen khi con rắn hứa rằng A-đam và Ê-va “sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời” (Sáng 3:5). Nó là một kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.
11.  Hãy luôn nhớ cầu nguyện cho những bạn hữu theo vật linh giáo của mình và cho chính bạn khi bạn làm chứng cho họ. Sa-tan không bao giờ đầu hàng cách dễ dàng. Nhưng Đấng ở trong bạn là lớn hơn đấng ở trong thế gian nầy. 
IX. CÔNG GIÁO

Trong phần sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu một số điểm khác biệt chính yếu giữa thần học của Tin Lành và Công Giáo. Trong mỗi phần sẽ trình bày niềm tin của người Công Giáo và sau đó là niềm tin tương ứng của người Tin Lành. Ngoại trừ một số bổ sung của MS. Christensen thì nội dung nầy được trích dẫn cách chọn lọc từ một bản dịch tốc ký của một cuộc phỏng vấn được ghi lại giữa John Ankerberg, Ts. Walter Martin, và Jesuit Giáo Sư Linh Mục Mitchell Pacwa.

A. Niềm tin của Công Giáo liên quan đến sự Xưng Công Bình của tội nhân: 

1. Công Giáo dạy rằng có một sự chuẩn bị của tội nhân trước khi người ấy có thể được xưng công bình; rồi có một giây phút vào phép rửa tội (báp-têm) khi sự xưng công bình tự nó xảy ra, được nối tiếp bởi cả một cuộc đời trở nên công chính hơn. Sự chuẩn bị trước sự xưng công bình bắt đầu với Đức Chúa Trời Đấng ban ân điển có trước. Ân điển có trước nầy, còn được gọi là “ân điển thánh hóa”, là một năng lực Đức Chúa Trời truyền vào tội nhân. Năng lực nầy bắt đầu biến hóa và thay đổi con người bên trong, hầu cho người đi đến chỗ nhận biết mình là một tội nhân, bắt đầu suy nghĩ đến sự nhân từ của Đức Chúa Trời, phát triển sự hy vọng, lòng tin cậy, và yêu mến Đức Chúa Trời. Trong suốt giai đoạn chuẩn bị nầy, tội nhân nhận biết mình có thể chấp nhận hay khước từ ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu người ấy tự ý đồng tình hợp tác với ân điển Đức Chúa Trời, người ấy sẽ càng có khuynh hướng gớm ghét tội lỗi của mình và khao khát chịu phép rửa tội (báp-têm) và nhận sự xưng công bình.
2. Khi một người quyết định hợp tác với quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong mình, người đó có thể sống một đời sống xứng hiệp đủ để xứng đáng điều mà Công Giáo gọi là “công đức thích hợp” – tức công đức khiến cho việc Đức Chúa Trời ban sự xưng công bình cho người ấy là điều phải lẽ, thích hợp. Người Công Giáo nhanh chóng vạch ra là họ không hề dạy rằng một tội nhân bởi sức riêng của mình có thể xứng đáng được xưng công bình. Nhưng Công Giáo có dạy rằng trong sự hợp tác với sức mạnh của Đấng Christ, tội nhân có thể sống một đời sống xứng đáng đủ để khiến cho việc Đức Chúa Trời ban sự xưng công bình cho họ là điều thích hợp.
3. Đối với người Công Giáo những việc lành của người được xưng công bình không chỉ là những dấu hiệu về sự thay đổi tôn giáo của mình; đúng hơn bản thân các việc lành là nguyên nhân của một sự gia tăng về mức độ và tính chất xác thực về sự thánh hóa của người đó. Đối với những người làm việc thiện cho đến chết, và tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì được ban cho sự sống đời đời. Cả hai như là một ân huệ, và như là một phần thưởng do chính Đức Chúa Trời đã hứa, sẽ được ban cho các việc lành và công đức của họ.

4. Bởi vì sự hợp tác của con người với ân điển của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn không trọn vẹn và bị vấy bẩn bởi những những hành động tội lỗi vốn có thể hủy hoại sự xưng công bình, suốt cả đời sống của mình con người chỉ có thể hy vọng cuối cùng mình sẽ được xưng công bình và không thể nào tận hưởng sự bảo đảm chắc chắn mình sẽ được lên thiên đàng.
Vậy tóm lại, đối với tín hữu Công Giáo điều cần thiết cho sự cứu rỗi không chỉ có đức tin. Một người phải có đức tin lẫn việc làm và không bao giờ có thể biết chắc là mình được cứu. Họ cũng tin rằng tội lỗi nghiêm trọng sẽ khiến cho một người bị loại bỏ khỏi Đấng Christ và mất sự xưng công bình của mình.

B. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến sự Xưng Công Bình

1. Trong đạo Tin Lành, sự xưng công bình là một hành động của ân điển Đức Chúa Trời, một sự công bố của tòa án tha bổng cho tội nhân và giải cứu người khỏi sự định tội. Đó là sự tha thứ tội cách nhưng không và một danh vị chắc chắn đối với sự sống đời đời. Đời sống được biến đổi là rất quan trọng trong thần học của Tin Lành, nhưng đó không phải là điều xưng công bình một người. Đúng hơn, đời sống được biến đổi là kết quả ngay lập tức của việc được xưng công bình mà người Tin Lành gọi là “sự thánh hóa”.
2. Người Tin Lành tin một người không thể nào xứng đáng được xưng công bình bởi sức riêng của mình, hay xứng đáng nhận sự xưng nghĩa bởi việc làm trong sự hợp tác với ân điển thánh hóa của Đức Chúa Trời. Nếu con người có thể xứng đáng, thì sự cứu rỗi sẽ không hoàn toàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, người Tin Lành dạy rằng bởi đức tin, tội nhân chạy đến với Đấng Christ và công lao của Đấng Christ được qui kể, hay được chuyển hóa, từ tài khoản của Đấng Christ (tạm gọi như thế) sang tài khoản của tội nhân. Người Tin Lành tin rằng duy chỉ có công lao của sự chết hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, vốn được qui kể hay chuyển hóa cho tín hữu, mới xóa hết được món nợ tội của tội nhân. Đó là lý do vì sao đối với người Tin Lành sự xưng nghĩa là một hành động có thể diễn ra trong một giây phút chớp nhoáng, giây phút mà tội nhân, bởi đức tin, cầu xin sự tha thứ tội của Đấng Christ được ứng dụng cho đời sống mình khi người ấy ăn năn tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa mình.
3. Tóm lại người Tin Lành tin rằng sự xưng công bình là bởi đức tin mà thôi. Đó không phải là vấn đề của những việc làm công bình hay công đức riêng của một người. Trong Công Giáo thì công tác của Đấng Christ không đủ để xưng công bình cho một người; con người phải hợp tác với công tác Đấng Christ đã thực hiện qua những việc làm công bình riêng của mình và bởi đó đặt Đức Chúa Trời trong một vị trí mà việc Ngài sẽ xưng công bình cho con người là điều thích hợp.
4. Đối với người Tin Lành, đức tin không chỉ là sự đồng ý của lý trí đối với sự thật chắc chắn về sự cứu rỗi của Đấng Christ; đúng hơn, đức tin là sự hiểu biết về sự thật cùng với một sự tin cậy hay an nghỉ hoàn toàn về số phận đời đời của một người trong Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng là nguyên nhân và nền tảng duy nhất nhờ đó mà Đức Chúa Trời xưng công bình cho chúng ta. Vậy, Đấng Christ là nguyên nhất duy nhất cho sự xưng công bình của chúng ta. Đức tin mở cánh cửa dẫn đến sự cứu rỗi nhưng chỉ một mình Đấng Christ mới cứu chuộc chúng ta. Sự minh họa sau đây có thể giúp chúng ta hiểu rõ thêm:
Hãy hình dung một tòa nhà đang cháy và một người đang bị mắc kẹt trên tầng ba. Khi người đó được người ta thúc giục là hãy nhảy xuống, hãy tin rằng những người lính cứu hỏa bên dưới sẽ đỡ anh ta trong cái lưới của họ, nếu anh ta nhảy, không phải là đức tin của anh ta sẽ cứu anh ta; đúng hơn chính cái lưới và những người lính cứu hỏa giữ cái lưới sẽ cứu anh ta. Trong sự cứu rỗi, không phải yếu tố đức tin cứu chúng ta; đúng hơn, chính Đấng Christ cứu chúng ta. Đức tin của chúng ta chỉ quyết định để cho phép Đấng Christ giải cứu chúng ta và trao phó chúng ta vào trong tay Đấng Christ.

Hãy xem xét câu hỏi nầy: “Bạn nghĩ là ‘đức tin’ của bạn sẽ cứu bạn đến mức nào nếu như, sau khi nhảy khỏi tầng lầu ba, trên đường nhảy xuống bạn khám phá rằng những lính cứu hỏa chỉ đang đứng thành một vòng tròn và không đang cầm giữ cái lưới nào?” Tại điểm nầy, thật rõ ràng là đức tin của bạn không thể làm gì để cứu bạn. Những gì bạn cần là một cái lưới thật sự với những lính cứu hỏa thật sự đang cầm giữ cái lưới. Về mặt thuộc linh cũng giống như thế. Sự vận dụng đức tin của chúng ta không giúp Đấng Christ cứu chúng ta. Đức tin không gì khác hơn là quyết định của bạn, sự vận dụng ý chí tự do của bạn, cầu xin Đấng Chirst cứu bạn. Chúng ta được cứu qua đức tin, bởi Đấng Christ. Đấng Christ thi hành việc cứu rỗi và việc xưng công bình, đức tin chỉ cầu xin Ngài làm điều đó.

C. Niềm tin của người Công Giáo liên quan đến sự khác biệt giữa “những tội đáng chết và không đáng chết”

1. Những tội không đáng chết là không quá nghiêm trọng đến nỗi liên quan đến sự hủy phá ân điển xưng công bình (Nên ghi nhớ người Công Giáo tin bạn có thể đánh mất sự xưng công bình của mình).
2. Những tội đáng chết là rất nghiêm trọng đến nỗi ân điển của sự xưng công bình có thể bị hủy phá trong người phạm tội. Nếu một người phạm một tội đáng chết và hủy phá sự xưng công bình của mình, để cho có lại được sự xưng công bình, Công Giáo dạy rằng người đó phải thông qua Thánh lễ Xưng Tội, bao gồm sự xưng tội, sự xá tội, và sự chuộc tội.
3. Người Tin Lành tin rằng tội là tội và dù cho nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, bất cứ tội nào cũng khiến con người trở nên tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời và xứng đáng nhận sự định tội. Sự xưng công bình làm sạch con người khỏi tội lỗi. Sự xưng công bình có nghĩa là “được kể như chưa hề phạm tội”.
Một số người Tin Lành sẽ nói rằng nếu bạn đã được xưng công bình thì bạn sẽ không mất địa vị của mình với Đấng Christ. Một số khác sẽ nói rằng điều đó là đúng tới một chừng mức mà bạn còn giữ vững đức tin và tin rằng sự xưng công bình của bạn có thể mất khi bạn cố tình chọn lựa khước từ sự xưng nhận đức tin nơi Đấng Christ của bạn. Trường hợp nầy hiếm khi xảy ra nhưng có thể xảy ra dựa trên 2 Phi-e-rơ 2:20-21.

D. Niềm tin của người Công Giáo liên quan đến chức vị “Giáo Hoàng”

1. Giáo hội Công Giáo dạy rằng Chúa chúng ta ban cho Thánh Phê-rô (Phi-e-rơ) địa vị tôn trọng và thẩm quyền trên hết trong sự cai quản toàn thể Hội thánh Ngài và cùng uy quyền thuộc linh tối cao đó luôn thuộc về các Giáo hoàng hoặc giám mục của Rô-ma, như là những người thừa kế của thánh Phê-rô. Vì vậy, để trở thành tín đồ chân chính của Đấng Christ, tất cả các  Cơ Đốc nhân, cả giới tăng lữ lẫn người bình thường, phải có quan hệ với Giáo hoàng ở Rô-ma, nơi Phê-rô cai trị trong cá nhân của người thừa kế ông.

2. Giáo lý nầy được cho là đặt nền tảng trên Ma-thi-ơ 16:18-19 nơi chép rằng: “Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”
3. “Sách giáo lý vấn đáp New York” ghi rằng: “Giáo Hoàng thay thế cho Đức Giê-su Ki-tô trên đất. Bởi quyền hạn thiên thượng, Giáo Hoàng có thẩm quyền tối cao và trọn vẹn trong đức tin và đạo đức trên mỗi một linh mục và bầy chiên của người. Người là Giáo Hoàng thật của Đức Ki-tô, Đầu của toàn thể Giáo Hội, cha và giáo sư của mọi tín hữu. Người cai trị không sai lầm, người sáng lập các giáo điều, người tạo ra và xét xử các hội đồng, người thống trị chân lý trên toàn thế giới, vị thẩm phán của thế giới, vị quan tòa tối cao của trời đất, vị quan tòa của tất cả mọi người, không bị bất kỳ người nào xử đoán, là chính mình Đức Chúa Trời trên đất.”
E. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến chức vị “Giáo Hoàng”

1. Người Tin Lành khước từ sự giải thích của giáo hội Công Giáo La Mã. Họ vạch ra rằng trong chính đoạn Kinh Thánh ngay trước khi phán với Phi-e-rơ, Chúa Jêsus đã hỏi các môn đồ người ta nói Ngài là ai. Và Phi-e-rơ đã trả lời: Chúa là Đấng Christ, 
Con Đức Chúa Trời hằng sống”. Đức Chúa Jêsus đồng ý với lời xưng nhận của Phi-e-rơ và dùng nó để dạy rằng chính mình Ngài sẽ là Đá, nền tảng trên đó Hội thánh sẽ được thành lập. Vì Chúa Jêsus phán: “Ngươi là Phi-e-rơ” – petros, một viên đá nhỏ – “và trên petra nầy – đá khối to lớn, chỉ về lời tuyên xưng đúng sự thực của Phi-e-rơ về thần tánh của Đấng Christ – chính trên chân lý nầy mà Chúa Jêsus phán Ngài sẽ thành lập Hội thánh Ngài.
2. Những lý lẽ khác chống lại sự giải thích của Công Giáo La Mã bao gồm việc không có câu Kinh thánh nào dạy về cách thức chức vị “Giáo Hoàng” sẽ phải được Phi-e-rơ chuyển giao cho những người kế tục ông. Tại sao Sứ đồ Phao-lô không hề đề cập đến chức vị Giáo Hoàng trong bất cứ thư tín nào của ông khi ông giảng dạy về các chức vụ trong Hội thánh? Khi Chúa Jêsus giao cho Phi-e-rơ chìa khóa nước thiên đàng, lời Thánh Kinh chẳng bày tỏ rằng Chúa Jêsus cũng đã trao cùng chìa khóa đó cho các môn đồ khác sao? Phải chăng Thánh Kinh dạy rằng các chìa khóa là một uy quyền tuyên nhận để công bố những điều kiện Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự cứu rỗi, hay, như Công Giáo La Mã dạy, một quyền lực tuyệt đối để thừa nhận hay loại trừ người nào đó khỏi nước thiên đàng? Khi Phi-e-rơ xuất hiện tại hội đồng ở Giê-ru-sa-lem, trong sách Công vụ, tại sao Sứ đồ Gia-cơ lại lãnh đạo Hội thánh chứ không phải là Phi-e-rơ?
3. Lịch sử thực tế về các Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo La Mã có nhiều tấm gương nơi những người tự cho là vô ngộ, tức Giáo Hoàng của Đấng Christ trên đất, đã phạm những sai lầm lặp đi lặp lại và thường loại trừ nhau và mâu thuẫn lẫn nhau. Những phần ký thuật như thế có thể được tìm thấy trong thư viện Va-ti-can bằng cách đọc Platina, sử gia của chế độ Giáo Hoàng và biên niên sử của Baronius.
F. Sự giảng dạy của Công Giáo liên quan đến bà Ma-ri

1. Công Giáo La Mã phong tặng ít nhất là bảy danh hiệu cho Ma-ri 
a. Ma-ri là mẹ của Đức Chúa Trời.
b. Họ cho là Ma-ri đầy ân điển, và vì vậy, không nhiễm nguyên tội và được giữ khỏi mọi kỷ tội. Họ cho bản thân bà được hoài thai cách tinh khiết.
c. Họ tin Ma-ri là một nữ đồng trinh vĩnh viễn, nghĩa là bà là một nữ đồng trinh không những trước khi, mà cả trong khi và sau khi sinh Chúa Jêsus.
d. Họ cho là hồn xác Ma-ri được đem lên trời, nơi bà hiện đang trị vì với Đấng Christ.
e. Mặc dầu chưa được chính thức phê chuẩn, Công Giáo đã phong tặng cho Ma-ri danh hiệu “Nữ Trung bảo của mọi ân huệ”, nghĩa là do bởi những lời cầu xin mạnh mẽ của bà mà Thánh Linh của Đấng Christ được ban cho Hội thánh, và chính qua sự cầu thay của bà mà các ân huệ của Đấng Christ được sắm sẵn cho tất cả các chi thể của thân thể nhiệm mầu. 
f. Bà được xưng nhận là Nữ Vương Trên Trời.
g. Một danh hiệu khác chưa được chính thức phê chuẩn, nhưng vẫn được phong tặng cho Ma-ri, đó là “Đấng đồng-cứu chuộc với Chúa Jêsus”. Giáo hoàng đã dạy điều nầy như sau: “Ma-ri đã dâng Chúa Jêsus cho Đức Chúa Cha vì tất cả các con cái loài người vốn đã bị ô uế bởi sự sa ngã đáng tiếc của A-đam”, và “Bởi việc mang nỗi buồn vô hạn của mình, bà đã ‘cung cấp điều còn thiếu trong sự chịu khổ của Đấng Christ’ cho thân thể Ngài, tức là Hội thánh.”
2. Tiến sĩ Walter Martin vạch ra cách thức bảy danh hiệu là bảy bước đi đến sự được công nhận như là một phần của Đức Chúa Trời:
a. Hồn xác bà được đem lên trời song song với sự sống lại của Đấng Christ.
b. Sự Hoài thai cách Tinh khiết của Ma-ri song song với sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh của Đấng Christ.
c. Sự đồng trinh vĩnh viễn – miễn nhiễm kỷ tội– song song với sự vô tội của Đấng Christ trong suốt thời gian Ngài sống trên đất.
d. Nữ Vương Trên Trời song song với Đấng Christ là Vua của toàn Vũ trụ.
e. Người Nữ Trung bảo của mọi Ân huệ song song với Đấng Christ là Đấng Trung bảo.
f. Đấng Đồng-Cứu Chuộc của vũ trụ tham gia với Đấng Christ trong sự cứu chuộc nhân loại.
g. Tiến sĩ Martin cũng vạch ra rằng gọi Ma-ri là Mẹ của Đức Chúa Trời là lừa dối, làm cho mọi người lạc lối. Cứ cho là Ma-ri là mẹ của Đức Chúa Con, nhưng đó là tất cả. Gọi bà là Mẹ của Đức Chúa Trời có thể dẫn đến sự diễn giải rằng vì Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, nên Ma-ri là mẹ của Ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuy điều nầy chưa phải là sự giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo, nhưng tiến sĩ Martin chỉ ra điều nầy như một sự diễn giải khác khả dĩ nếu bị hiểu cách sai trật và do đó danh hiệu nầy là đang dẫn mọi người đi sai đường. Ma-ri là mẹ của Chúa Jêsus, là Đức Chúa Con.
G. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến bà Ma-ri

1. Người Tin Lành khẳng định rằng tất cả Cơ Đốc nhân tin Đức Chúa Trời là Đấng đời đời và không có sự khởi đầu, vì vậy Ngài không có mẹ.
2. Người Tin Lành tin Kinh thánh không dạy rằng Ma-ri được hoài thai không nhiễm nguyên tội và không phạm kỷ tội trong cả cuộc đời của bà. Chỉ có tội nhân mới cần đến Cứu Chúa và Ma-ri chắc hẳn là một tội nhân vì bà đã nói: “Linh hồn tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi.” (Lu-ca 1:47).
3. Khi nói Ma-ri là “Đầy Ân điển”, không có nghĩa như Công Giáo ám chỉ Ma-ri là vô tội. Kinh thánh cũng nói Ê-tiên, Ê-li-sa-bét, Ba-na-ba và những người khác là “Đầy Ân điển”. Nhưng không ai xưng nhận họ là vô tội.  
4. Người Tin Lành không tin Ma-ri là một nữ đồng trinh vĩnh viễn. Kinh thánh theo Ma-thi-ơ 12 và Mác 6 bày tỏ rõ rằng Ma-ri có những người con khác.
5. Người Tin Lành nhấn mạnh rằng không có nơi nào trong Kinh thánh dạy hồn xác Ma-ri được đem lên trời.
6. Người Tin Lành khẳng định rằng Ma-ri không thể là Đấng đồng-Trung Bảo hay Đấng đồng-Cứu chuộc với Chúa Jêsus, vì Kinh thánh nói rằng chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Jêsus Christ, và chỉ một mình Chúa Jêsus mới có quyền tha tội cho con người.
H. Giáo lý Công Giáo liên quan đến sự Xưng tội

1. Tại Hội đồng Trent Giáo Hội Công Giáo phát biểu: “Hội thánh phổ quát đã luôn hiểu rằng sự xưng tội trọn vẹn cũng được thiết lập bởi Chúa chúng ta, và bởi luật pháp thiên thượng là cần thiết cho tất cả những ai đã sa ngã sau phép rửa tội. Bởi vì Cứu Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta đã để lại đàng sau Ngài những thầy tế lễ như là những giám mục của riêng Ngài, như là những người cai trị và những vị thẩm phán, tức những người mà tất cả những tội lỗi đáng chết do những kẻ trung tín của Đấng Christ có thể đã vi phạm cần phải được xưng ra, hầu cho bởi uy quyền của các chìa khóa, họ có thể tuyên bố giảm án tội hoặc cầm buộc tội lỗi.”
2. Sau khi một người Công Giáo đã chịu phép rửa tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo La Mã, nếu anh ta phạm một tội đáng chết, anh ta phải trở lại và tìm kiếm lại sự cứu rỗi của mình – tức ân điển sự xưng công bình của anh ta vốn đã bị xóa đi khi anh ta phạm tội đáng chết – bởi Thánh lễ Xưng Tội. Sự Xưng Tội như được định nghĩa bởi Hội đồng Trent bao gồm ba việc:
a. Một là sự ăn năn hối lỗi – bạn phải hối hận vì cớ tội lỗi của mình
b. Bạn phải xưng tội với một linh mục. Đó là những tội đáng chết chứ không phải là tội không đáng chết.
c. Bạn phải thực hiện sự bồi thường.
Cho đến khi công việc bồi thường được hoàn tất thì sự tha thứ mà vị linh mục công bố mới có hiệu quả. Bạn phải làm công việc của mình trước để được tha thứ.

I. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến Sự xưng tội

Người Tin Lành không tin rằng một người nhất thiết phải xưng tội với một vị linh mục trước khi Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho mình. Người Tin Lành tin rằng tất cả Cơ Đốc nhân đã được ban cho quyền đến gần với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ và họ có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Họ nắm lấy I Ti-mô-thê 2:5 dạy rằng mọi người xưng tội của mình với chỉ một mình Đấng Christ, Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người.

J. Niềm tin của Công Giáo liên quan đến Ngục Luyện Tội

Công Giáo dạy ngục luyện tội là nơi Cơ Đốc nhân – những người phạm những tội không đáng chết – đi đến sau khi chết. Những Cơ Đốc nhân như thế chịu đau khổ trong ngục luyện tội cho đến khi được hoàn toàn gột sạch mọi tội lỗi. Các Cơ Đốc nhân không những được tẩy sạch khỏi tội không đáng chết mà họ còn phải trả án phạt tạm thời vì cớ tội lỗi khác. Công Giáo nói rõ một người không chịu đau khổ và ở vĩnh viễn trong ngục luyện tội, như một người ở trong địa ngục. Đúng hơn, sau khi linh hồn của một người được tẩy sạch khỏi những sự không hoàn hảo, người đó sẽ đi lên thiên đàng.

K. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến Ngục Luyện Tội

1. Người Tin Lành khẳng định rằng Kinh Thánh nói chỉ có một thiên đàng và một địa ngục, nhưng không nói đến ngục luyện tội. Người Tin Lành tin rằng thật là một sự sỉ nhục đối với ân điển của Đức Chúa Trời khi dạy rằng Ngài chỉ tha thứ một phần án phạt của tội lỗi, tuy nhiên vẫn còn một số án phạt mà tội nhân cần phải trả. Nếu tội nhân phải trả cho ngay cả hình phạt tạm thời của tội lỗi mình, thì Chúa Jêsus thực sự đã không trả cho tất cả án phạt của tội lỗi trên thập tự giá. Người Tin Lành vạch ra những khúc kinh thánh như: “huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1:7; cũng xem Hêb 10:14; I Giăng 2:1-2).
2. Người Công Giáo cũng thừa nhận rằng không có phần Kinh thánh nào đề cập đến ngục luyện tội.
L. Giáo lý Công Giáo về Sự Xá tội

1. Giáo Hội Công Giáo tại Hội đồng Trent dạy Cơ Đốc nhân xưng nhận: “Tôi tin một cách chắc chắn rằng ngục luyện tội hiện hữu, và những linh hồn bị giam giữ ở đó được giúp đỡ bởi những lời cầu nguyện của những người trung tín. Tôi cũng xác nhận rằng quyền năng của sự xá tội đã được Đấng Christ trao phó cho Hội thánh, và mục đích sử dụng quyền năng của sự xá tội đặc biệt là vì lợi ích của con dân Chúa.”
2. Cha Pacwa phát biểu: “Không phải những lời cầu nguyện của tôi cùng những việc làm và sự công bình bởi năng lực riêng của tôi đem lại bất kỳ lợi ích nào cho bất kỳ linh hồn nào trong ngục luyện tội. Chỉ bởi vì tôi thuộc về Đấng Christ mà bất cứ điều gì tôi làm có thể có một hiệu quả tốt cho bất cứ người nào khác, và điều đó có thể chuyển giao cho họ, bởi vì họ là những chi thể trong thân của Đấng Christ. Tôi có thể xưng tội thay cho họ.”
3. Một nhà thần học khác của Công Giáo phát biểu: “Những người trung tín trên đất có thể bởi các việc lành đã thực hiện trong tình trạng của ân điển, làm thành sự chuộc tội cho nhau.” Nói cách khác, Công Giáo dạy rằng một người trên đất bởi những việc làm công bình riêng của họ có thể chuộc tội thay cho một ai đó trong ngục luyện tội.
Tiến sĩ Water Martin vạch ra rằng: “Điều bạn đang đề cập đến ở đây là điều quy cho những lời cầu nguyện của các thánh đồ và của Nữ đồng trinh Ma-ri, và của tế lễ của Lễ Mi-sa đối với lợi ích của những linh hồn đang chịu đau khổ trong ngục luyện tội.”

M. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến Sự xá tội

1. Người Tin Lành tin chắc rằng không người nào ngày nay bằng bất cứ cách nào có thể chuộc tội lỗi cho một người khác bằng bất cứ cách nào. Người Tin Lành tin rằng chỉ một mình Đấng Christ có thể tha thứ án phạt đời đời và tạm thời mà mọi người đáng phải nhận. Họ tin rằng một Cơ Đốc nhân có thể giúp đỡ người khác, có thể chịu khổ trong việc giúp đỡ người khác, và thậm chí cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ người khác. Nhưng người Tin Lành mạnh mẽ phủ nhận rằng một Cơ Đốc nhân có thể xứng đáng dự phần vào sự chuộc tội thay cho người khác – đặc biệt là sự xóa án phạt tạm thời của một người khác trong ngục luyện tội. Người Tin Lành tin mỗi người phải có những quyết định thuộc linh riêng của mình trong thời gian sống trên đất. Số phận đời đời của mỗi người dựa trên nền tảng người đó có tin Đấng Christ hay không. Kinh thánh nói: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.” Khi một người qua đời thì số phận đời đời của người đó đã được quyết định không thể thay đổi được.
2. Tiến sĩ Martin nói: “Thật khó cho người Tin Lành để cả tin cái điều hóa ra là mục tiêu làm ra tiền lớn nhất trong lịch sử của giáo lý Công Giáo La Mã – ấy là trên thực tế người ta phải trả tiền cho các nghi lễ và bán các bùa xá tội.”
N. Niềm tin của Công Giáo liên quan đến Sự xưng tội

1. Giáo Hội Công Giáo dạy rằng sau phép rửa tội, nếu một người nam hay người nữ phạm một tội đáng chết, họ sẽ mất sự cứu rỗi của mình, và để có lại sự cứu rỗi, một người phải thông qua Thánh lễ Xưng Tội.
2. Như đã nói trong mục H. 2 ở trên, Lễ Xưng Tội gồm ba phần:
a. Sự ăn năn hối lỗi
b. Sự xưng tội
c. Những việc làm bồi thường
Người Công Giáo tin rằng không phải chỉ có đức tin là cần thiết để một người nhận được sự tha thứ. Họ nhấn mạnh là phải có cả đức tin lẫn việc làm.

O. Niềm tin của người Tin Lành liên quan đến Sự xưng tội

1. Người Tin Lành tin con người không thể xứng đáng nhận được sự xưng công bình hay sự tha thứ bởi việc làm hợp tác với quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu con 
người có thể xứng đáng thì sự cứu rỗi và sự tha thứ sẽ không phải hoàn toàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Người Tin Lành tin rằng Thánh lễ Xưng Tội của Công Giáo hàm ý rằng sự hy sinh của Đấng Christ là không đủ để chuộc trọn vẹn tội lỗi của con người và sự hy sinh của Đấng Christ phải được phụ thêm vào bởi những việc lành của con người.

2. Người Tin Lành tin rằng chỉ có công lao của sự chết hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, vốn được quy kể hay chuyển giao cho tín hữu, mới trả hết món nợ của tội nhân. Đó là lý do vì sao đối với người Tin Lành, sự xưng công bình và sự tha thứ xảy ra trong một tíc tắc – giây phút tội nhân bởi đức tin cầu xin Đấng Christ tha thứ tội cho mình.
3. Tiến sĩ Martin vạch ra rằng thần học phù hợp với Kinh thánh không hề đề cập đến từ “lễ xưng tội”.  
[Từ đây trở đi là phần bổ sung trích từ Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn của M.D]

P.  Thánh Lễ Mi-sa của người Công Giáo

Giáo Hội Công giáo La-mã dạy rằng “Thánh Lễ Mi-sa là của lễ không lưu huyết của Thân và Huyết Chúa Jêsus Ki-tô. Thánh lễ ấy giống hệt như của lễ ở trên Thánh Giá vì là cùng một của lễ và một Thầy Tế Lễ là Chúa Jêsus Ki-tô” (Tín Điều GHCGLM). Họ dạy rằng bánh Thánh trong tay Linh Mục được trở thành thịt thật của Chúa (Biến Thể Thuyết). Kể từ Cộng Đồng Vatican 2 thì Thánh Lễ Missa không cần phải cử hành bằng tiếng La-tinh nữa. Có 2 Thánh Lễ Missa: Thượng Mi-sa và Hạ Mi-sa. Trong lễ Thượng Mi-sa, đèn thắp nhiều hơn, trầm đốt nhiều hơn, âm nhạc dồi dào và Lễ Lớn hơn. Đôi khi giá cả của Lễ Thượng Mi-sa đòi hỏi phải cao hơn Lễ Hạ Mi-sa.

Thánh Lễ Missa được thiết lập khoảng 1100, Biến Thể Thuyết năm 1215. Tín đồ không được dùng chén năm 1415. Từ “MASS” ra từ gốc La-tinh “MISSA”, là một quá khứ phân từ giống cái của động từ “mitto” nghĩa là “sai đi”. Chữ ấy có nghĩa là sự tha thứ vì đuổi tội lỗi đi xa. 

     Q.  Thánh Kinh dạy gì về Thánh Lễ nầy:

Thư Hê-bơ-rơ 10:14 có chép: “Vì nhờ chỉ dâng một của lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dùng của lễ vì tội lỗi nữa.” Vì vậy, căn cứ vào kinh thánh, Chúa Jêsus đã dâng chính mình Ngài một lần đủ cả, và chỉ một lần để cất tội lỗi đi.

Biến Thể Thuyết đã đi ngược lại sự dạy dỗ chung của các sứ đồ. Trong thư I Cô-rinh-tô 11:23-24, Phao-lô truyền lại sự thiết lập lễ tiệc Thánh, ông nói sau khi cầu nguyện Tạ 

ơn và Bẻ bánh thì Bánh đó vẫn là Bánh. Trong Ma-thi-ơ 26:26-30, khi Cứu Chúa thiết lập lễ nầy, Ngài phán về rượu là nước nho chứ không phải là huyết thật. Các nhà Thần Học La-mã Giáo phân biệt rằng Bánh và Nước dùng làm tượng trưng đó “đã trở thành biểu hiện.” Nhưng chúng ta thấy Chúa Jêsus nhận lấy Bánh thì bánh ấy hoàn toàn khác biệt với thân Ngài. Chén cũng không chứa huyết thật của Chúa. Vì lúc ấy Ngài chưa chịu đổ huyết cho đến khi bị treo thân trên thập tự giá. Hơn nữa, các phép lạ về Chúa chẳng bao giờ mâu thuẫn lại ý nghĩa chính, trái lại nó xác nhận cho ý nghĩa. Liệu những tín hữu CGLM khi ăn bánh Thánh họ quả quyết rằng đã ăn thịt người sao?
Hai yếu tố chính trong Thánh Lễ Missa là bánh và rượu nho. Cả bánh và rượu nho đều được Hội Thánh đầu tiên dùng (I Cô-rinh-tô 11:23-26). Chính Chúa Jêsus ban lệnh Ăn Bánh cũng ban lệnh Uống Chén (Math. 26:27). Một sự thay đổi khác một cách khéo léo bởi cộng đồng Vatican 2 thì bây giờ cả giới tu sĩ lẫn giáo hữu đều nhận Rượu và Bánh Thánh một lúc.

Hãy chỉ các tín hữu CGLM đọc Kinh thánh của họ về sự tha thứ tội lỗi là điều quý báu nhất cần được thực nghiệm và là cơ hội cho bất cứ ai chỉ tin cậy vào một mình Đấng Christ mà thôi. Jêsus Ki-tô là chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Mọi sự đòi hỏi của tội lỗi đã được thanh toán ở Gô-gô-tha, Chúa chỉ đòi hỏi mỗi chúng ta rằng “bạn đã ứng dụng sự chết của Chúa cho chính bạn chưa?”

    R.    Phép Thanh Tẩy (Báp-têm)

Giáo hội Công Giáo La-mã dạy rằng “Thánh Lễ Báp-têm (phép thanh tẩy) tẩy sạch mọi nguyên tội (tội tổ tông), khiến chúng ta trở nên Cơ Đốc nhân và con cái của nước Thiên Đáng (Tín điều Butler). Nếu được hỏi rằng “Thánh Lễ Báp-têm có tẩy sạch những tội đã phạm không?” Giáo Hội CGLM trả lời rằng: “Vâng, tẩy sạch cả những hình phạt nữa.” 

S. Thánh Kinh dạy gì về điều nầy?

Giăng 1:12-13 và Ga-la-ti 3:26 dạy rằng một người được trở nên con cái Đức Chúa Trời là do sự tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ, tin cậy Ngài cứu mình ra khỏi sự hình phạt và ban cho sự sống đời đời. Nhờ huyết Chúa mà tội lỗi chúng ta được tẩy sạch chứ không phải nhờ nước. Các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô được tái sanh không phải nhờ Báp-têm nhưng nhờ tiếp nhận Phúc Âm của Đấng Christ. Tên trộm bên Thập tự giá đã được cứu dù không chịu phép thanh tẩy. Xa-chê cũng không thấy chịu Lễ nầy, còn Cọt-nây được cứu trước khi chịu phép thanh tẩy.

T. Chủ nghĩa độc thân

Năm 1123, Giáo Hội CGLM ban hành luật sống độc thân cho tất cả các giới Tu sĩ Công Giáo. Kinh thánh Công Giáo có dạy điều đó? Không bao giờ.

Hê-bơ-rơ 13:4 “Mọi người hãy tôn trọng sự hôn nhân.”

I Cô-rinh-tô 9:5-6 “Há tôi không có phép dắt một chị em để làm vợ như các sứ đồ đã làm và như anh em của Chúa chúng ta hoặc như Sê-pha (Phi-e-rơ) đã làm đó sao?”

I Ti-mô-thê 3:2 “Giám mục chỉ là chồng của một vợ.”

U. Lời khuyên về việc làm chứng cho người theo Công Giáo La-mã

Tôi tớ Đức Chúa Trời không những phải khôn khéo, sáng suốt, nhưng còn phải nhẫn nại và đeo đuổi đối tượng cho đến cùng. Một người bị chìm sâu trong sự sợ hãi GHCGLM phải được chúng ta yêu thương, cầu nguyện chiến đấu và kiên trì chinh phục. Chúa Jêsus truyền lệnh chúng ta phải ra đi giảng đạo cho muôn dân. Và công tác nầy cũng khó khăn muôn phần hơn đối với những đối tượng đã bị lôi cuốn sâu vào con đường lầm lạc. Nhưng ta hãy giúp họ biết phân biệt uy quyền của một Giáo Hội sai lạc với uy quyền của Thiên Chúa qua Lời Ngài khi Kinh thánh chép “nầy là Lời Thiên Chúa phán.”

GHCGLM với công tác Giáo Thuyết Hóa các con chiên, họ đã tỏ ra mình là người chống đỡ niềm tin và nắm giữ vai trò chủ quyền các Lẽ thật trong Thánh Kinh để rồi thừa hành một cách độc quyền rằng Giáo Hội có bổn phận giữ các con chiên, nhưng đã giữ lại trong sự giải thích Lời Chúa một cách mê muội để rồi bị trở nên kẻ thù địch lại với Lời của Đức Chúa Trời.
Mối tình thân hữu giữa anh em Công Giáo và anh em Tin Lành đã càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Thái độ lạnh nhạt đó ảnh hưởng tới sự tự do của chúng ta. Chúng ta đã phạm tội vì đã yên lặng. Cơ Đốc nhân là người phải sẵn sàng xông pha, sẵn sàng đương đầu và hoạt động vì mạng lệnh hãy đi dạy dỗ muôn dân không phải đó chỉ là một thách thức. Nếu chúng ta chống lại mạng lệnh ấy tức là gây tổn thương cho Hội Thánh. Vậy, chúng ta cần một sự phục hưng để chữa lành những rạn nứt giữa hai Giáo Hội để cứu rỗi hàng triệu triệu linh hồn tín hữu Công Giáo đang bị đe dọa bởi Lửa phán xét đời đời [(trích dẫn Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân của Murray Downey)].

BÀI ĐỌC THÊM

Dưới đây là bài viết tựa đề “TÌM HIỂU CÔNG GIÁO QUA ÁNH SÁNG CỦA LỜI CHÚA” được viết theo tài liệu “The History and Falsehoods of Romanism” (Lịch sử và Những Điều Sai lầm của Công giáo La mã”) của một Giáo sư  Thần học Cơ Đốc  (Thanh Tùng - Professor CAM Noble)

A.    DẪN NHẬP:

Giáo hội Công giáo La mã đã được xem là giáo hội giàu có nhất, nhiều quyền lực nhất trên thế giới từ nhiều trăm năm qua. Ngày nay, quyền thế của Giáo hội Công giáo giảm sút dần nhưng họ vẫn không thừa nhận thực tế đó. Với hệ thống giáo hội trung ương cai trị, họ vẫn còn mong muốn, đeo đuổi, và chinh phục con người phục tùng cho cái gọi là giáo hội truyền thống có thẩm quyền của mình.

Tiếp theo sau phong trào Cải chánh giáo hội do tiến sĩ Martin Luther lãnh đạo dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là sự bùng nổ của thời đại phục hưng tại Âu Châu đã ngăn chận các cuộc tra tấn kinh người và xử tử người ngoài Công giáo qua tòa án kinh khủng nhất của nhân loại do Vatican chủ xướng. Về sau, Công giáo bắt đầu dịu giọng khi nói đến Giáo phái Tin Lành là “những người anh em ly khai”, không còn gọi là “những người theo dị giáo” và rủa sả là “Anathema” như trong thời Trung Cổ tối tăm nữa.

Cộng đồng Vatican II vào đầu thập niên 60 với khẩu hiệu canh tân giáo hội đã khuyến khích giáo dân đọc Kinh Thánh. Đấy là chuyện mới lạ. Vì từ thời điểm ấy trở về trước, giáo dân không được phép đọc Kinh Thánh. Chỉ có hàng giáo phẩm đọc và giải nghĩa theo Vatican phán. Trong các lễ, thầy tư tế đọc Kinh Thánh bằng La-tinh ngữ, còn giáo dân thì ù ù cạc cạc, chẳng hiểu mô tê gì, ngoại trừ số giáo dân sống tại các lãnh thổ mà họ biết tiếng La-tinh.

Ngày nay chúng ta thấy nhìn bề ngoài Công giáo dường như có bộ mặt mới, giọng điệu có vẻ dịu hơn trước, nhưng thật sự đấy chỉ là cái mặt nạ bên ngoài, còn bên trong con tim vẫn y nguyên, không thay đổi.

B.    CƠ ĐỐC GIÁO TRONG THẾ KỶ THỨ I

Công giáo tuyên bố chỉ có Công giáo là chân chính, bất cứ ai ở bên ngoài giáo hội Công giáo là “tà giáo”. Thật ra, giáo hội truyền thống Công giáo chẳng phải là giáo hội thuần túy về tôn giáo, nhưng pha trộn với các tổ chức chính trị của thế gian.

Từ Công giáo xuất phát từ chữ “Catholic” nghĩa là “phổ thông”. Họ hãnh diện về cái danh hiệu ấy. Danh xưng nguyên thủy là giáo hội La-mã. Thời xa xưa còn có tên gọi là giáo hội Công giáo La-mã. Ngày nay, tại Mỹ và các quốc gia không thuộc lãnh thổ của những vùng đất không có Công giáo, họ đã tự động bỏ đi chữ La-mã để chỉ còn là giáo hội Công giáo. Mục đích của việc làm này là gì? Bởi vì Vatican muốn:

1. Để phản ảnh giáo lý của Công giáo là chân chính, những ai ở ngoài đều là “dị giáo, tà giáo” và không có sự cứu rỗi.

2. Sự thay đổ danh hiệu như thế sẽ khiến cho mỗi giáo dân Công giáo phục tùng quyền uy tuyệt đối của giáo hội truyền thống qua Giáo hoàng về tôn giáo lẫn chính trị.

Sự thật là Constantine, một người ngoại giáo, đã hợp thức hóa Cơ Đốc giáo thành “Công giáo” là tôn giáo chính thức của đế quốc mình đang cai trị. Đây là bước đầu của sự kết hợp giữa tôn giáo (giáo quyền) và quốc gia (chính quyền) ông ta không chống đối các nghi thức thờ phượng của ngoại giáo, ông ta vẫn cho người ngoại tiếp tục giữ các hủ tục của mình trước khi tin theo Công giáo. Hậu quả người ta thấy có sự pha trộn trong Công giáo với 1/3  Do Thái giáo, 1/3 ngoại giáo và 1/3 Cơ đốc giáo. Công giáo duy trì chế độ thầy tế lễ (tư tế). Các lễ trọng của Do Thái giáo, ¾ giáo lý truyền thống (Thánh truyền) mà Vatican lần lượt thêm vào sau Constantine là những gì của ngoại giáo.

Trước Constantine, kể từ khi Cơ Đốc giáo được Đức Thánh Linh thành lập, hội thánh Chúa đã bị bách hại tàn khốc, nhưng đó chỉ như là lửa để luyện lọc đức tin của con dân Chúa trong hơn 300 năm. Hội thánh vẫn đứng vững và chống trả với bao tà giáo nổi lên, vốn đã xuất hiện từ thời các sứ đồ. Hội thánh Chúa đã thật sự gặp khó khăn nhưng vẫn giữ được “giáo lý thuần khiết”. Sau cuộc kết hôn giữa hội thánh với quốc gia do Constantine tác thành, hội thánh Chúa nguyên thủy bắt đầu dần dần suy đồi thuộc linh. Và kể từ đó, triều đình Vatican thật sự lớn mạnh, thu nắm mọi quyền lực trong tay, dần dần quốc gia thần phục Vatican và vâng giữ mọi tông huấn do Giáo hoàng ban ra. Cũng từ giai đoạn đó trở về sau kéo dài đến thế kỷ 16, các con dân Chúa muốn vâng giữ niềm tin theo giáo lý thuần khiết và không theo luật lệ của triều đình Vatican thì đều bị lên án tử hình qua tòa án tàn khốc. Đã có nhiều anh hùng đức tin chịu tuận đạo để bảo vệ đức tin mình trước bạo quyền của Vatican.

C.    NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH

      Điểm khác biệt căn bản này có thể tóm gọn qua từ “thẩm quyền”. Tín hữu Cơ Đốc giáo tin nhận Thánh Kinh, chỉ vì Thánh Kinh duy nhất, có giá-trị-thẩm-quyền-tuyệt-đối trong đức tin, tín lý và nếp sống đạo thực hành niềm tin. Bất cứ một sự cộng thêm hoặc trừ bớt Lời Chúa đều bị cấm đoán và sẽ gánh chịu mọi trừng phạt từ Chúa (Khải 22:18-19).

Trái ngược lại 180 độ, Công giáo dạy rằng không chỉ có Thánh Kinh, nhưng còn phải cộng thêm lời của giáo hội truyền thống, đứng đầu là Giáo hoàng tại Va-ti-can, các tông huấn của Giáo hoàng được xem là “thay mặt Chúa trên thế gian”. Vì thế, những lời của Giáo hoàng phán ra phải được trực tiếp nhận là bằng với Lời Chúa, là lời vô ngộ. Vatican dạy rằng giáo dân không thể tự mình đọc Thánh Kinh, mà phải được hàng giáo phẩm dạy theo đường lối của Vatican phán.

      Cơ Đốc giáo tin nhận Thánh Kinh là Lời Chúa đã được Thiên Chúa khải thị và hoàn tất. Người Công giáo tin tưởng nơi sự dạy dỗ của giáo hội, qua Giáo hoàng, giáo hội và hàng giáo phẩm giải nghĩa Kinh Thánh theo quan điểm của Vatican, không một giáo dân nào được quyền có câu hỏi về thẩm quyền của giáo hội qua sự giảng dạy và giáo lý của Công giáo. Một khi giáo dân đã tiếp nhận cái-gọi-là tông truyền là giáo lý của Công giáo, thì họ chỉ có công nhận mà không thắc mắc hay chống đối. Với tín lý này khiến cho Công giáo trở nên một tôn giáo dễ dàng chinh phục qua quyền uy tuyệt đối ấy. Giáo hội cứ làm công việc giảng dạy thế nào cũng được theo ý mình, làm tất cả mọi việc. Giáo dân cứ lẵng lặng nghe theo lời linh mục dạy mà không phải thắc mắc chi hết, họ phải vâng phục hàng giáo phẩm, vì các linh mục sẽ chăm lo mọi chuyện phần hồn cho con chiên.

Hai điểm khác biệt trên đây dựa vào sự Khải thị và tính chất của giáo hội.

1. Sự Khải thị:

Giáo hội Tin Lành tin nhận 66 sách trong Thánh Kinh Cựu và Tân ước là sự khải thị cuối cùng và duy nhất cho sự cứu rỗi, đức tin và thực hành. Sự Khải thị từ Thiên Chúa đã chấm dứt tại câu cuối cùng của sách Khải-thị và mọi sự thêm vào, trừ bớt đều là sai lầm (Khải 22:18).

Trong lúc ấy, Công giáo cũng tuyên bố Thánh Kinh là lời khải thị của Thiên Chúa, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Họ CỘNG thêm vào các NGỤY kinh, CỘNG thêm vào lời truyền thống của các Công đồng Hội nghị tôn giáo, CỘNG thêm các tông huấn vô ngộ và các quyết định của các Giáo hoàng. Mỗi khi Giáo hoàng ban hành một giáo lý mới mẻ từ ngôi của mình là ĐẦU của giáo hội Công giáo thì giáo dân chỉ có một cách là vâng phục mà không thắc mắc, nếu không muốn nhận lãnh các kỷ luật đau đớn cho mình.

Tóm lại, điểm khác biệt giữa giáo hội Tin Lành và Công giáo là nơi từ ngữ “thẩm quyền”. Tín hữu Tin Lành tin nhận Thánh Kinh là thẩm quyền cuối cùng và trọn vẹn. Công giáo CỘNG  thêm lời của con người vào Thánh Kinh và giảng giải Lời Chúa theo ý riêng.

2.     Tính chất của Hội thánh:

Điểm khác biệt thứ hai cũng là từ “thẩm quyền” liên quan đến tính chất của Hội thánh Chúa. Công giáo tuyên bố rằng chỉ có ta là Hội thánh chân chính với Giáo hoàng là Đầu của giáo hội với lời vô ngộ qua các Công đồng Hội nghị. Công giáo tuyên bố những ai ở ngoài giáo hội thì không có sự cứu rỗi, có nghĩa là chỉ có người Công giáo mới được cứu.

Người tín hữu Tin Lành tin rằng Chúa Cứu Thế Jêsus là Đầu Hội thánh. Các tín hữu sống trên thế giới thuộc mọi màu da, chủng tộc đều là chi thể trong thân của Đấng Christ, bất cứ ai thành tâm ăn năn tôi lỗi của mình, tiếp nhận Chúa làm Chủ và Chúa của đời sống mình, được báp-têm và tái sinh trong Chúa Thánh Linh, người ấy trở nên một chi thể trong thân thể của Chúa. Tất cả các tín hữu này có thể tìm thấy trong các Hội thánh Chúa thuộc mọi hệ phái tin nhận Chúa, tin nơi Thánh Kinh có giá-trị-thẩm-quyền-tuyệt-đối, chứ không tin vào các lời cộng thêm vào Thánh Kinh của những người từ Vatican như Công giáo. Bởi vì tất cả những gì cộng thêm của Công giáo đã không tìm thấy trong Kinh Thánh, vì lẽ những điều này đã được CỘNG thêm về sau.

X.  ĐẠO BAHA’I

Đạo Baha’i dạy tín đồ rằng mỗi người nên tìm kiếm chân lý một cách độc lập. Theo cách nầy họ tương tự như những người theo thuyết nhất thể và các tôn giáo Thời đại Mới khác. Vì uy quyền tối hậu trong niềm tin của một người tùy thuộc ở cá nhân, chúng ta sẽ thấy rằng các tín đồ Baha’i khác nhau đôi khi tin những điều khác nhau. Do đó, một cá nhân có thể nói họ không tin một số điều được trích dẫn trong phần nầy. Có thể là đúng như thế, nhưng nội dung 

trong phần nầy là những điều được chấp nhận bởi Niềm tin của người theo đạo Baha’i và được nêu rõ trong Sự Biểu Hiện thiêng liêng của họ và những sự giải nghĩa các điều nầy bởi những người lãnh đạo thuộc linh của họ chẳng hạn như Abdu’l-Baha, Shoghi Effendi, hoặc Nhà Chân Lý Phổ Quát của họ.

Tài liệu sau đây được soạn thảo bởi MS. Lew Davis, giám đốc Trung tâm Huấn luyện Cơ Đốc tại Quần đảo Marshall.

	Những điều người Baha’i tin và dạy
	Những điều Kinh thánh nói và dạy

	Về Đức Chúa Trời:
	Về Đức Chúa Trời:

	1. Người Baha’i nói rằng chúng ta không thể nào biết được Thượng Đế. Ngài không được nói rõ và chỉ có thể được mô tả bằng những từ ngữ rất chung chung. Bạn chỉ có thể biết Thượng Đế qua sự ghi chép lịch sử về những sự biểu hiện của Ngài, không hề có tính cách cá nhân. 
	1. Chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời và Ngài muốn chúng ta có mối quan hệ cá nhân với Ngài. Cơ Đốc nhân thưa chuyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày qua Đấng Christ và liên tục có sự nhận biết và mối tương giao thân mật cá nhân trực tiếp với Ngài.

	2. Cách duy nhất để thật sự biết về Thượng Đế là qua những sự biểu hiện của Ngài và những sự biểu hiện ấy là đối lập. Họ dạy rằng Ngài được biểu hiện như là Chúa Giê-xu, Mô-ha-mét, Đức Phật, Baha’u’llah và nhiều người khác.
	2. Chúa Jêsus phán Ngài là con đường duy nhất, chứ không phải bất cứ một tiên tri giả dối nào khác (Giăng 14:6). Dù không có “sự biểu hiện” nào của Đức Chúa Trời, Ê-nót vẫn biết Đức Chúa Trời và bước đi thật gần gũi với Ngài đến nỗi Ngài đã cất người lên trời. (Sáng 5:24) 

	3. Chính mình Thượng Đế không thể trở nên xác thịt. “Sự hạ giáng của Thượng Đế vào thế giới vật chất là điều hoàn toàn không thể xảy ra.”
	3. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. (Kinh Thánh nói điều nầy 6 lần trong Giăng 6:33-58, và trong Phi-líp 2:1-9)

	4. Họ mô tả Thượng Đế là “Đấng Chí Tôn, Đấng không thể tiếp cận được, Đấng Độc nhất Tối Cao” 
	4. Đức Chúa Trời được tôn cao và ở trên chúng ta, nhưng Ngài luôn tìm đến với con người và kéo họ đến gần Ngài vì Ngài muốn có một mối quan hệ cá nhân với chúng ta. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời chỉ về chính mình Ngài với đại từ số nhiều. Từ “Elohim” ở số nhiều (Sáng 1:26)

	5. Sự đối thoại của họ với Thượng Đế bao gồm việc cầu nguyện và thưa chuyện với Ngài và ngợi khen Ngài nhưng đó không phải là sự đối thoại hai chiều vì họ cho rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ nói chuyện với họ.
	5. Đức Chúa Trời đã phán nhiều lần với các cá nhân. Ngài phán với tất cả các đấng tiên tri. (Hê-bơ-rơ 1:1) 

	6. Họ dạy rằng Thượng Đế không làm việc bên trong người tin cách cá nhân để thánh hóa người ấy giống như Đức Chúa Trời Ba Ngôi của Kinh Thánh làm. 
	6. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rất cá nhân và Ngài làm việc bên trong đời sống của một tín đồ qua thân vị của Đức Thánh Linh để thánh hóa người đó và biến đổi người đó theo ảnh tượng của Đấng Christ. (I Côr 6:19; Phil. 2:13).

	7. Người Baha’i tin rằng có một hố sâu rất rộng lớn giữa người tin và Thượng Đế của người ấy.
	7. Tuy rằng có một vực thẳm giữa Đức Chúa Trời và loài người, nhưng Chúa Jêsus là chiếc cầu nối liền hố sâu ngăn cách đó và hiện nay, qua sự ngự trị của Đức Thánh Linh, và qua Kinh Thánh (tức Lời Đức Chúa Trời) người ta có thể học biết về Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài và tăng trưởng trong mối quan hệ cá nhân với Ngài. (2 Phi-e-rơ 3:18)

	8. Cách thức duy nhất một người có thể có một kinh nghiệm cá nhân với Thượng Đế của họ là qua đạo thần bí.
	8. Đạo thần bí không phải là cách thức Chúa Jêsus nối liền khoảng cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Bởi vì trên thập tự giá, Ngài đã trả án phạt của tội lỗi làm thỏa mãn sự công bình thánh khiết của ĐCT (Rô-ma 3:23-26; 2 Côr 5:17-21). Ngài phục hòa con người với chính mình Ngài hầu cho bởi đức tin con người có thể biết rõ ĐCT và thân thiết với Ngài. 

	Về Ba Ngôi:
	Về Ba Ngôi:

	9. Họ dạy rằng không có Ba Ngôi vì Thượng Đế là “Độc Nhất” 
	9. Đức Chúa Trời chỉ có một nhưng điều đó không loại trừ lẽ thật về Ba Ngôi. Điều nầy rõ rệt xuyên suốt Thánh Kinh. Bạn có thể thấy Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh trong nhiều câu Kinh Thánh (Giăng 15:26; Công 5:31-32; Ma-thi-ơ 3:13-17; 28:19)



	Về Chúa Jêsus:
	Về Chúa Jêsus:

	10. Nhiều người Baha’i xưng nhận là những người tin theo Chúa Giê-xu nhưng họ cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một trong nhiều sự biểu hiện của Thượng Đế. Họ loại bỏ lời Chúa Giê-xu tuyên xưng Ngài là con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời.


	10. Chúa Jêsus là Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngài có thẩm quyền đời đời. Ngài là con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời (Math 24:35; Giăng 14:6).

	11. Chúa Giê-xu Christ đã tái lâm vào năm 1817 như là Baha’u’lla (Mirza Husayn) vốn được sanh ra như một con người thật sự.
	11. Chúa Jêsus vẫn chưa tái lâm. Khi Ngài thực sự trở lại thì sẽ trực tiếp từ trời mà đến chứ không phải bởi sự sanh ra của con người (II Tê-sa 1:7-10). 

	12. Đa số người Baha’i dạy rằng Baha’u’lla là Đấng Mê-si-a được dự ngôn trong sách Ê-sai và các sách khác trong Cưụ Ước.
	12. Chúa Jêsus là Đấng Mê-si được dự ngôn bởi các đấng Tiên tri. Không ai khác đáp ứng các yêu cầu, ngay cả Baha’u’lla cũng vậy. Ông ta không phải là người Do Thái (“ chồi sẽ nứt ra từ gốc Y-sai” Ê-sai 11:1). Ông ta không thiết lập một vương quốc rộng khắp thế giới ngay trước mắt (Xa-cha-ri 14). Ông ta không chết cho tội lỗi của chúng ta, ông ta cũng không xác nhận như Chúa Jêsus đã xác nhận (Ê-sai 53:6).

	13. Họ dạy rằng Thượng Đế ở trong Chúa Giê-xu nhưng Chúa Giê-xu không phải là Thượng Đế. “Các Cơ Đốc nhân thật thờ phượng Thượng Đế trong Chúa Giê-xu chứ không phải Thượng Đế trong con người của Chúa Giê-xu.” (World Order, Mùa thu, 1978, Trang 16)
	13. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trở nên con người. “Thô-ma thưa với Ngài [Chúa Jêsus] rằng: ‘Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!’” (Giăng 20:28)

	14. Người Baha’i dạy rằng thật là vô ích và cuồng tín để thờ lạy Chúa Giê-xu (World Order, Mùa thu, 1978, Trang 16)
	14. Chúa Jêsus chấp nhận sự thờ lạy chính mình Ngài  qua các sách Tin Lành. “Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 14:33) 

	15. Sách của họ nói rằng Chúa Giê-xu chưa hề nói rằng: “Ta là Con độc sanh của Thượng Đế” (World Order, Mùa thu, 1978, Trang 14)
	15. [Chúa Jêsus đang nói về chính mình Ngài] “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16, 18)  

	16. Thượng Đế không bao giờ có thể là một con người như Chúa Giê-xu. (World Order, Mùa thu, 1978, Trang 12)


	16. “Ai thấy Ta, tức là thấy Cha” (Giăng 14:9 đc Phi-líp 2:6-8)

	17. Họ cũng dạy rằng “Chúa Giê-xu không phải là Con độc sanh của Thượng Đế đến từ thiên đàng, bị đóng đinh và sống lại, cũng không phải là Chúa Cứu Thế độc nhất (World Order, Mùa hè, 1978, Trang 39)
	17. Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế. Ngài là Cứu Chúa duy nhất và Ngài là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. (Giăng 6:38-40; Công 4:12; I Côr 3:11, I Côr 15:3-4)

	Lời của Đức Chúa Trời:
	Lời của Đức Chúa Trời:

	19. Sự mặc khải thành văn là chưa trọn vẹn và còn tiếp tục. Lẽ thật tôn giáo rốt lại là tương đối và phải được giải nghĩa theo thời đại mà bạn đang sống.
	19. Sự mặc khải thành văn là trọn vẹn và đã hoàn tất. Lẽ thật tôn giáo là tuyệt đối và lẽ thật không thay đổi theo thời đại mà bạn đang sống.

	20. Họ giải nghĩa sai Lời của Đức Chúa Trời theo một cách thức lệch lạc. Họ giải nghĩa bằng cách thừa nhận những điều vốn không đúng và họ giải nghĩa cho rằng Kinh Thánh là không có nghĩa đen 
	20. Cơ Đốc nhân giải nghĩa Lời Đức Chúa Trời theo những nguyên tắc giải nghĩa được chấp nhận cách phổ quát gọi là khoa giải kinh. Kinh Thánh nhiều lần được hiểu theo nghĩa đen. 



	Sự cứu rỗi:
	Sự cứu rỗi:

	21. Họ dạy rằng Chúa Giê-xu chỉ là một trong những sự biểu hiện của Thượng Đế và Ngài không hề dự định chết cho tội lỗi và Ngài không hề làm cũng không bao giờ có thể làm điều đó được.


	21. Chúa Jêsus là Cứu Chúa Thiên Thượng đã đến để chuộc tội cho chúng ta bởi sự chết của Ngài trên cây Thập tự (I Giăng 2:2)

	22. Đối với người Baha’i sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi dựa trên sự xứng đáng cá nhân và việc tuân giữ luật pháp. “Vì ‘điều cốt yếu của đức tin là sự nói ít và làm nhiều.’ Từ Luật pháp con người khám phá ra những gì anh ta nợ Thượng Đế. Và chỉ do việc nỗ lực để giữ trọn luật pháp mà con người mới bước vào mối quan hệ đúng đắn với Thượng Đế.” (Schaefer, tr. 93-100) 
	22. Kinh Thánh dạy rằng con người chúng ta không thể giữ đúng theo Luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta được xưng công bình chỉ bởi đức tin. “Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tin thì có sự sống đời đời.” (Giăng 6:47; Rô-ma 3:28; Ga-la-ti 2:16; Ga-la-ti 3:10; Tít 5:5)

	23. Người Baha’i khước từ sự chuộc tội của Đấng Christ thay cho chúng ta.
	23. (Nói về Đấng Christ) “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (I Giăng 2:2)

	24. Họ dạy rằng khái niệm Kinh Thánh về sự tái sinh đơn giản là “biến hoá” theo giáo lý và niềm tin của đạo Baha’i vào những sự Biểu hiện. (The Katib-I-Iqan, tr. 118)
	24. Kinh Thánh không chỉ dạy về sự tái sinh, nhưng KinhThánh cũng dạy rằng đó là điều kiện tiên quyết để được cứu. Chính Chúa Jêsus phán: “Ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:3; II Côr 5:17)

	25. Đối với họ, sự cứu rỗi là bởi việc làm và niềm tin vào những sự Biểu hiện (chín hay nhiều hơn). Không cần phải có sự ăn năn tội hay sự tái sanh.
	25. Sự cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin nơi một mình Đấng Christ; sự ăn năn tội và sự tái sanh là quan trọng. (Êph 2:8; Giăng 3:3)



	Con người, Tội lỗi, và sự Sa ngã của loài người: 
	Con người, Tội lỗi, và sự Sa ngã của loài người:

	26. Theo đạo Baha’i, tất cả mọi người đều là “con của Đấng Tối Cao”
	26. Không phải tất cả mọi người đều là con cái Đức Chúa Trời. Bạn chỉ là một tạo vật  của Đức Chúa Trời cho đến khi bạn được tái sinh thì bạn được tháp vào như là con cái của Đức Chúa Trời.



	27. Theo người Baha’i thì tất cả mọi người đều có khả năng tự làm cho mình hoàn thiện và sự không hoàn hảo của con người cuối cùng có thể “được biến hoá thành những sự hoàn hảo của con người.” (Schaefer, tr. 95)
	27. Nhân loại có một khuynh hướng tự nhiên thiên về điều ác và làm điều sai trái. Như có chép rằng: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó thảy đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.” (Rô-ma 3:10-12; I Các 8:46; Mác 7:15, 21-23; Giê 17:9)

	28. Người Baha’i không tin có nguyên tội. Họ nói rằng sự ghi chép của Kinh Thánh về sự Sa ngã chỉ là một chuyện ngụ ngôn và ý tưởng về nguyên tội chỉ là một sự hư hoại theo Sứ đồ Phao-lô. Sách họ dạy rằng “mọi linh hồn được tạo dựng theo bản tánh của Đức Chúa Trời và tất cả đều ở trong tình trạng tinh sạch vào lúc họ ra đời.” (Baha’I World Faith, tr. 388)
	28. Tội lỗi của A-đam bị định cho toàn thể nhân loại. “Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người.” (Rô-ma 5:18)

	29. Sự giảng dạy của người Baha’i tuyên bố rằng con người có bản chất thuộc linh tinh sạch và hoàn  hảo, nhưng bản chất thuộc thể là “nguồn của mọi sự không hoàn hảo”.
	29. Kinh Thánh dạy thân thể con người bị sa ngã nhưng không phải là “nguồn của sự không hoàn hảo”. Nguồn của mọi sự không hoàn hảo là bản chất bên trong của con người y như lời Đấng Christ dạy (Mác 7:20-23). Toàn bộ bản chất của con người là hư hoại – tâm trí, ý chí, tình cảm, tâm linh . . .



	30. Người Baha’i không tin có Thiên đàng và Địa ngục giống như Cơ Đốc nhân tin. Họ chỉ cho rằng Địa ngục là sự cách biệt với Thượng Đế và Thiên đàng là sự ở gần với Ngài. Họ dường như cho rằng Địa ngục là một tiến trình rất chậm chạp hướng đến Thượng Đế và Thiên đàng bao hàm một tiến trình nhanh chóng hướng đến Thượng Đế. “Thiên đàng và Địa ngục: Đây không phải là những nơi chốn. Thiên đàng là việc biết về Thượng Đế và làm theo ý muốn Ngài. Địa ngục là việc không biết về Thượng Đế hoặc không làm theo ý muốn Ngài. Một người đang vui mừng và vâng lời Thượng Đế tức là đang ở Thiên đàng. Một người đang ở Địa ngục khi người ấy không thích người khác hoặc chính mình, hay luôn luôn không vui vẻ.” (Simple, tr. 21)
	30. Thiên đàng là một nơi có thực và Địa ngục cũng vậy. Cả hai nơi đều tồn tại theo nghĩa đen. Tuy rằng bạn sẽ gần gũi với Đức Chúa Trời ở Thiên đàng và xa cách Đức Chúa Trời ở Địa ngục, nhưng không phải đó là tất cả đối với Địa ngục. Nó là một nơi khổ hình đời đời và nó là nơi ở vĩnh viễn dành cho những kẻ chết không tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của họ (Khải 21:8). Địa ngục là sự hủy diệt đời đời (Ma-thi-ơ 25:41). Những kẻ ở trong Địa ngục sẽ trả án phạt vì cớ tội lỗi của họ (II Tê-sa 1:9) 

	31. Baha’i cung cấp một cơ hội cứu rỗi thứ hai sau khi chết. Sự cầu nguyện cho người chết được đề nghị và giới thiệu. Một người chết có thể cầu nguyện cho chính mình và tấn tới thuộc linh theo giáo lý của họ (Pain , tr. 126-128)
	31. Khi những người vốn “chết trong những sự quá phạm và tội lỗi” chết thuộc thể và chưa ăn năn, họ bước vào tình trạng của sự chết đời đời. (Gia-cơ 5:20) Sự chết đời đời là một hình phạt đời đời mà bạn không thể thoát ra được. (I Tê-sa 1:7-9)

	Những niềm tin khác:
	Những niềm tin khác:

	32. Họ dạy rằng “tiến trình của sự sáng tạo không có bắt đầu và nó có thể không có kết thúc.” (Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, tr. 61) 
	32. “Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.” (Sáng 2:1 đc 2:2-3 &1:1)

	33. “Vũ trụ không có sự khởi đầu” (Abdu’I-Baha, Christ’s Promise Fulfilled, tr. 67) 
	33. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng 1:1)

	34. Danh xưng vĩ đại nhất là Baha’u’llah (Abdu’I-Baha, Christ’s Promise Fulfilled, tr. 54)
	34. Danh Chúa Jêsus là trên hết mọi danh. “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ngài là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:9-11) 

	35. Baha’i dạy rằng Chúa Giê-xu không rao giảng rằng chúng ta cần phải có đức tin nơi Ngài. (Sabet, tr. 114)
	35. “Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy về ta mà người đã chép. Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” (Giăng 5:46; 6:29)



	36. Đôi khi họ dạy rằng Đức Thánh Linh là Đấng trung bảo giữa Thượng Đế và con người. (Pain, tr. 43)
	36. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là Người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.” (I Tim 2:5-6)

	37. Giáo lý của họ dạy rằng “Tất cả các ngươi được tạo dựng từ nước và các ngươi sẽ trở về đất.” (Miller, Aqdas, tr. 63)
	37. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng 2:7)

	38. Sách Bab (Syyid Ali Mohammed) dạy rằng các tín đồ chỉ được phép đọc sách Bayan và những sách được viết bởi những học giả Babi xuất chúng có tham khảo sách Bayan. Tất cả các sách khác phải bị đốt, kể cả Kinh Thánh. Các tín đồ sẽ phải sở hữu không hơn 19 quyển sách.
	38. Chúa Jêsus dạy chúng ta đọc Kinh Thánh. “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời; ấy đó là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy.” (Giăng 5:39)


XI. Giáo Hội Hiệp Nhất (những người theo Moon) 

            [The Unification Church (The Moonies)]

Sun Myung Moon (đầu tiên là Yong Myung Moon), đã thành lập Giáo hội Hiệp Nhất còn được gọi là The Holy Spirit Association for the Unification of the World Christianity anh the Unification Movement (tạm dịch là “Hiệp Hội Thánh Linh nhằm Hiệp nhất Cơ Đốc giáo Thế giới, và Phong trào Hiệp nhất). Giáo hội Hiệp Nhất (GHHN) là một tổ chức kinh doanh nhiều tỉ đô-la rộng khắp thế giới với 700 đến 900 tổ chức làm ra tiền cho họ. Mục đích tối hậu là để giúp cho Moon đạt được mục tiêu lâu dài của ông ta là thống trị thế giới như là Chúa của sự Hiện Đến Lần Thứ Hai. GHHN đang cố gắng ảnh hưởng Cơ Đốc giáo, như  những người Mormon đang làm, bằng cách thay đổi thần học của riêng họ và cố gắng nhấn mạnh rằng họ chỉ giống như mọi Cơ Đốc nhân và có “những lãnh vực được cho là hòa hợp”. Nhưng “những lãnh vực hòa hợp” của họ, y như với những người Mormon, chỉ nằm trong sự sử dụng những thuật ngữ tương tự của họ mặc dầu thuật ngữ đó có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn so với trong các giáo phái chính và Cơ Đốc giáo. Sự “chấp nhận” của Moon về Kinh thánh không phải là một sự chấp nhận thật sự bởi vì ông ta dạy một “sự mặc khải mới” và “lẽ thật mới vốn chỉ được chứa đựng trong Nguyên tắc Thiên thượng (Divine Principle) và trong Giao ước Trọn vẹn (Completed Testament). Moon hứa với những kẻ theo ông ta rằng ông ta sẽ cải đạo thế giới bằng cách chinh phục nước Mỹ trước nhất, nhưng những nỗ lực của ông ta đã thất bại thảm hại ở Mỹ. Đó là điều đã khiến cho ông ta gọi người Mỹ là “những con chó ngu dốt, lười biếng, xấu xa, dơ bẩn và chỉ biết ăn phân”. Vì Moon trên 80 tuổi và vì tổ chức của ông ta ở trong tình trạng lộn xộn, rõ ràng là ông ta sẽ không hoàn thành “sứ mệnh” của mình. Có thể ông sẽ được kế tục bởi một trong các tổ chức của ông được gọi là Liên đoàn Gia đình cho sự Hòa bình và Hiệp nhất Thế giới. Con cái và các tổ chức của Moon đều dính líu đến hàng loạt những vụ xì-căng-đan và nhiều thành viên lâu năm gần đây đã rời bỏ Phong trào Hiệp Nhất ở Mỹ và những 

vùng khác trên thế giới. Moon vẫn còn có thể mua ảnh hưởng tại nhiều khu vực trên thế giới do tiền trợ cấp kết xù từ ngân quỹ của ông ta.

II Cô-lô-se 11:13-15  “Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.”
Tài liệu nầy được biên soạn bởi MS. Lew Davis, giám đốc Trung tâm Huấn luyện Cơ Đốc tại Quần đảo Marshall. Chúng ta chân thành biết ơn vì sự cống hiến của ông.

So sánh sự giảng dạy của họ với sự giảng dạy của Kinh Thánh

	Những gì tín đồ theo Moon dạy
	Những gì Kinh Thánh dạy

	Về Kinh thánh:
	Về Kinh Thánh:

	1. “Chúng ta có trách nhiệm truyền đạt sứ điệp của chúng ta trước hết cho các Cơ Đốc nhân. Cho đến khi trọng trách của chúng ta đối với hội thánh Cơ Đốc đã hoàn tất, chúng ta phải trích dẫn Kinh Thánh và dùng nó để giải nghĩa Nguyên tắc Thiên thượng. Sau khi chúng ta nhận quyền thừa kế hội thánh Cơ Đốc, chúng ta sẽ tự do giảng dạy mà không cần Kinh Thánh nữa.” (Our Response, tr. 75-76)
	1. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất từ đó một Cơ Đốc nhân cần phải nhận được lẽ đạo chân thật và dạy dỗ lại. Chỉ có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, ngoài ra không có sách nào khác là Lời Đức Chúa Trời. (II Tim 3:16-17; Mác 7:13; Rô-ma 10:17;  II Côr 2:17; I Tê-sa 2:13; Hêb 4:12)

	2. Sự giảng dạy của Sun Myung Moon là nguồn thẩm quyền tối hậu cho các thành viên của Giáo hội Hiệp Nhất. Mặc dù GHHN xưng nhận điều ngược lại, song Kinh thánh vẫn không được coi trọng. Họ xem nó chỉ là một sự làm chứng của con người ban sơ và có thể sai lầm. (Unification Theology and Christian Thought, tr. 97, 113-119; Divine Principle, tr. 9-10, 16, 131, 236; The Way of the World, Tháng Mười hai, 1975, tr. 9-10).
	2. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất vốn là Lời được linh cảm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất trong đó chúng ta có thể tìm thấy lời của sự sống đời đời. (Giăng 5:39) Không ai được quyền thêm vào Thánh Kinh và tự nhận là có thẩm quyền trên Thánh Kinh, (Khải 22:18-19; Phục 4:2). Kinh Thánh không chỉ là một sự làm chứng của con người nhưng được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. (Thi 19:7; 2 Sam 23:2; Êsai 1:2; Êx 2:7; Lu 1:7; Mác 12:36; Rôm 7:12; I Phi 1:10-12).

	3. Phong trào Hiệp Nhất dạy rằng Kinh Thánh chỉ có tính cách biểu tượng. “Nguyên tắc Thiên thượng bày tỏ rõ ràng Kinh Thánh có tính cách biểu tượng . . . Câu chuyện từ sự sáng tạo đến Áp-ra-ham . . . là không có thật . . . Ngoại trừ bạn biết ý nghĩa thật ẩn chứa đàng sau nó, Kinh Thánh có thể bày tỏ rất ít.” (Master Speaks 7(2), tr.1)
	 3. Hàng ngàn chứng cứ khảo cổ chứng minh tính chất xác thực của Thánh Kinh. Nó không chỉ có tính cách biểu tượng. (II Tim 3:16). Chúa Jêsus đã thật sự chữa lành những người mù và thật sự đuổi quỉ. Những khúc Kinh Thánh có tính chất biểu tượng được bày tỏ rõ ràng là có tính cách biểu tượng và không nên dẫn một người đến chỗ giả định là cả Kinh Thánh đều sẽ được hiểu theo nghĩa biểu tượng. Điều đó dẫn một người đến chỗ cực đoan cho rằng khái niệm về chính Chúa Jêsus cũng chỉ là có tính cách tượng trưng.

	4. Đối với các thành viên của GHHN thì Kinh Thánh được thay thế bởi Nguyên tắc Thiên thượng mà họ gọi là “lời chân thật của Thượng Đế”. Họ nói nó chỉ là sự bắt đầu của sự mặc khải mới. Nó là một phần ba của một tác phẩm lớn hơn tạo thành “Giao ước Trọn vẹn.” (Master Speaks, 4, tr. 11).
	4. Không có sự mặc khải mới nào của Đức Chúa Trời bên ngoài Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, cùng với con người của Đức Chúa Jêsus Christ, là công cụ được chọn của Đức Chúa Trời để mặc khải chính mình Ngài cho nhân loại. Nếu có nhiều sự mặc khải thành văn hơn đến sau Kinh Thánh, thì cớ sao Đức Chúa Trời cảnh cáo rất mạnh mẽ là không được thêm thắt vào Lời của Ngài? (Khải 22:18-19; Châm 30:6; Phục 4:2; 12:32).

	Về hội thánh:
	Về hội thánh:

	5. “Chúng ta biết những kẻ ghét Giáo hội Hiệp Nhất nhiều nhất là những người Cơ Đốc. Họ ghét chúng ta bởi vì sa-tan ở trong họ. Quyền lực của sa-tan đang thúc giục các hội thánh Cơ Đốc chống lại chúng ta.” Tài liệu NBC, 17-18/5/1975 (trưng dẫn Master Speaks, 14/4/1974, trích dẫn trong Sontag, tr. 173).
	5. Nếu bất cứ người nào là một Cơ Đốc nhân, họ không có sa-tan ở trong họ. I Giăng 5:18 nói rằng nếu một người được sanh bởi Đức Chúa Trời thì “ma quỉ chẳng làm hại người được” (II Côr 6:15-16; I Côr 6:19; Côl 2:15; Lu-ca 11:21-22; Công 26:18; Côl 1:13; Lu-ca 10:19)

	6. Họ tự gọi mình là “những Cơ Đốc nhân thật”, nhưng “Cơ Đốc nhân thật” đối với họ là những ai dự phần cách tích cực vào Giáo hội Hiệp Nhất (hoặc Giai đoạn thần thị mới của Thượng Đế). Chính ông Moon nói rằng có những sự khác biệt chủ yếu giữa Cơ Đốc giáo và GHHN. Ông nói “những điểm khác biệt là trọn vẹn, không chỉ là mơ hồ.” Ông cũng nói rằng “Thượng Đế hiện đang vất Cơ Đốc giáo đi và đang thành lập một tôn giáo mới, và tôn giáo mới nầy là Giáo hội Hiệp Nhất.” (Time, 30/ 9/ 1974, tr. 68)
	6. Việc họ tự nhận là những Cơ Đốc nhân là một phần trong kế hoạch của họ để có được những người cải đạo từ Cơ Đốc giáo. Một Cơ Đốc nhân thật là người tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của mình, chứ không phải là người tham gia vào bất kỳ tổ chức nào.

	7. Moon nói rằng nếu Cơ Đốc nhân không chấp nhận những sự mặc khải trong Nguyên tắc Thiên Thượng cũng như Chúa của sự Hiện đến Lần thứ Hai (Moon), họ sẽ bị nguyền rủa, đọa đày. (Nguyên tắc Thiên Thượng, tr. 533-535). 
	7. Nếu Cơ Đốc nhân, hoặc bất cứ ai khác không tiếp nhận Chúa Jêsus Christ, họ sẽ bị định tội vì Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Ngài là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. (Giăng 3:16, 18; I Giăng 4:9)

	8. Moon đã từng nói: “Giáo hội Hiệp Nhất đã vượt trội hơn Cơ Đốc giáo rồi. Từ đây trở đi Cơ Đốc giáo phải vâng phục Giáo hội Hiệp Nhất.” (Master Speaks 25/ 12/ 1974)
	8. Hội thánh Cơ Đốc ở dưới quyền lãnh đạo của Đấng Christ – chứ không phải của Giáo hội Hiệp Nhất – và chỉ vâng phục một mình Đấng Christ mà thôi. (Côl 1:18; Êph 1:22; 4:15; 5:23; I Côr 11:3)

	9. “Trong thần học Hiệp Nhất, thập tự giá thật sự trở nên đồng nghĩa với sa-tan. Thập tự giá là một biểu tượng của sa-tan. Một Cơ Đốc nhân là một người mà bạn không thích . . . Họ (Cơ Đốc nhân) là kẻ thù.” (Enroth, tr. 119-120)
	9. Chúa Jêsus Christ không bị đánh bại. Thập tự giá không tượng trưng cho sự thất bại của Ngài, nhưng là sự chiến thắng của Ngài trên sa-tan, tội lỗi, và âm phủ. Ga-la-ti 6:14 bảo chúng ta nên “khoe về thập tự giá”. Tôi không thể nào cho rằng Đức Chúa Trời bảo chúng ta khoe về một biểu tượng của sa-tan. Thật không lạ gì khi những kẻ không được cứu hiểu sai về thập tự giá bởi vì trong Kinh Thánh nói rằng họ cho thập tự giá là điên dại. Tâm trí của họ bị mù lòa (I Côr 1:18) Nếu ai xem Cơ Đốc nhân là kẻ thù, đó là vì họ đang đứng về phía sa-tan.



	Về Đức Chúa Trời:
	Về Đức Chúa Trời:

	10. Thượng Đế của GHHN là một đấng dường như hữu hạn, kỳ quặc, gặp rắc rối trong sự kiểm soát tình cảm của Ngài và hoàn thành các mục tiêu của Ngài.
	10. Đức Chúa Trời là Vô hạn và Toàn năng. Ngài hoàn thành tất cả các mục đích của Ngài. Mọi điều Ngài toan định đều thành cả (Giê 4:28; 49:20; 50:45; 51:29; Êph 1:9; Ca-thương 2:8; Ê-sai 14:24, 27; 46:11)

	11. Họ dạy rằng Thượng Đế dựa vào con người để có được hạnh phúc. “Thậm chí Thượng Đế toàn năng không thể nào kinh nghiệm giá trị của tình yêu, sự sống và lý tưởng của Ngài khi Ngài ở một mình.” (Moon, Christianity in Crisis, tr. 4)
	11. Chỉ có người kém hoàn hảo mới dựa vào một ai đó hoặc một vật nào đó. Đức Chúa Trời không dựa vào chúng ta để có được hạnh phúc. Đức Chúa Trời là trọn vẹn trong mọi đường lối Ngài (Math 5:48). Đức Chúa Trời không cần chúng ta nhưng Ngài chọn để phó thác tình yêu của Ngài cho chúng ta, ngay cả trong khi chúng ta còn là người có tội (Rô-ma 5:8)



	12. Giáo lý của họ dạy: “Trong một cách thức nào đó Thượng Đế sợ con người . . . vì cớ khả năng phản bội của con người.” (Moon, Christianity in Crisis, tr. 4)
	12. Đức Chúa Trời không nhờ cậy ai và Ngài không sợ ai hết. So sánh với Đức Chúa Trời chúng ta được ví như một hạt bụi. Con người như vậy làm sao Đức Chúa Trời lại sợ? (Ê-sai 40:15)

	13. Giáo lý của họ cũng dạy: “Thượng Đế mất mọi sự. Thượng Đế mất tình yêu, hạnh phúc, sự bình an và cả đến toàn thể tạo vật của Ngài” khi con người sa ngã và khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Nếu con người không “phục hồi” Thượng Đế thì Ngài sẽ vẫn còn “mất mát”. Họ nói Thượng Đế là “một hữu thể để cho con người thương hại” và bạn “không nên mong đợi Thượng Đế yên ủi bạn. Bạn phải yên ủi Ngài! Cha chúng ta là đau khổ nhất.” (New Hope, tr.45, 73, 39: Master Speaks, 3, tr.14) 
	13. Đức Chúa Trời không phải để cho con người thương hại. Ngài thương hại chúng ta và nhơn từ đối với chúng ta. Đức Chúa Trời không cần sự phục hồi. Ngài phục hồi chúng ta. (Thi 23:3; Mác 9:12). Chúng ta không yên ủi Đức Chúa Trời. Ngài yên ủi chúng ta. Đức Chúa Jêsus sai Đấng Yên ủi đến vì chính mục đích đó. (Giăng 14:16, 26; 15:26)

	14. “Bởi chúng ta và qua chúng ta sẽ có thể . . . phóng thích ngay cả Thượng Đế.” (Master Speaks, 430, tr.11)
	14. Đức Chúa Trời không thể ban cho tự do nếu chính Ngài không có sự tự do. Trong Ngài có sự tự do. “Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.” (II Côr 3:17; Lu-ca 4:18)

	15. Moon dạy rằng chính Thượng Đế chịu phần lớn trách nhiệm về sự Sa ngã của con người, và, vì vậy chính mình Ngài đã sa ngã. “Thượng Đế đang nhận lãnh trách nhiệm chủ yếu về sự sa ngã của con người . . . Thượng Đế không từ chối điều đó, nhưng đang nhận trách nhiệm trước tiên.” (Master Speaks, 4(2), tr. 8)
	15. Đức Chúa Trời là công bình và ngay thẳng. Ngài hoàn toàn vượt hơn bất kỳ sự đối xử không công bình nào hoặc lừa dối nào; mọi đường lối của Ngài là “ngay thẳng”. Theo đúng ý của từ này, Đức Chúa Trời không thể nào chịu trách nhiệm cho sự Sa ngã của con người hoặc sự sa ngã của sa-tan (Phục 32:4). Đức Chúa Trời là thành tín trong việc đối xử với dân sự Ngài. (Nêh 9:8; Thi 11:7; 119:64; 145:17; Giăng 17:25)

	16. Trong thần học Hiệp Nhất Thượng Đế không phải là một thể có ba ngôi. Lẽ đạo ba ngôi đối với họ là bao gồm người nam, người nữ, và Thượng Đế trong sự định hướng thích hợp. (Nguyên tắc Thiên thượng, tr. 76)
	16. Những ai chối bỏ lẽ đạo Ba ngôi, khước từ chính bản tánh của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy họ không có sự hiểu biết thật về đặc tính của Đức Chúa Trời. Dù từ “Ba Ngôi” không được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng khái niệm nầy được dạy dỗ xuyên suốt Thánh Kinh. (Math 28:19). Có một Đức Chúa Trời (Phục 6:4), nhưng có ba thân vị (II Côr 13:14) được gọi là Đức Chúa Cha (I Phi 1:2) Đức Chúa Con (Giăng 20:28) và Đức Thánh Linh (Công 5:3-4)

	17. Họ dạy rằng Thượng Đế có thể bị kiểm soát bởi con người. “Những gì Ngài (Thượng Đế) cần là tình yêu . . . Bởi tình yêu thật chúng ta có thể tận hưởng đặc quyền kiểm soát Ngài. Nếu chúng ta có thể làm điều đó, chúng ta có thể kiểm soát số phận riêng của chính mình, vì cớ chúng ta có thể kiểm soát Thượng Đế Đấng kiểm soát số phận chúng ta.” (Moon, New Hope, tr. 29)
	17. Chúng ta không thể vận động hay kiểm soát Đức Chúa Trời. “Hết thảy cư dân trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:35)

	18. Các thành viên GHHN được dạy rằng Moon và vợ ông ta là “Cha mẹ Thật” và “Tất cả thế giới thuộc linh đều thừa nhận rằng Moon là Chúa của Muôn vật, Đấng Mê-si. Vì vậy, mọi tạo vật thuộc linh, ngay cả chính mình Thượng Đế đã quì xuống và thờ phượng người (Moon)” (Contemporary Christianity, Vol. 5, no.3, Tháng 1-2, 1976, tr.5): (Master Speaks, 23- 12-1971, tr.3)
	18. Đức Chúa Trời là Chúa của Muôn vật, Ngài là Nguồn Tuyệt đối của mọi sự sống (Côl. 1:17). Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nếu bạn được sanh lại, bạn là con cái thật của Đức Chúa Trời chứ không phải Moon và một trong những bà vợ của ông ta. (Gal 4:4-5; Êph 1:5; Rôm 8:14-16)

	Về Chúa Jêsus:
	Về Chúa Jêsus:

	19. Các thành viên GHHN sẽ nói rằng họ tin Chúa Giê-xu, họ yêu Chúa Giê-xu,  họ cầu nguyện với Chúa Giê-xu, họ làm việc cho Chúa Giê-xu, và họ thậm chí sẽ chết cho Chúa Giê-xu. Đáng tiếc thay, họ không nói đến Chúa Giê-xu giống như Kinh Thánh dạy và Cơ Đốc nhân nhận biết. Họ đang ám chỉ chính mình Moon bởi vì họ tin ông ta là Chúa của sự Hiện đến Lần thứ Hai (sự trở lại có tính cách biểu tượng của Chúa Jêsus).
	19. Một người chỉ nói rằng mình tin nơi Chúa Jêsus thì chưa chắc là thật. Bạn phải biết chắc Chúa Jêsus họ tin có phải là Đức Chúa Jêsus Christ của Kinh Thánh và họ tin những gì Kinh Thánh dạy về Ngài. Sự trở lại của Chúa Jêsus Christ sẽ không phải là biểu tượng nhưng chính mình Ngài sẽ thật sự trở lại chớ không phải là một người khác theo cách biểu tượng. Khi Chúa Jêsus trở lại, mọi người trên đất sẽ biết đó là Ngài. “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công 4:12) 

	20. Vì tất cả các mục đích thực tiễn, họ dạy rằng Chúa Giê-xu ít có liên quan đến ngày nay bởi vì Ngài đã được thay thế bởi Moon. The 120 Day Training Manual nhấn mạnh rằng Moon đã hoàn toàn thế chỗ Chúa Giê-xu vì cớ Chúa Giê-xu đã không hoàn thành trọng trách của Ngài. (Sontag, tr. 192)
	20. Chúa Jêsus đã hoàn tất sứ mạng của Ngài. Chính Ngài đã phán: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30) Không ai có thể thay thế hoặc thế chỗ Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 5:21)

	21. Giáo lý họ dạy rằng Chúa Giê-xu không phải là Thượng Đế. Theo Moon, Chúa Giê-xu chỉ là một người được dựng nên và chỉ có thể đạt được những gì mà bất cứ người nào cũng có thể đạt được và không gì hơn nữa. Họ không xem Chúa Giê-xu là Thượng Đế trở nên xác thịt. “Người tuyệt nhiên không thể là chính mình Thượng Đế.” “Giê-xu không khác với những con người khác.” “Giê-xu được xếp vào hàng anh cả của chúng ta.” “Ngài là một người được chọn, nhưng chỉ là một người.” (Nguyên tắc Thiên thượng, tr.210-211, Kim, Nguyên tắc Thiên thượng và Sự Ứng dụng của nó, (1968), tr.75, Kim, Nguyên tắc Thiên thượng, tr.65, Master Speaks, 7, tr.4; 1, tr.2)
	21. Đức Chúa Jêsus Christ không chỉ là một người tốt, cũng không phải là một thiên sứ, một linh có từ trước, hoặc tạo vật cao nhất của Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ là một đấng tiên tri thiêng liêng, anh cả của chúng ta, hoặc một sự biểu hiện của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si đã được hứa. Ngài là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có mọi thẩm quyền. (Math 28:18; Côl. 1:15-18; Eph 1:21; Giăng 1:1; Côl. 2:9)

	22. Tuy rằng họ không nói một cách công khai, nhưng thần học của họ dạy rằng Giê-xu là một người thất bại. Họ nói: “Dường như là người hoàn thành rất ít . . . 

người đã thật sự hoàn tất được bao nhiêu? . . . Không có gì cả. Không có gì được hoàn thành, không có ai cả, không có môn đồ nào cả, không có gì, chỉ có sự chết. Dẫu sao Cơ Đốc giáo bắt đầu sau khi người chết.  (Master Speaks, 382, tr.3)
	22. Chúa Jêsus đã không thất bại. Ngài làm trọn mục đích Ngài đến thế gian. “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” (Math 4:1-11; 17:5; Giăng 3:35; 4:34; 17:4)

	23.Họ dạy rằng “Thượng Đế không vui chút nào khi thấy Chúa Giê-xu sống lại.” Và “trong trường hợp của Giê-xu . . . sự chết của người không chỉ kết thúc sự sống của người, nhưng cũng kết thúc ảnh hưởng của người trên toàn thế giới.”(Master Speaks, 3, tr.15)
	23. Đức Chúa Trời hài lòng khi Đức Chúa Jêsus Christ sống lại. Ngài hài lòng đến nỗi đã đặt Chúa Jêsus ngồi bên hữu Ngài. (Phil 2:9-11). Sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá không kết thúc sự sống của Ngài, nhưng bắt đầu sự sống phục sinh của Ngài. Theo các sử gia, Chúa Jêsus là đời sống có ảnh hưởng nhất từng sống trên đất này.

	24. Các lãnh đạo của họ dạy rằng “Giê-xu không thể hoàn thành sự chu cấp về sự cứu rỗi thể chất vì cớ thân thể người bị sa-tan xâm chiếm.” (Nguyên tắc Thiên thượng, tr.148). Moon cũng dạy rằng “Thật là một sai lầm lớn khi cho rằng Giê-xu là Thượng Đế. Giê-xu không khác hơn những con người khác.”( Nguyên tắc Thiên thượng, tr. 20)
	24. Đức Chúa Trời không thể nào bị sa-tan xâm chiếm hay cư ngụ . Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời chứ không chỉ là một con người. Thô-ma đã nói: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.” (Giăng 20:28; II Phi-e-rơ 1:1; I Giăng 5:20; Côl. 2:9; Ê-sai 9:6; Công 20:28; Rô-ma 5:9; II Tê-sa 1:12)

	25. Moon khoe khoang về “năng lực thông linh, thiên thượng” của mình và dạy rằng Giê-xu bị đóng đinh bởi vì Giê-xu đã từng dùng những thủ đoạn huyền bí để thực hiện các phép lạ của Ngài. (Master Speaks, 4(2), tr.11)
	25. Chúa Jêsus đã không sử dụng năng lực huyền bí để thực hiện các phép lạ. Ngài đã sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài thường bị buộc tội giống như vậy bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng thời với Ngài. (Phục 18:9-13; Khải 21:8)

	26. Moon dạy rằng ông ta và những người theo ông ta có thể trở nên những người cao hơn Chúa Giê-xu. “Chúng ta vĩ đại hơn ông cha của chúng ta, thậm chí vĩ đại hơn cả Giê-xu.” “Bạn phải vĩ đại hơn và tốt hơn chính mình Giê-xu.” “Bạn có thể so sánh chính mình với Giê-xu Christ, và cảm thấy bạn có thể vĩ đại hơn chính mình Giê-xu.” (Master Speaks, 430, tr.9; PD 73, tr.2; 423, tr.4)
	26. Chúa Jesus là trên hết. Ngài là cao trọng hơn mọi người và không ai có thể trở nên cao hơn Chúa Jêsus. Rô-ma 9:5 chép: “. . . Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng khen ngợi đời đời.” (Math 10:24; Phil 2:9-11; Giăng 1:14; Giăng 14:6)

	27. Sự giảng dạy của họ ngụ ý rằng Giê-xu là một đứa con không hợp pháp và không phải do nữ đồng trinh sanh ra. “Giê-xu được sanh ra bởi một người cha và một người mẹ, như bao nhiêu người khác.” Young Oon Kim nói: “Giô-sép không phải là cha”, ông ta gợi ý rằng Xa-cha-ri, chồng của Ê-li-sa-bét, là cha của Giê-xu (Kim, Thần học Hiệp Nhất và Tư tưởng Cơ Đốc, tr.113, 116)
	27. Vì cớ việc Chúa Jêsus được một trinh nữ sanh ra là giáo lý thiết yếu của Cơ Đốc giáo, do đó bất cứ ai cố gắng thiết lập giáo lý riêng của họ đều phải công kích lẽ thật căn bản nầy của Thánh Kinh. Chúa Jêsus không có người cha trên đất. Ngài được hoài thai bởi Đức Thánh Linh và sanh bởi trinh nữ Ma-ri. (Math 1:18-25; Lu-ca 1:26-37)

	28. Họ dạy rằng thân thể vật lý của Giê-xu không được sống lại, chỉ phần thuộc linh của Ngài sống lại mà thôi. (Master Speaks, 4(2), tr.9)
	28. Cả tâm thần, linh hồn và thân thể Chúa Jêsus đều sống lại. Thân thể phục sinh của Ngài thậm chí còn mang những vết đinh. Thân thể vật lý của Ngài không được tìm thấy trong mộ phần. Thân thể vật lý của Ngài được nhiều người chứng kiến và được các môn đồ Ngài rờ chạm đến. Ngài thậm chí còn ăn trước khi thăng thiên (Lu-ca 24:13-34). Chính Chúa Jêsus nói rằng thân thể Ngài sẽ được sống lại. (Giăng 2:19)

	29. Moon dạy rằng Giê-xu không hiểu biết chân lý. “Cả đến Giê-xu cũng không đủ để hiểu được chân lý. Cha (Moon) tìm thấy nó, tìm thấy chân lý. Ta đã nói chuyện với nhiều bậc thầy, kể cả Giê-xu . . . Chính họ đã suy phục sự khôn ngoan của ta.” (Sudo, The 120 Day Training Manual, tr.114, Master Speaks, 3, tr. 4)
	29. Chúa Jêsus phán: “Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến.” Ngài là “đường đi, chân lý và sự sống” theo Giăng 14:6 (Giăng 7:16; Giăng 8:45; 16:7; 18:37; Lu-ca 9:27; 12:44; Math 22:16; Mác 12:14)

	30. Giáo lý GHHN dạy rằng Giê-xu cần được cứu. “Chúng ta ở trong một vị trí để cứu và giải thoát Giê-xu Christ và chấm dứt sự thống khổ của người. Chúng ta có thể ở trong một vị trí để giải thoát cả đến Thượng Đế.” (Master Speaks, 405, tr.6; The Way of the World, 12-1973, tr.14)
	30. Chúa Jêsus không cần sự cứu rỗi. Ngài đã đem đến sự sống. (Giăng 1:4) Ngài không cần sự cứu rỗi bởi vì Ngài vô tội. (II Côr 5:21; I Giăng 3:5)

	31. Giáo lý của họ dạy rằng Giê-xu không phải là Đấng Mê-si. “Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng trong khi Giê-xu đến như là Đấng Mê-si, người không thể nào là Đấng Mê-si khi người ở trên đất nầy . . . Ngay cả khi Giê-xu sống lại người không phải là Đấng Mê-si . . . Do đó, thật tội nghiệp cho Giê-xu. Người không thể nào là Đấng Mê-si trên đất.” Họ dạy rằng vài tuần sau khi sống lại, Giê-xu bằng cách nào đó đã trở nên Đấng Mê-si trong thế giới thuộc linh mà thôi và Moon là Đấng Mê-si trên đất. (Sudo, The 120 Day training Manual, 

tr. 284, 286)
	31. Người ta xưng nhận Chúa Jêsus là Đấng Mê-si, các thiên sứ cũng vậy, và Chúa Jêsus cũng xưng nhận như thế khi Ngài ở trên đất (Math 16:15-17; Lu-ca 2:11; Giăng 4:25-26). Chúa Jêsus đã làm trọn mọi lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mê-si. 

	32. Giáo lý của họ dạy rằng Giê-xu không phải là Chúa Cứu Thế. “Ngày nay chúng ta phải biết rõ ràng rằng Giê-xu Christ, con Thượng Đế, Đấng Mê-si, không đến để chết trên thập tự giá. Đó không phải là phương cách để cứu thế gian.”(Master Speaks, 405, tr. 4; The Way of the World, 12-1973, tr. 14)  
	32. “. . . vì chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.” (Giăng 4:42; Phil 3:20) Phao-lô gọi Chúa Jêsus là “Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta” trong II Tim 1:10 và trong Tít 1:4. “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó dường ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?” (Lu-ca 24:25-26; Rôm 3:21-28; Eph 1:7; I Côr 15:3)

	33. Moon dạy rằng Chính mình Chúa Giê-xu sẽ không trở lại thật sự là Chúa Giê-xu, nhưng có tính cách biểu tượng. Ông ta nói rằng ông ta là Đấng Christ đã trở lại theo cách biểu tượng. Moon cũng nói rằng ông ta vĩ đại hơn con người Giê-xu. Moon cũng dạy rằng ông ta là sự cứu rỗi của con người vì ông ta là sự Hiện Đến Lần thứ Hai của Đấng Christ. (The Christian Century, 4-12-1974, tr. 1140)
	33. Ma-thi-ơ 24 dạy rõ rằng Chính mình Chúa Jêsus sẽ thật sự trở lại. Ngài sẽ không sai một người khác đến và Ngài cũng không đến theo cách biểu tượng. Sự Hiện Đến Lần thứ Hai của Đấng Christ xảy ra vào một ngày giờ nào đó trong tương lai khi mọi lời tiên tri được ứng nghiệm. Chỉ có Chúa Jêsus là sự cứu rỗi của chúng ta – chứ không phải là Moon hoặc bất kỳ một ai hoặc một vật gì khác.

	Đức Thánh Linh:
	Đức Thánh Linh:

	34. Họ dạy những điều mâu thuẫn về Đức Thánh Linh. Đôi khi họ dạy Đức Thánh Linh là một linh thuộc phái nữ. “Có nhiều người nhận được sự mặc khải cho thấy rằng Đức Thánh Linh là một linh thuộc phái nữ . . . Đức Thánh Linh đến như là Người Mẹ Thật. “Đức Thánh Linh Đấng làm việc với Giê-xu là yếu tố của Ê-va nguyên thủy . . . một yếu tố thuộc phái nữ của Đức Chúa Trời.” (Nguyên tắc Thiên thượng, tr. 215-216)
	34. Không chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh thuộc phái nữ. Kinh Thánh không bày tỏ Đức Thánh Linh thuộc phái nam hay nữ, tuy rằng Kinh Thánh dùng đại từ thuộc phái nam (he) khi nói về Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không nói rằng: “Đức Thánh Linh Đấng làm việc với Jêsus là yếu tố của Ê-va nguyên thủy.” Hãy cẩn thận vì có nhiều tôn giáo giả dối có những thần thuộc phái nữ.

	35. Đôi khi họ dạy Đức Thánh Linh chỉ là “nó” hoặc “một yếu tố phi thân vị” hoặc “thể yếu”. “Khi bạn đang nói về Thánh Linh, có thể nói ‘nó’. Bạn không cần phải nói ‘Ngài’ (she). Nếu đó là gió hoặc quyền năng, chúng ta có thể nói ‘nó’.” (Master Speaks, 3, tr. 20)
	35. Đức Thánh Linh không phải là “nó”. Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời và Ngài có mọi thuộc tính của một thân vị – tâm trí (I Côr 2:10), tình cảm (Eph 4:30), và ý chí (I Côr 12:11). Ngài làm những việc chỉ một thân vị mới có thể làm, chẳng hạn như cầu nguyện (Rôm 8:26) và nói với người ta (Giăng 15:26)



	Về Sự Cứu Rỗi
	Về Sự Cứu Rỗi

	36. Đối với GHHN, sự cứu rỗi liên quan đến việc những người nam và người nữ phá hủy những hậu quả của sự Sa Ngã dưới quyền lãnh đạo của đấng cứu thế là Moon, người dọn đường có tính cách biểu tượng. Khái niệm của Moon về sự cứu rỗi xoay quanh gia đình.
	36. Sự giải thích của Kinh Thánh về sự cứu rỗi xoay quanh Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ – chứ không phải xoay quanh gia đình. “Trong Ngài (Chúa Jêsus) chúng ta có sự cứu chuộc bởi huyết Ngài . . .” (Eph 1:7; I Giăng 2:2)

	37. Moon được cho là thành công nơi mà  Chúa Giê-xu bị kể là thất bại. Moon cưới vợ và sinh ra những dòng dõi vô tội và ông ta nói Chúa Giê-xu không đem đến sự cứu rỗi bởi vì Ngài không kết hôn và không sinh ra những dòng dõi vô tội. (Nguyên tắc Thiên thượng, tr. 179-180) 
	37. Chúa Jêsus không thất bại; Ngài đã thành công. Moon đã không thể sản sinh ra những đứa con vô tội. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều sanh ra trong tội lỗi vì cớ tội lỗi của A-đam bị định cho cả nhân loại. “Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người.” (Rô-ma 5:18; 3:10-12; I Các Vua 8:46; Mác 7:15; 21-23; Giê 7:9)

	38. Nguyên tắc về sự Bồi thường (The Principle of Indemnity) là giáo lý chính của GHHN. Giáo lý nầy dạy rằng để đạt được sự cứu rỗi và sự phục hồi, một người phải trả lại cho Thượng Đế những gì Moon nói họ nợ Ngài. (Master Speaks, 14-12-1971, tr. 3)
	38. Chúng ta không cần phải trả lại cho Đức Chúa Trời hoặc Moon hoặc bất cứ ai khác để có được sự cứu rỗi. Trong Eph 2:8-9 chép: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời: ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Ai dạy về sự cứu rỗi nào khác hơn là sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời đáng bị nguyền rủa. (Gal 1:8-9)

	39. Moon tự nâng mình lên ngang bằng Thượng Đế. Ông ta nói: “Ta đã trả một số tiền bồi thường lớn, và vì cớ đó ta có quyền tha tội cho người khác.” (Master Speaks, 3, tháng 3-4,1965, tr.16)
	39. Việc tự nhận mình có thể tha tội là phạm thượng vì chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền nầy. Mác 2:7 chép: “Ngoài một mình Đức Chúa Trời còn ai tha tội được chăng?” Ngoài Đức Chúa Trời không ai có thể tha tội. (Math 1:21)

	40. Moon dạy rằng người ta sa ngã bởi vì họ tôn cao mình lên hơn là Thượng Đế, và vì vậy “họ phải được cứu bằng cách làm giảm giá trị và hy sinh chính mình và bởi đó tôn cao Thượng Đế.” (Master Speaks, 11-1-1972, tr. 17)
	40. Chúng ta không được cứu bằng cách làm giảm giá trị chính mình, hoặc hy sinh chính mình, hoặc bởi bất cứ việc làm nào khác. Chúng ta được cứu bởi việc tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Trời.

	41. Đối với GHHN, tội phá thai là một tội “tệ hại hơn giết người”, bởi vì bạn không chỉ đang giết đi một người mà về mặt thuộc linh bạn đang giết đi cả dòng dõi của bạn. Sự ghi chép chi tiết về lịch sử tình dục của bạn phải được đệ trình cho Moon. Moon nói rằng tội phá thai không thể tha thứ được và bạn phải bị phạt xuống địa ngục. (Sudo, The 120 Day Training Manual, tr.127-128; Master Speaks, 369, 20-5-1973)
	41. Tội phá thai là một tội nhưng không phải là tội không thể tha thứ được. Chỉ có một tội đời đời không được tha được chép trong Kinh Thánh, đó là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Mọi tội khác có thể tha thứ được khi chúng ta thật lòng ăn năn cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta. (Math 12:32). Chết mà không tin nhận Chúa Jêsus là điều khiến bạn phải chịu hình phạt ở địa ngục.

	42. Các thành viên GHHN được dạy bảo họ “xấu xa tồi tệ” biết bao và cách duy nhất để phục vụ Thượng Đế là “giết” chính mình họ trong sự hầu việc Ngài. Họ được bảo là máu của sa-tan chảy trong họ. Moon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lìa đời, nếu cần thiết, và khiến cho huyết của một người đổ ra để làm tấn tới sự nghiệp của Giáo hội Hiệp Nhất. Moon cũng khuyên bảo rằng một người tự tử và bởi đó chết như  một “người tuận đạo” thì người đó sẽ không phạm một tội trong tương lai vốn không thể tha thứ được. (Master Speaks, 318, 18-1-1973, tr. 4-5; 319, 19-1-1973, tr. 1-4)
	42. Vâng, chúng ta đã từng chết trong tội lỗi, nhưng Kinh Thánh không nói rằng huyết của sa-tan chảy trong chúng ta. Hiện tại chúng ta đã được cứu, Huyết của Chúa Jêsus là huyết của Giao ước Mới và chúng ta là một phần của Giao ước Mới nầy (Mác 14:24). Chúng ta trở nên những kẻ dự phần của Huyết Đấng Christ qua lễ Tiệc thánh (I Côr 10:16). Chúng ta không được dạy là phải “giết” chính mình trong sự hầu việc, nhưng phải chết đối với bản ngã và sống cho Chúa Jêsus. Đấng Christ phán rằng có thể cần thiết để chịu khổ và chết vì cớ danh Ngài nhưng không vì sự thành lập tôn giáo hoặc để chúng ta sẽ không phạm một tội trong tương lai không thể tha thứ được. Chúng ta không cần phải chết để thành lập hội thánh của Đấng Christ. Ngài đã chết thay cho hội thánh và Ngài sẽ thành lập nó. (Rô-ma 8:36; Giăng 13:38; Mác 8:35; Công vụ 9:16)

	43. Giáo lý GHHN dạy rằng chỉ một mình đức tin không thể cứu chúng ta. “Một người không được xưng công bình chỉ bởi đức tin mà thôi cũng như không được cứu chỉ bởi đức tin mà thôi.” (The Way of the World, 3-1978, tr. 47)
	43. Sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi một mình Đức Chúa Jêsus (Giăng 6:28-29; 1:12; 3:16; Công vụ 10:43; Rô-ma 1:17; Hêb 11:6)

	44. Giáo lý họ dạy rằng “không cá nhân nào có thể vào thiên đàng, song (chỉ) vào với tư cách một gia đình mà thôi. Để trở nên một gia đình bạn phải có ba con trai hoặc con gái (thuộc linh).” (Master Speaks, 2, tr. 10-12; 9-1-1972, tr. 4)


	44. Mỗi người bị đoán phạt một cách cá nhân. Việc vào thiên đàng không phụ thuộc nơi ba người khác. Mỗi cá nhân tin Chúa Jêsus sẽ được sự sống đời đời. (Giăng 3:36)

	45. Moon dạy rằng Thượng Đế không hề dự định cho Chúa Giê-xu phải chịu chết trên thập tự giá. “Đừng tin nơi Đấng Christ trên thập tự giá . . . Thập tự giá là biểu tượng sự chiến thắng của sa-tan.” “Không có sự cứu rỗi đến từ thập tự giá . . . Bởi sự đóng đinh, mọi sự bị khước từ và bị mất.” “. . . sự cứu rỗi không được ban cho trên thập tự giá.” “Chúng ta phải dứt khoát nhận thức rõ . . . rằng Giê-xu không đến để chết trên thập tự giá.” Moon dạy rằng Chúa Giê-xu bị đóng đinh bởi vì Ngài không vâng lời Thượng Đế, đã sử dụng năng lực huyền bí, và không tìm được một người vợ. (Master Speaks, 2(2) tr. 1; 4(2), tr. 6; 418, 19-5-1974, tr. 2) 


	45. Chúa Jêsus rõ ràng đã đến để chết trên cây thập tự và Ngài thường nói đến điều đó. Như trong I Giăng 2:2 chép: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (Giăng 12:27; I Côr 2:2)

	Về Con người
	Về Con người

	46. Họ dạy rằng “Thượng Đế và con người là một. Con người là Thượng Đế trở nên xác thịt . . . Vì vậy, con người, khách thể của Thượng Đế, là có giá trị quan trọng như chính mình Thượng Đế.” (Moon, Christianity in Crisis, tr. 5). Moon cũng dạy rằng “Con người, có tâm trí và thân thể đã hình thành một nền tảng tứ diện của bản tánh nguyên thủy hướng đến Thượng Đế, trở thành đền thờ của Thượng Đế và tạo thành một thân thể với Ngài. Điều nầy có nghĩa là con người có được thần tánh. “Một người trọn vẹn . . . là rất giá trị đến nỗi sở hữu cả thần tánh.” (Nguyên tắc Thiên thượng, tr. 43; tr. 209)
	46. Con người và Đức Chúa Trời không phải là một. Con người không phải là Đức Chúa Trời. Con người là một tạo vật của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có giá trị quan trọng như chính mình Đức Chúa Trời. Vì Thánh Kinh có chép: “Loài người là chi, mà lại là thanh sạch? Kẻ do người nữ sanh ra là gì, mà lại là công bình. Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ Ngài, đến nỗi các từng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay: phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, kẻ hay uống gian ác như nước.” (Gióp 15:14-16)

	47. Trong thần học GHHN, sự tồn tại của sự chết là một phần trong mục đích ban đầu của Thượng Đế trong sự sáng tạo. “Thượng Đế tạo dựng con người để trở nên già nua và trở về bụi đất; điều nầy sẽ xảy ra ngay cho dù con người không có sa ngã.” Đối với GHHN thì sự chết không phải là hậu quả của sự Sa Ngã. (Nguyên tắc Thiên thượng tr. 168)
	47. Sự chết không phải là một phần trong mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Đó là một hậu quả trực tiếp bởi tội lỗi và sự Sa Ngã của con người. Rô-ma 5:12 cho chúng ta thấy: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người . . .” Đức Chúa Trời phán dặn A-đam và Ê-va không được ăn trái của cây mọc giữa vườn nếu bất tuân họ chắc sẽ chết. (Sáng 2:17; 3:3) 

	48. Moon cũng phủ nhận địa ngục của Kinh Thánh và thay thế nó bằng một nơi luyện tội tạm thời. Ông ta dạy rằng Thượng Đế sẽ cứu tất cả mọi người và hủy bỏ địa ngục hoàn toàn. Ông nói rằng sa-tan và các quỉ sứ nó sẽ được phục hồi để phục vụ trong vị trí thấp nhất. “Thượng Đế sẽ không từ bỏ một người nào đời đời. Bằng cách nào đó . . . họ sẽ được phục hồi.” (Nguyên tắc Thiên Thượng, tr. 190; Master Speaks, 6, tr. 4)  
	48. Địa ngục có thật, và nó là một nơi ở đời đời – không phải là nơi tạm thời. (Math 25:46; Giu-đe 7; Lu-ca 16:28; Math 5:22; 2 Phi 2:4) 

	Về những điều Huyền bí
	Về những điều Huyền bí

	49. Moon đã có lần nói với một nhóm Cơ Đốc nhân: “Thuyết thông linh có tầm quan trọng thứ yếu.” Nhưng những gì ông ta dạy dường như rất là khác. Ông nói: “Từ thơ ấu, ta đã là nhà tiên tri có thể nhìn thấy thấu suốt và nghe được cõi vô hình”. Ông ta dạy rằng các thành viên cần phải trau dồi thuyết thông linh và năng lực huyền bí. Các thành viên được khuyến khích trở nên những người đồng cốt và được dạy rằng “các linh tự do quan hệ với các ngươi và tiếp xúc với các ngươi bất cứ lúc nào.” Các thành viên thậm chí được khuyến khích cầu nguyện với các linh. (Neil Salonen, báo cáo trong Christianity Today, 20-7-1979, tr. 3; tr.39; Master Speaks 3 (2), tr. 8; 3, tr. 4,15; 1, tr.1) 
	49. Kinh Thánh đưa ra những lời cảnh cáo mạnh mẽ chống lại các thói tục thần bí và Đức Chúa Trời ra lịnh tử hình những kẻ nào tham dự vào những thói tục như vậy (Phục 18:10-12; 32:16-18; Thi 106:35-40; II Sử 33:2-6; I Côr 10:20; Ê-sai 47:9-11; Công vụ 13:6-11; 19:8-20; I Tim 4:1). Tân Ước cũng bày tỏ rằng khi một tà linh bị đuổi ra khỏi một người có khả năng nhìn thấu suốt cõi vô hình hoặc “năng lực huyền bí”, thì người đó mất đi “năng lực huyền bí” đó, vì vậy, những năng lực đó không phải của con người nhưng bởi ma quỉ ban cho. (Công vụ 16:16-19)


XII.   CƠ ĐỐC PHỤC LÂM 
A.    Mở Đầu:

Ngày nay có một số tín hữu Tin Lành (đặc biệt là các tín hữu mới và một số tín hữu lâu năm nhưng không học biết kỹ về Kinh Thánh và niềm tin của mình) hoang mang vì những giáo lý được Giáo Hội Cơ đốc Phục Lâm giảng dạy. Họ kêu gọi giữ ngày thứ bảy (ngày Sa-bát) để thờ phượng Chúa thay vì ngày Chúa Nhật và đem những điều kiêng kỵ trong Luật Pháp Cựu Ước đòi buộc con cái Chúa phải tuân giữ. Có người vì thiếu sự hướng dẫn của Lời Chúa một cách chân xác đã phải dời đổi niềm tin, trở lại chịu trói buộc dưới một số lệ luật để mong thêm vào ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu tưởng như thế mới bảo đảm được cứu.

Con cái Chúa cần hiểu rõ về Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm và những giáo lý căn bản của giáo hội nầy để không bị hoang mang và sai lạc trong lưới bẫy của nó. (IITi 2:26 : và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.)
B.    Tìm Hiểu Tổng Quát

1.    Danh Xưng Và Mục Đích

Tên chính thức của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm là: Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm An-Thất Nhật (dịch từ chữ Seventh-Day Adventist Church), thường được gọi là Hội Cơ-Đốc Phục-Lâm hay Hội Sa-bát (trong bài nầy gọi tắt là CĐPL). Mục tiêu trọng tâm của Giáo hội nầy là rao giảng về sự tái lâm của Chúa Cơ-đốc và kêu gọi mọi tín hữu của Chúa giữ ngày Sabát-Thứ Bảy. 

2.    Lịch Sử Hình Thành và Hoạt Động Hiện Nay

a.   Lịch Sử Hình Thành [Những phần trong dấu móc [. . .] là phần trưng dẫn thêm từ tài liệu Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân của Murray Downey].

Nguồn gốc của Giáo Hội bắt nguồn từ phong trào nghiên cứu Kinh Thánh về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu do William Miller phát động vào năm 1816. 

[William Miller ở Law Hampton, New York, đã giảng dạy và tuyên bố rộng rãi rằng Đấng Christ Sẽ Tái Lâm Năm 1844. Ông dựa vào lời Tiên tri ở Đa-ni-ên 8:14 mà giải thích và tuyên bố như trên.

Bà Ellen G. White đã viết trong tác phẩm Cuộc Tranh chiến Giữa Đấng Christ và Satan (“The Controversy Between Christ and Satan”) như sau: “Tuần lễ thứ 70 đã bắt đầu từ năm 457 T.C. và chấm dứt năm 34 S.C. Ngày nầy chúng ta không khó để tính ra thời khoảng 2.300 ngày, 70 tuần lễ là 490 ngày. Lấy 2.300 ngày – 490 ngày ta còn 1810 ngày. Sau khi 490 ngày chấm dứt thì sẽ trọn 1810 ngày, 1810 ngày bằng 1810 năm, vậy từ năm 34 tức đúng 1844 năm. Vậy 2.300 ngày của Đa-ni-ên 8:14 chấm dứt năm 1844. Một lời tiên tri đã xác nhận ngay thời kỳ nầy là: “thời kỳ thanh tẩy nơi Thánh”. Đó là thời kỳ thanh tẩy. ..”

Nhưng Đấng Christ đã không tái lấm năm 1844, và để bào chữa lỗi lầm nầy của ông Miller, Bà White, là một người nhiệt thành theo thuyết Miller, đã quả quyết rằng Đấng Christ đã trở lại vào năm 1844 và Ngài đã ngự vào nơi Thánh là giai đoạn 2 của công cuộc Cứu Chuộc để khởi đầu cuộc điều tra phán xét (The Controversy Between Christ and Satan, page 481). Bà White viết tiếp: “Như những người đã theo ánh sáng lời Tiên tri nầy và thấy, thay vì Tái lâm trên đất trong khoảng 2.300 ngày tức vào năm 1844, thì Đấng Christ đã ngự vào nơi Thánh để làm sạch nơi ấy, để hoàn tất sự Cứu Chuộc chuẩn bị cho sự tái lâm hiển hiện của Ngài sau đó.” Theo Bà White thì có 3 giai đoạn của công tác Cứu Chuộc Đấng Christ: 

· Giai đoạn 1: Ngài chịu chết trên Thập tự giá, đó là công tác mà theo bà là so sánh với công tác tế lễ ở bàn thờ bằng đồng.

· Giai đoạn 2: Bắt đầu vào năm 1844, khi Ngài vào nơi Thánh để thi hành sự điều tra phán xét, tức tra xét những người đã có danh sách đặc biệt là người giữ Luật pháp và nhất là giữ Điều Răn Thứ Tư.
· Giai đoạn 3: Khởi đầu vào ngày Cứu Chuộc. Khi Đấng Christ sẽ vào nơi chí Thánh để đặt mọi tội lỗi ta trên Con để chuộc tội do Sa-tan đòi hỏi, hầu nó mang tội lỗi của chúng ta vào sự quên lãnh. Về điều nầy, Bà White đã viết: “Bà thấy Đấng Christ đang vào công tác “điều tra trong nơi Thánh” và Ngài chỉ vào Điều Răn Thứ Tư bảo hãy giữ ngày Sa-bát.” Vì thế sự dạy dỗ nầy đã lên đến địa vị tuyệt điểm của Giáo Hội CĐPL. Bà White viết tiếp trong trang 497: “Họ bị lên án rất nghiêm vì đã vi phạm Đấng Tạo Hóa về ngày yên nghỉ của Ngài. Họ phải tôn kính Ngài bằng cách tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời, phải nhận biết mình luôn luôn vấp phạm luật Thánh, phải hằng buồn bả trong lòng và phải bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời bằng cách giữ ngày Sa-bát làm ngày Thánh.”

Đó là lý do họ mang tên “Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm giữ ngày thứ bảy” (trích dẫn Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân, trang 151-153)].

Hàng trăm ngàn người khắp Bắc Mỹ Châu tin nhận sứ điệp Chúa sẽ phục lâm vào khoảng năm 1844. Nhưng sau khi William Miller mất và Chúa không tái lâm vào năm 1844, phong trào hoàn toàn tan rã. Một nhóm nhỏ tín đồ tiếp tục tra xem Kinh Thánh, và bền lòng với những gì họ học được. Họ phát triển từ từ, cho đến năm 1863 thì chính thức thành lập Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật, Văn Phòng Toàn Cầu Tổng Hội đặt trụ sở tại Silver Spring, Maryland, USA. Rồi tổ chức đi rao giảng khắp đất về Chúa Cơ-Đốc phục lâm và kêu gọi con cái Chúa khắp năm châu giữ ngày thứ bảy (Khải 14:6-7; Xuất 20:8-11). Hội Thánh CĐPL giữ niềm tin rằng: Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại nhanh chóng (Adventist), và chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Họ cũng tin rằng Ngày Yên Nghỉ Thánh, ngày của Chúa, ngày an nghỉ để thờ phượng Chúa, là ngày thứ Bảy (Seventh-day) chứ không phải là ngày Chủ nhật. 

Mọi niềm tin của người CĐPL được dựa trên Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều do Đức Chúa Trời soi dẫn. Tín đồ gìn giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin nơi sự cứu rỗi độc nhất của huyết vô tội Giê-xu.

Tuy nhiên, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm nhiều lần đưa ra những dự đoán về ngày tái lâm của Chúa: William Miller => Mùa thu 1844 Chúa sẽ tái lâm. Sau đó những nhà sáng lập phong trào Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm còn định nhiều ngày khác xa hơn nữa và cứ cuối những lần định này Chúa tái lâm mà không thấy Chúa tái lâm, phong trào Cơ Đốc Phục Lâm càng thêm bi thảm.

Tín đồ CĐPL tôn trọng Bà Helen G. White, được coi như là tiên tri của Hội Thánh, qua những sự hiện thấy và dạy dỗ của Bà, họ tin rằng ơn Thần linh Tiên tri là một của những dấu hiệu phân biệt của Hội thánh còn sót lại (l Côrinhtô 1:5-7; 

12:1-28; Khải huyền 12:17; 19:10; Amốt 3:7; Ôsê 12:10, 13.), và tin rằng ơn này được thể hiện trong đời sống và chức-vụ của bà Ellen G. White. Trong sách Seventh-Day Adventism, trang 163, Bà White tự thuật rằng bà đã thấy dị tượng về Chúa Giê-xu mở nắp Hòm Giao Uớùc và bà đã thấy điều răn thứ tư có hào quang chiếu sáng. Ở một chỗ khác, bà nói: “tôi thấy Đấng Christ đang vào công tác điều tra trong nơi thánh và Ngài chỉ tay vào diều răn thứ Tư bảo: “Hãy giữ ngày Sa-bát!” (Murray Downey. Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân, trang 152). Bà White nhấn mạnh rằng: “Những kẻ tin mà không giữ ngày Sa-bát đều bị hư mất” (The Great Controversy Between Christ and Satan)

Giáo Hội CĐPL hiện tại có khoảng 11 triệu tín đồ, trong hơn 200 quốc gia. CĐPL giảng đạo bằng 610 thứ tiếng, với hơn 60 nhà đại xuất bản trên thế giới. Về mặt giáo dục, CĐPL điều hành một hệ thống giáo dục lớn nhất trong thế giới của người Cải Cách Giáo (Tin Lành), gồm có 78 trường Đại Học, hơn 100 trường Cao Đẳng và chuyên nghiệp, khoảng 6.000 trường Trung Tiểu Học, 1 Thần Học Viện. Hội Thánh điều hành 518 Bệnh Viện, 51 Trường đào tạo Điều Dưỡng và Y Tá, 88 Viện dưỡng lão, và 310 Dưỡng đường.
 

Phân khoa Thần Học của Trường Đại Học CĐPL ANDREWS, Berrien Springs, Michigan là một trong những trường Thần Học nổi tiếng nhất thế giới, với chương trình Tiến sĩ dành cho những Mục Sư CĐPL và các Giáo sư Thần Học với cấp bằng, mà giá trị được công nhận bởi hai tổ chức "The North Central Association of Colleges and Secondary Schools" và "The American Association of Theological Schools". 

CĐPL có 4.645 chương trình Truyền Thanh và Truyền Hình hàng tuần bằng 80 thứ tiếng. Riêng những chương trình quốc tế như "The Voice of Prophecy" được phát thanh hàng tuần trên 1043 tần số, chương trình "Faith for Today" trên 92 đài truyền hình, và chương trình "It is Written" trên 100 đài truyền hình. 

Đặc biệt chương trình Việt ngữ "An-Bình và Hạnh-Phúc" do Mục sư Dương Quốc Tùng thực hiện, được phát thanh tại một số tiểu bang trong nước Mỹ, các quốc gia ở Châu Á và Nam Thái bình dương, Châu Âu, Châu Úc, và đặc biệt tại Việt Nam, để hỗ trợ dự án "Việt Nam Cho Đấng Cứu Thế " đem Tin Lành về sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Giê-xu đến cho một triệu linh hồn người Việt .

[Thật rất ngạc nhiên là tà thuyết nầy đã hoạt động khá thành công. Đài phát thanh của họ là tiếng nói của lời tiên tri (Voice of Prophecy) lại phát đi mỗi ngày chúa nhật trên các trạm tiếp âm đến các lục địa để dẫn dụ hàng ngày linh hồn bất cẩn sa vào bẫy lưới của họ. Chúng ta cũng rất ngạc nhiên vì có rất nhiều học viên các 

chương trình học Kinh thánh hàm thụ tự do lại đăng ký học các giờ học Kinh thánh của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm.

Sa-tan quả có rất nhiều viên thuốc đắng được bọc đường. Với nhiều quỷ kế, những hội viên hội Sa-bát đi khắp nơi đã có những bước chân truyền giáo để cám dỗ những người mới theo đạo mà những Hội Truyền Giáo nói trên đã trải qua nhiều năm lao khổ, để rồi lôi kéo những người ấy theo Hội mình. Theo thiển ý, những người nầy không chịu làm công tác truyền giáo tiên phong mà chỉ xen vào một cách quái dị để làm chệch hướng đi những kẻ đã được giải phóng khỏi tội lỗi, biến họ trở thành kẻ tin theo Luật pháp. Để trở thành một tổ chức kiếm lợi, Giáo Hội CĐPL đã mua chuộc và lợi dụng những người vốn đã có lòng dễ yêu mến thế gian và lợi lộc vật chất (trích Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân, trang 153)].

  3.    Những Tín Điều Căn Bản Của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm

Giáo-hội Cơ-đốc Phục-Lâm giữ một số tín điều căn bản, mà những nét đại-cương cùng những đoạn Kinh Thánh trưng dẫn được tóm lược như sau: 

1.    Tin Kinh Thánh, cả Cựu lẫn Tân Ước đều được sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, chứa đựng tất cả những sự khải thị cần thiết và ý chỉ của Ngài cho nhân loại, và là mẫu mực duy nhứt chính xác của đức tin và hành động (2 Tim 3:l5-l7).

2.   Tin Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm có Đức Chúa Cha đời đời, một Đấng thực hữu và thiêng liêng, là Đấng toàn năng, toàn tri, vô sở bất tại, thông sáng vô tận và tình yêu vô biên; Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc Con của Đức Chúa Cha đời đời, bởi Ngài mà mọi vật được dựng nên và cũng bởi Ngài mà sự cứu rỗi đoàn người được chuộc sẽ hoàn tất; và Đức Thánh Linh, ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là động lực tái-tạo vĩ đại trong việc cứu chuộc (Mathiơ 28:l9).
3.   Tin Đức Chúa Giê-xu đích thực là Đức Chúa Trời, đồng là một trong bản chất và tinh túy như Đức Chúa Cha đời đời. Trong khi vẫn giữ lấy bản thể thiên thượng, Ngài mặc lấy thể xác con người, sống trên đất như loài người, đem cuộc đời Ngài làm gương cho chúng ta về mọi nguyên tắc công bình, minh định mối tương quan của Ngài với Đức Chúa Trời bằng những phép lạ diệu kỳ, chết trên Thập tự để chuộc tội cho chúng ta, đã sống lại từ cõi chết, thăng thiên về với Cha Ngài là nơi Ngài sống mãi mãi để cầu thay cho chúng ta (Giăng 1:1, 14; Hêbơrơ 2:9-18; 8:1, 2; 4:I4-16; 7:25).

4.   Tin rằng mỗi người muốn được cứu rỗi phải trải qua sự tái sanh. Việc nầy gồm cả một sự biến đổi toàn diện nếp sống bản tánh bằng quyền năng tái tạo của Đức Chúa Trời, qua đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc (Giăng 3:16; Mathiơ 18:3; Công-vụ Các Sứ đồ 2:37-39).

5.    Tin phép báp-têm là một thánh-chỉ của Hội thánh Cơ Đốc. Phương-thức chính xác là dìm mình chìm dưới nước. Phép báp têm phải theo sau sự ăn năn và tha 

tội. Bởi tuân giữ phép báp têm, đức tin được bày tỏ trong sự chết, chôn và sống lại của Đấng Cơ Đốc. (Rôma 6:1-6;  Công-vụ Các Sứ-đồ 10:30-33). 

6.   Tin thánh ý của Đức Chúa Trời bày tỏ qua luật pháp mười điều răn của Ngài như là sự liên kết với nếp sống luân lý. Đây là những điều luân lý trọng đại, giềng mối không thể thay đổi, kết chặt mọi người trong mọi thời-đại. (Xuất Êdíptô ký 20:1-17). 

7.   Điều thứ tư trong bản luật pháp không hề thay đổi này buộc con người phải tuân giữ ngày thứ  bảy trong tuần lễ làm ngày Sa-bát. Ngày thánh này được dùng làm ngày kỷ niệm việc tạo thế, cũng là dấu chỉ của sự thánh hóa, biểu hiệu cho việc tín giáo an nghỉ khỏi việc làm tội lỗi mình để vào nơi an nghỉ linh hồn và Đức Chúa Giê-xu đã hứa cho mọi kẻ đến cùng Ngài (Sáng thế ký 2:1-3; Xuất Êdíptô ký 20:8-11;  31:12-17; Hêbơrơ 4:1-10).

8.   Tin luật pháp mười điều răn chỉ tội ra, và án phạt của tội lỗi là sự chết. Luật pháp không thể cứu vớt kẻ phạm pháp khỏi tội lỗi của mình, cũng không thể ban cho người quyền năng để khỏi phạm tội. Chính nhờ tình yêu vô tận và ân điển của Đức Chúa Trời mà việc nầy có thể thực hiện được. Ngài ban cho một Đấng thay thế, chính Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Đấng công bình, chết thay cho người (‘Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời' ( II Cô-rinh-tô 5:21). Chúng ta được xưng công bình không phải là việc tuân giữ luật pháp, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Giê-xu Cơ đốc. Bởi tin nhận Đức Chúa Giê-xu, con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Nhờ huyết báu của Đức Chúa Giê-xu biến đổi thành công bình khỏi mọi tội lỗi của quá khứ, và được cứu khỏi quyền năng của tội lỗi bởi có Chúa sống trong người. Như vậy tin lành trở nên “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin”. Việc nầy được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, là Đấng làm cho con người nhận thấy tội lỗi của mình và đưa người đến Đấng Mang Gánh tội lỗi, giới thiệu những kẻ tin đến mối tương quan giao ước mới là nơi mà luật pháp của Đức Chúa Trời được viết trong lòng người, và nhờ quyền phép của Đức Chúa Giêxu ngự trong lòng người mà cuộc sống của người  hòa hợp với giềng mối thánh, vinh dự và đặc ân của sư biến cải diệu kỳ này hoàn toàn thuộc về Đấng Cơ Đốc (1 Giăng 3:4;  Rôm 7:7; Êph 2:8-10; 1 Gi 2:1-2; Rôm 5:8-10; Galati 2:20; Êph. 3:17; Hêb. 8:8-12).

9.    Tin chỉ mình Đức Chúa Trời “cóù sự bất tử” (1 Tim 6:16). Con người mang lấy thể chất thừa tự  tội lỗi và chết mất. Sư sống vĩnh cửu là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua đức tin trong Đức Chúa Giê-xu (Roma 6:23). “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống” (1 Giăng 5:12).  Sự bất tử được ban cho những người công bình còn sống khi được cất lên không trung để gặp Chúa. Chứng tỏ những người được kể là trung tín sẽ được “mặc lấy sự bất tử” (1 Côr 15:51-55).

10.  Tin rằng người chết không hay biết gì hết. Tin rằng mọi người, thiện hay ác cũng vậy, sẽ nằm yên trong mồ từ Iúc chết cho đến khi được phục sinh. (Truyền 9:5-6;  Thi 146:3-4; Giăng 5:28-29).

11. Tin rằng sẽ có sự phục sinh cho những người công bình và không công bình. Sự phục sinh cho người công bình sẽ được thực hiện vào lúc Đấng Cơ Đốc phục lâm, và sự phục sinh người không công bình sẽ diễn ra vào lúc dứt thời kỳ ngàn năm bình an (Giăng 5: 28-29;  I Tê-sa 4:13-l8; Khải 20: 5-l0.) 

12. Tin rằng kẻ không hối cải sau cùng, kể luôn cả Sa-tan, tác giả của tội lỗi sẽ bị hủy diệt bởi lửa để trở về tình trạng không còn có nữa, sẽ trở nên như họ không hề có bao giờ, như vậy tội lỗi và kẻ phạm tội sẽ được tẩy xóa khỏi vũ trụ của Đức Chúa Trời. (Rôm 6:23; Mal 4:1-3; Khải 20:9-l0; Ápđia 16).

13. Tin rằng không có giai-đoạn tiên-tri nào trong Kinh-thánh nói đích xác ngày tái lâm, nhưng tin thời gian dài nhứt, tức 2300 ngày trong Đaniên 8:14, kết thúc vào năm 1844, đạt đến một biến cố gọi là dọn sạch đền thánh.

14. Tin rằng đền thánh thật mà đền tạm trên đất tượng trưng, là đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời, là đền mà Phao-lô nói đến trong sách Hêbơrơ đoạn 8 trở đi, chính đền mà Đức Chúa Giê-xu, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đang hành chức tế lễ của Chúa, là đối mẫu của công việc các thầy tế lễ Y-sơ-ra-ên đảm nhiệm khi xưa. Tin rằng chính đền thánh thiên đàng này là đền được dọn sạch vào cuối giai đoạn 2300 ngày của Đan 8:14. Việc dọn sạch, như biểu hiệu xưa kia, là việc phán xét, khởi đầu bằng việc nhận chức tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Giê-xu vào giai-đoạn phán xét của chức vụ Ngài trong đền thánh trên trời, đã được biểu hiệu bằng việc dọn sạch đền thánh trên đất trong ngày Đại lễ Chuộc tội. Chính việc phán xét này ở trên trời khởi đầu vào 1844. Việc phán xét xong tức chấm dứt thời kỳ ân điển cho nhân loại.  

15. Tin rằng Đức Chúa Trời, trong khi phán-xét và theo cách đối đãi đồng nhứt với gia đình nhân loại trong việc cảnh cáo họ về những biến cố có ảnh hưởng trực tiếp đến định mạng của họ (Amốt 3:6-7), loan báo trước về sự sắp tái lâm của Chúa Cơ Đốc. Việc này được biểu hiệu bằng ba vị thiên sứ trong sách Khải huyền đoạn l4, và sứ mạng của họ cho ta thấy việc dân sự hoán cải để chuẩn bị tiếp đón khi Ngài tái lâm. 

16.  Tin rằng khoảng thời gian dọn sạch đền thánh ăn khớp với thời gian tuyên cáo sứ mạng trong sách Khải huyền đoạn 14 là khoảng thời gian điều tra phán xét, trước hết xét đến những người đã chết, sau đó đến người còn sống. Việc điều tra phán xét nầy sẽ định những ai trong hằng hà sa số người ngủ an trong cát bụi của đất xứng đáng dự phần vào sự phục sinh lần thứ nhất, và những ai trong vô số người đang sống sẽ được cất lên trời (l Phi 4:l7-18; Đan. 7:9-10; Khải l4:6-7; Lu-ca 20:35).  

17. Tin rằng những người theo Chúa Cơ Đốc phải là những người thánh thiện, không thể theo tôn chỉ không thánh khiết cũng không dung hòa với đường lối không công bình của thế gian, không ưa thích khoái lạc tội lỗi của nó, cũng không mang lấy hình ảnh rồ dại của nó. Tin rằng tín hữu phải nhận thức thân thể của họ là đền thờ của Đức Thánh Linh, vì vậy họ phải trang phục chỉnh tề, đoan trang, để lộ ra đức hạnh. Hơn nữa trong việc ăn, uống cũng như trong trọn lối sống, họ phải khuôn đúc cuộc đời của họ để trở thành những môn đồ 

của Đấng thầy nhu mì, khiêm nhường. Những người tin theo Chúa Cơ Đốc chừa bỏ mọi thứ rượu, thuốc lá và những chất ma túy, cùng tránh mọi tập tục và thói quen làm xú uế thể xác cũng như linh hồn (I Côr. 3:l6-17; 9:25; 10:31; I Tim. 2:9-10; 1 Gi 2:6). 

18. Tin rằng nguyên tắc thánh về phần mười và các của dâng để nâng đỡ việc truyền bá đạo, là nhận thức quyền sở hữu chủ của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta, và chúng ta là những quản gia của Đức Chúa Trời, phải chịu trách-nhiệm báo-cáo lại Ngài những gì Ngài đã ủy thác cho quyền tư hữu của ta (Lêviký 27:30; Mal. 3:8-12; Mathiơ 23:23; 1 Côr. 9:9-14;  II Côr. 9:6-l5).
19. Tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Hội thánh Ngài ơn của Đức Thánh Linh, như đã ghi trong I Côrinhtô 12 và Êphêsô 4. Ơn này được điều hành hòa hợp với nguyên tắc thánh của Kinh thánh, và được ban cho để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cơ Đốc (Êphêsô 4:12). Tin rằng ơn Thần linh Tiên tri là một của những dấu hiệu phân biệt của Hội thánh còn sót lại (l Côrinhtô 1:5-7; 12:1-28; Khải huyền 12:17; 19:10; Amốt 3:7; Ôsê 12:10, 13.) Họ tin rằng ơn này được thể hiện trong đời sống và chức-vụ của bà Ellen G. White.

20. Tin rằng sự phục lâm của Chúa Cơ Đốc là niềm hy vọng trọng đại của Hội thánh, là tuyệt đỉnh của tin lành và chương trình cứu rỗi. Sự tái lâm của Chúa là thực sự, rõ ràng, trông thấy được. Nhiều biến cố trọng đại kèm chung với sự tái lâm của Ngài như việc phục sinh kẻ chết, hủy diệt kẻ ác, luyện sạch địa cầu ban thưởng cho người công bình và thành lập nước đời đời của Ngài. Các điềm được nói trước, đặc biệt là những lời tiên tri được ghi chép trong sách Đaniên và sách Khải huyền đã ứng nghiệm gần hết, với những tình trạng hiện đại về cục diện xã hội, kinh tế, chánh trị và tôn giáo cbứng tỏ rằng ngày Chúa Cơ Đốc Phục lâm thật rất gần rồi vậy. Giờ đích xác của việc Chúa tái lâm không báo trước. Tín giáo được khuyên dạy phải đề cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng vì “Con Người sẽ hiện đến trong giờ mà anh em không ngờ” (Lu-ca 21:25-27; l7:26-30; Giăng 14:1-3; Công vụ 1:9-11; Khải l:7; Hêbơrơ 9:28; Giacơ 5:1-8; Giôên 3:9-l6; 2 Tim. 3:1-5; Đaniên 7:27; Mathiơ 24:36, 44).

21. Tin rằng thời kỳ ngàn năm mà Chúa trị vì tức thời kỳ giữa sự phục sinh thứ nhứt và sự phục sinh thứ nhì. Trong khoảng thời gian đó các thánh nhân của mọi thời đại sẽ cùng sống với Đấng Cứu chuộc của họ trên trời. Vào lúc cuối thời kỳ một ngàn năm, thành thánh và tất cả các thánh sẽ hạ xuống trên đất. Những kẻ gian ác sẽ được sống lại trong lần phục sinh thứ nhì, sẽ lan tràn trên mặt đất mà Sa-tan là thống lãnh để bao vây trại của các thánh, khi đó lửa từ Đức Chúa Trời trên trời rơi xuống thiêu nuốt chúng hết thảy. Trong trận thiêu hủy Sa-tan và bè lũ của nó, chính địa cầu sẽ được tái tạo và tẩy sạch khỏi mọi ảnh hưởng của rủa sả. Bởi đó mà vũ trụ của Đức Chúa Trời sẽ được tinh luyện khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi (Khải 20; Xachari l4:l-4; 2 Phi. 3:7-10).

22.  Tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự nên mới. Địa cầu sẽ được phục hồi nét đẹp nguyên thủy, sẽ là nơi cư ngụ vinh hiển của các thánh của Đức Chúa 

Trời. Lời hứa cho Áp-ra-ham rằng qua Đức Chúa Cơ Đốc ông và dòng dõi ông sẽ chiếm hữu đất đời đời, sẽ được thực hiện. “Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.” Chúa Cơ Đốc sẽ cai trị tối thượng “và mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển sẽ tung hô “chúc cho Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép, cho đến đời đời !” (Sáng 13:l4-17; Rôma 4:l3; Hêbơrơ 11:8-16; Mathiơ 5:5; Ê-sai 35; Khải 21:1-7; Đaniên 7: 27; Khải 5:13). 

C.    Những Điểm Cần Lưu Ý:

Phần lớn tín lý của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm đều không khác với tín lý của Giáo Hội Tin Lành, tuy nhiên có một số tín lý và sự dạy dỗ chính của Giáo hội cần được lưu ý (trong giới hạn bài này chỉ nêu 4 điểm chính mà thôi) như sau:

1.    Sự Cứu Rỗi: Bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu và tuân giữ luật pháp: 

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy rằng: “Sự giữ luật pháp là điều cần thiết để được cứu rỗi”. Những kẻ tin mà không giữ ngày Thứ Bảy đều bị hư mất. Khi Đấng Christ tái lâm chỉ có 144.000 người sẽ được cứu, tức là những người trông đợi Chúa Phục Lâm (ADVENTISTS) là những kẻ không mang dấu con thú (Murray Downey, Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân, trang 158). Mục sư  Dương Quốc Tùng trong cuốn “Lẽ Thật Ngày Sa-bát” cũng trình bày nhiều lý lẽ nhấn mạnh việc cần giữ ngày Sa-bát.

Bà White nói: “Đức tin vào Đấng Christ chỉ có thể cứu chúng ta khỏi mọi tội thuộc về quá khứ, còn tuân giữ luật pháp là tiêu chuẩn cho bản chất và đời sống con người được thử nghiệm trong khi phán xét” (The Great Controversy Between Christ And Satan)

( Đối Chiếu Với Thánh Kinh:  Giăng 3:16; Êph. 2:8-9; Rôm 6:14; 7:6; Gal. 5:18; Côlôse 2:14, 16-17; Công vụ 15:10-11:  Qua những câu Kinh Thánh nầy, chúng ta thấy con người được cứu nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhờ ân điển của Ngài, chứ không phải nhờ việc làm theo luật pháp của mình (Giăng 1:11-12, 29 v.v. . .).

Chúng ta tin rằng trong Đấng Christ không còn có sự bắt bẻ, câu nệ về hình thức bề ngoài, về chi tiết nghi thức (như người Pharisi-Math 23) để mong làm trọn Mười Điều Răn hay luật pháp Môi-se, nhưng điều quan trọng hơn đã được chính Đấng Christ nhấn mạnh đó là tinh thần giữ trọn luật pháp với tiêu chuẩn cao hơn phát xuất từ tấm lòng yêu kính Chúa(Math 5-7; Giăng 4:24). Và Chúa là Đấng xét đoán, Ngài biết rõ tấm lòng của mỗi người (1 Côrinhtô 8:2-3).

[Sự Cứu Rỗi được ban cho không bởi việc làm, càng không thể nhờ sự hỗ trợ công việc của con người vào huyết vô tội của Đấng Christ đã chịu đổ ra. Chỉ một mình Chúa Jêsus là Cứu Chúa và chỉ có một Cứu Chúa mà thôi. Đức tin chúng ta đặt vào CHÚA tức là không nhìn vào chúng ta mà chỉ nhìn xem một mình Cứu Chúa mà thôi. Cố gắng đạt đến sự Cứu Rỗi bằng cách tuân giữ Luật pháp, đó là một sự phí công vô ích mà thôi. “Vì có chép rằng đáng rủa sả thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở Sách Luật (CẢ NGŨ KINH) đặng làm theo những sự ấy” (không phải chỉ cố gắng làm nhưng phải vâng phục cách trọn vẹn) (trích dẫn Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân, trang 159)].

2.    Ba Giai Đoạn Trong Sự Cứu Chuộc của Đấng Christ:

Dựa vào lịch sử cứu chuộc, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy rằng có 3 giai đoạn trong công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Thập tự giá là giai đoạn 1; giao đoạn 2 bắt đầu từ Năm 1844 là khi Đấng Christ bước vào Nơi Thánh (Đền Thánh Trên Trời) để khởi đầu cuộc điều tra phán xét (tra xét những người có danh sách đặc biệt là những người giữ luật pháp - điều răn thứ Tư) và giai đoạn 3 là lúc Đấng Christ vào nơi Chí Thánh và tội ác của chúng ta được đặt trên con dê (Sa-tan) bị đuổi đi trong ngày Chuộc Tội.

( Đối Chiếu Với Thánh Kinh: Hêbơrơ  9:12, 28 cho biết Sự cứu chuộc của Đấng Christ là một lần đủ cả. Rôma 8:1, không còn có sự định tội cho những kẻ ở trong Đấng Christ. Do đó không cần có sự phán xét điều tra vào năm 1944, và cũng không cần nhờ Sa-tan gánh tội chúng ta vào nơi lãng quên. Về con dê gánh chịu tội lỗi (A-xa-sên), Bà White đã giải nghĩa sai (xem Rôma 3:24-26, Êsai 53:6) vì chính Đấng Christ mang lấy tội lỗi của chúng ta chứ không phải Sa-tan.

[Theo I Giăng 1:29 thì Đấng Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Đấng Christ mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Tác giả Hê-bơ-rơ đã dạy rõ ràng về Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta đời đời, và chỉ bởi một của lễ mà Ngài hoàn tất sự chuộc tội cho chúng ta.

Không phải đợi đến năm 1844  Đấng Christ mới vào nơi Thánh, nhưng Ngài đã hoàn tất sự giải cứu ấy tại chính Thập Tự Giá, rồi được tôn lên ngồi bên hữu Đấng Ngự trong Nơi Rất Cao ở trên trời và làm Thầy Tế lễ Tối Cao của chúng ta trong nơi Thánh để Cầu Thay cho chúng ta (trích dẫn NTCPLHTN, trang 159)].

3.    Giữ Ngày Sa-bát (Thứ Bảy):

             Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy rằng “tất cả những ai nhóm vào ngày Chúa nhật là kẻ mang dấu của âm phủ và chắc chắn phải đi vào hồ lửa vì đã phạm luật Sa-bát của Đức Chúa Trời.”
   

             “It is a symbol of our redemption in Christ, a sign of our sanctification, a token of our allegiance”
 [“Đó (Việc giữ ngày Sa-bát) là một biểu tượng của sự cứu chuộc chúng ta trong Đấng Christ, một dấu hiệu của sự nên thánh chúng ta, một bằng chứng của lòng trung thành chúng ta”]

       [a/. Họ dạy rằng Giáo Hoàng chính là Anti-Christ đã đổi Ngày Sa-bát ra ngày Chúa nhật. b/. Một số người cho đó là Hoàng Đế Constantine của La-mã đã đổi ngày ấy. c/. Họ cho rằng ngày thứ bảy đã được Đức Chúa Trời thiết lập lúc cuối cùng cuộc sáng tạo, vào ngày đó Đức Chúa Trời yên nghỉ. Ngài đặt một kiểu mẫu yên nghỉ cho tất cả mọi người rằng: “Hãy giữ ngày Sa-bát và biệt riêng ra Thánh.” Vậy sự thiết lập giữ ngày Sa-bát nầy không hề bị phá bỏ. (trích NTCPLHTN, trang 153, 154)]
       ( Đối Chiếu Với Thánh Kinh: Hêbơrơ 4:4-10 dân Chúa đã không được vào sự yên nghỉ, Hêbơrơ 4:1-3 Cơ Đốc nhân ngày nay, ngày Sa-bát đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ, chúng ta đã được bước vào sự yên nghỉ trong Chúa. Côlôse 2:16-17 : “. . . ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.” Và khi ấy dân sự Chúa thờ phượng Ngài, vui hưởng Ngài trong “Ngày Của Chúa” (Khải 1:10) chứ không phải ngày thứ Bảy. “Ngày của Chúa” trong Tân Ước là ngày Chúa sống lại, ngày thứ nhất trong tuần lễ (hiện nay là ngày Chúa nhật). Cơ Đốc nhân trong thời Tân Ước đều nhóm lại ngày thứ nhất (Công vụ 20:7; Giăng 20:19; Công vụ 2:1, Lễ Ngũ tuần đầu tiên cũng nhằm ngày thứ nhất). Ngoài ra, Banaba (100 S.C.), Ignatius (107 S.C.), Justin Martyr (145-150 S.C.), đều cho thấy hội thánh ban đầu nhóm trong ngày thứ nhất (xem thêm 2 Côr. 3:7-9; Rôm 14:5-6; Côl. 2:14; Rôm 6:14; 7:14; Gal. 5:18).

       [a/. Có rất nhiều Giáo Hoàng và không có vị nào cùng cai trị một lúc. Trong thời các Sứ đồ, Giăng nói có nhiều Anti-Christ xuất hiện (I Giăng 2:18). Nhưng cũng cùng một đoạn ấy, Giăng nói về Anti-Christ sẽ hiện ra trong ngày cuối cùng. Anti-Christ ấy sẽ xuất hiện và cai trị thế giới ngay trước khi Đấng Christ đến, và lúc ấy Anti-Christ sẽ bị hủy diệt, bị quăng vào Hồ Lửa. Nhưng Anti-Christ vẫn chưa xuất hiện, vì vậy sự lên án Anti-Christ đổi ngày Sa-bát ra ngày Chúa nhật là không có căn cứ. Vả lại, những ai giữ ngày Chúa Nhật không thể là người mang dấu của con thú được. Theo Khải huyền 13:16-18 việc mang dấu con thú không có liên can chi tới việc giữ ngày Chúa Nhật cả.

       b/.  Căn cứ vào lịch sử thì không có chuyện Constantine đổi ngày. Trái lại, khi ông làm Hoàng Đế La-mã, ông trở lại với Cơ Đốc Giáo thì cho phép áp dụng những cuộc thờ phượng Thánh và chọn ngày Chúa Nhật làm Ngày Thánh cho toàn dân trong cả đế quốc.
       c/.  Chúng ta tin rằng con người được cứu rỗi không phải do giữ ngày Thứ Bảy hay Chúa Nhật. “Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa.” Đời sống Cơ Đốc nhân được chứng thực căn cứ vào nếp sống Cơ Đốc sâu nhiệm, chớ không phải trên sự việc giữ “ngày, tháng, mùa và năm.”

       Vả, Đức Chúa Trời dạy chúng ta về ngày Sa-bát trong Cựu Ước để chuẩn bị sự Cứu Chuộc như thế nào? Thập tự giá là bằng chứng của lịch sử. Có phải đây chỉ là sự yên nghỉ vật lý không thôi sao? Không, Đức Chúa Trời đã tìm kiếm con người trải qua các thời đại để đem thế giới bất an nầy được an nghỉ trong chính Ngài nhờ sự Cứu Rỗi và sự phục vụ Chúa.

       Trước khi cuộc sáng tạo thứ I bị nhiễm tội thì Đức Chúa Trời đã yên nghỉ rồi. Ngài không cần phải nghỉ vì cớ quá lo lắng hay mệt nhọc vì Ngài là Thần Linh. Đức Chúa Trời không hề mệt mỏi vì Ngài là Đấng Toàn Năng. Nhưng khi tội lỗi kéo con người ra khỏi sự thông công với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời bắt đầu thực hiện sự Cứu Chuộc cho chúng ta. Vì thế nên trên Thập tự giá Chúa Cứu Thế đã kêu lên: “Mọi sự đã được trọn.” Ngài đã mở cho chúng ta một con đường đến thẳng với Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã được tôn lên Ngồi bên hữu Ngai Đức Chúa Trời. Ngài đã hoàn tất sự Cứu Chuộc cho chúng ta rồi và Ngài khuyên mời thế giới đầy lo lắng nầy rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Bất cứ kẻ nào bước vào sự yên nghỉ của Chúa thì chấm dứt công việc mình.

       Tại sao Đức Chúa Trời rao báo hình phạt trên những kẻ làm những việc cấm trong ngày Sa-bát? Như kẻ lượm ma-na, lượm củi, hay ngay cả đi xa khỏi nhà trong ngày Sa-bát cũng vi phạm luật chết. Chúng ta phải đọc rõ: “Đáng rủa sả thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách Luật, đặng làm theo những sự ấy (không phải chỉ cố gắng để làm).” Chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đưa ra tiêu chuẩn ấy để chứng tỏ con người đạt đến mức quá thấp trong sự cố gắng của họ. Điều nầy cho thấy rằng sự Khải thị của Đức Chúa Trời về sự Cứu Chuộc thật là trọn vẹn. Không phải con người hãy cố gắng làm hết mọi sự rồi mới đặt lòng tin vào công việc đã hoàn tất của Đấng Christ. Không, con người được Cứu hoàn toàn do Ân Điển mà thôi, vì sự Công bình của họ như chiếc áo nhớp, họ chỉ phải chạy đến cùng Chúa mới được Cứu.

       Sự yên nghỉ ấy được ban cho kẻ nào tin tức là bước vào sự Cứu Rỗi được gọi là sống và phục vụ. Đó là đời sống trong đó chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không do sự cố gắng vô ích. Xác thịt chẳng làm chi được!

       Đó là hình ảnh của một Ca-na-an yên nghỉ mà Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài khi họ vượt qua sông Giô-đanh để chiếm lấy 7 thành lớn, mạnh và đông hơn họ gấp bội phần. Đức Chúa Trời ban cho họ đất nầy, thật Đức Giê-hô-va đã chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên. Bởi Đức tin mà các vách thành Giê-ri-cô sụp đổ xuống. Đức Giê-hô-va đã phó những kẻ thù vào tay họ. Không lấy gì làm khó để Đức Chúa Trời hành động. Nguyên tắc trải qua các đời là: “Ấy chẳng phải là bởi Quyền Thế, cũng chẳng phải là bởi Năng Lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy.”

       Cơ Đốc nhân khi bước vào sự yên nghỉ nầy họ không cần làm gì nữa, nhưng chính Đức Chúa Trời sẽ làm qua họ. 

       Cho nên, ngày Phục sanh của Đấng Christ, ngày Chúa từ kẻ chết sống lại, đã cho thấy rằng cuộc tạo hóa mới mà Ngài đã thiết lập căn cứ vào sự chuộc tội đã thực hiện xong.

       “Ngày Sa-bát thứ I đã chiếu bóng nó trên Cựu Ước thì đã được trọn vẹn trong Tân Ước và trong mỗi một đời sống của kẻ được dựng nên mới trong Chúa Jêsus.” Bước đi trong Thánh Linh, kẻ đến tin Đức Chúa Jêsus Christ sẽ được tự do, họ được buông tha khỏi Luật pháp của Sự Tội và Sự Chết (Trích NTCPLHTN, trang 154-157)].

4.    Sự Hủy Diệt Kẻ Ác: Không có sự hình phạt đời đời:

       Bà E. G. White nói: “Thuyết hình phạt đời đời là một thuyết giả dối, cấu tạo nên bởi sự gớm ghê của Ba-by-lôn Lớn . . .” Ở một chỗ khác, bà nói: “Giáo lý như sự hành hạ đau khổ đời đời chống đối với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, với tiếng gọi của lý trí và với cảm xúc của loài ngưới.” (The C. P. Of Our Seventh Day Adventist, trang 163. Father, trang 734)

       Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm cho rằng: Sa-tan, kẻ ác và người không tin Chúa trong tương lai sẽ bị tịch diệt không còn hiện hữu nữa (Dựa theo Người Thức Canh, Tìm Hiểu Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật).

        Vì Bản tánh Đức Chúa Trời là tình yêu (I Giăng 4:8; Giê-rê-mi 31:3; 
 Malachi 4:1-3). Cuối cùng, kẻ có tội sẽ bị đốt ra tro (Sau khi đốt ra tro thì lửa không cháy nữa). 

       Thi 37:10 – Kẻ ác sẽ không còn nữa. Thi thiên 37:20 – Kẻ ác sẽ bị hư mất, chúng sẽ bị thiêu rụi như khói. Thi thiên 37:36 – Không ai còn thấy kẻ ác nữa. Ma-thi-ơ 25:46 – Kẻ ác sẽ vào hình phạt đời đời (Giải thích: Kinh thánh không nói tình trạng phạt sẽ kéo dài đời đời. Họ sẽ bị phạt một lần nhưng tiêu mất đời đời).
Khải huyền 20:10 – Kẻ ác sẽ bị hủy diệt đời đời. (Giải thích: "Đời đời" không có nghĩa kẻ ác sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi trong lửa địa ngục, nhưng có nghĩa là "cho đến khi chấm dứt thời gian của họ"). Ê-xê-chi-ên 28:17-18 – Chính Sa-tan cũng bị thiêu hủy ra tro. Áp-đia 15-16 – Kẻ ác sẽ như chưa hề hiện diện. 

( Đối Chiếu Với Thánh Kinh:

Kinh Thánh khải thị có hình phạt đời đời:

Khải 14:11  “Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” 

Khải 20:10  “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

Sa-tan, kẻ ác, người không tin Chúa, không có tên trong sách sự sống phải bị quăng vào hồ lửa để phải chịu thống khổ đời đời. Không hiện hữu hay tịch diệt thì không thể chịu hình đời đời như lời Kinh Thánh (Khải 14:11; 19:20; 20:10, 14-15).

Nếu tin như điều Giáo Hội CĐPL trình bày, có lẽ không ai còn sợ làm ác bị phạt, vì qua đời nầy mình sẽ đi vào tịch diệt hư không, thoát hết mọi trách nhiệm do tội lỗi mình đã gây ra. Đó không phải là điều Kinh Thánh dạy (Galati 6:7-8).

5.   Sự Bất Tử:
[Chỉ những kẻ được sự sống đời đời mới có sự sống bất tử. CARLYLE B. HAYNES trong tác phẩm “Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm giữ ngày thứ bảy – Công việc và những sự dạy dỗ của họ (The Seventh Day Adventists – Their Work anh Teachings) đã viết: “Con người phải chết. Con người chỉ còn một hy vọng cuối cùng để có thể sống đời đời ấy là phải hoàn tất lệ thuộc vào điều kiện nầy tức là kết hiệp với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ là Cứu Chúa, Đấng đã hứa ban sự sống đời đời cho bất cứ kẻ nào tin.” Về sự yên nghỉ, họ nói rằng trong đời sau sẽ Tịch Diệt, không còn sự hiện hữu nữa. Sự sống đời đời tức là kéo dài sự hiện hữu đến đời đời, nên chết đời đời tức là đời đời không hiện hữu nữa. Họ cho rằng cả Sa-tan, tác nhân của tội ác, lẫn những kẻ ác, đều bị thiêu hủy bởi lửa trong ngày cuối cùng để trở thành một trạng thái vô hữu (trích NTCPLHTN, trang 159-160)]

· Đối chiếu với Thánh Kinh: 

[Sự sống đời đời có ý nghĩa siêu việt hơn là sự hiện hữu Đời Đời. Một cái ghế dù hiện hữu nhưng không có sự sống. Trong I Giăng 5:12, chúng ta đọc thấy: “AI có Đức Chúa Con là có sự sống ĐỜI ĐỜI và đó là sự sống của Con Đức Chúa Trời. Sự sống theo Kinh thánh chính là sự tương giao với Đức Chúa Trời và để cho con người được tương giao với Đức Chúa Trời thì Đấng Christ đã đến để con người được sống. Thật là rồ dại khi nói rằng một tội nhân “chết trong sự quá phạm và tội ác mình,” tức là không còn hiện hữu nữa. Thật là buồn cười nếu hiểu như trên thì Đấng Christ phán câu:”Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết” có lẽ có nghĩa là: “Hãy để kẻ không hiện hữu chôn kẻ không hiện hữu.”

Về sự chết, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm cho rằng đó là sự hoàn toàn ngưng nghỉ, nhưng Kinh thánh dạy sự chết vật lý là sự tạm chia lìa giữa linh hồn và thân xác cho đến khi được tái hợp tức là sống lại. Nhưng Phao-lô mô tả trạng thái đình chỉ nầy là “lìa khỏi thân thể đặng ở cùng Chúa.” Sau 1.000 năm đau khổ trong Hồ Lửa, Con Thú và Tiên tri giả vẫn còn hiện hữu (xem Khải huyền 19:20; 20:10). Nếu một sự thể không hiện hữu làm sao có thể bị đau đớn? Nhưng Thánh Kinh cho biết rằng Ma Quỷ phải chịu đau đớn, khổ hình cho đến đời đời. (Khải 20:10). (trích NTCPLHTN, trang 159-160)].

6.   Linh Hồn Ngủ:
[Về Thuyết Linh Hồn Ngủ, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy: “Lương tâm con người nhận thức được tùy thuộc vào sự sống khi còn trong thân xác. Khi 2 yếu tố nầy chia lìa lúc chết, tức là con người rơi vào trạng thái không còn hiểu biết chi nữa. Nên khi chết, con người bị rơi vào cõi vô thức (UNCONSCIOUSNESS). Kinh thánh gọi trạng thái nầy là ngủ. Trạng thái ngủ nầy sẽ kéo dài cho đến lúc con người được sống lại từ kẻ chết.” (trích NTCPLHTN, trang 161)]

· Đối Chiếu với Thánh Kinh:

[Giăng 4:24; Hê-bơ-rơ 1:14; Hê-bơ-rơ 12:23; Linh hồn không hề bị lệ thuộc vào hoạt động hay sự ý thức khi nó chiếm hữu thân xác con người. Nếu không,Đức Chúa Trời và các Thiên sứ cùng những “Linh Hồn người Nghĩa” sẽ chẳng ý thức, cũng chẳng hành động chi cả. Các phân đoạn kinh thánh như: Thi thiên 6:5; 146:4; Truyền đạo 9:10; Đa-ni-ên 12:2; Math 9:24; Giăng 11:11; I Côr. 15:51; I Tê-sa 4:14 sẽ không được phép hiểu sai để giải thích cách sai lạc.

Những đoạn nói trên mô tả trạng thái vật lý trong thể xác con người. Người nhà giàu trong Lu-ca 16:19-31, nếu thật chỉ ngủ thì ông đang bị một cơn ác mộng khủng khiếp. Sau khi bị chém đầu chết, những linh hồn tử đạo đã kêu lên: “Lạy 

Chúa là Đấng Thánh và Chơn Thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng ta báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?” Vậy nếu những linh hồn nầy ngủ thì họ ngủ không yên. Phao-lô đã từng trải vài lần kinh nghiệm nầy khi ông được đem đến từng trời thứ ba, ở đó nghe những điều không thể nói ra được, lại cũng không được phép nói ra.” Chính Phao-lô không biết rằng lúc ấy ông đang “ở trong hay ở ngoài thân thể”. Thật là vô lý và ngạo mạng khi một người nói: “Tôi mong lìa bỏ thân xác đặng đi ở với Chúa” mà sự ở nầy lại xảy ra trong cõi vô thức là cõi hiện diện đầy sự vui mừng với Chúa.

Các vị lãnh đạo Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm đã họp một Hội Nghị, có sự hiện diện của DONALD grey BARNHOUSE, WALTER R. MARTIN thuộc tạp chí Eternity và George Cannon, thuộc Viện Truyền Giáo NYACK cho biết rằng đã có một số đổi thay trong Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm. Khi đệ trình 40 câu hỏi lên Giới lãnh đạo Cơ Đốc Phục Lâm, Ông Martin đã nhận được một thư trả lời rất dài. Ông đã đúc kết mấy điểm trả lời của thư ấy như sau:

· Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm ngày nay không còn xem tác phẩm của bà ELLEN G. WHITE là ngang hàng với Thánh Kinh nữa.
· Chúa Jêsus không phải là một vật thọ tạo.
· Giữ ngày Sa-bát không có nghĩa là để được Cứu Rỗi.
· Họ tin vào công tác Cứu Chuộc đã xong của Đấng Christ. Họ cho rằng con dê gánh tội chúng ta đi vào sự quên lãng là một sự “thương lượng có tính cách pháp lý”, nhưng không phải là sự đền tội ở Thập tự giá.
· Học vẫn tin vào thuyết “Cuộc điều tra phán xét.”
· Việc giữ ngày Sa-bát là cần thiết cho bất cứ Cơ Đốc nhân nào muốn đi trong sự vâng phục các Điều Răn của Đức Chúa Trời.
· Họ vẫn tin chắc vào “sự bất tử có điều kiện”(như linh hồn ngủ và kẻ ác bị tịch diệt).
Những điều nầy được trích lại từ những tác phẩm xuất bản của Bà White, là người được Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm sùng kính. Đó là một vài sửa đổi của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm như đã nêu trên. Chúng ta hy vọng trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều sự thay đổi nữa trong Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm (trích Nghệ Thuật Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân, trang 161-163)].

*********

Trên thực tế, những người theo Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm không những chỉ giữ ngày thứ Bảy mà còn được dạy phải tuân giữ nhiều điều kiêng kỵ khác trong các thức ăn thức uống, trong nếp sinh hoạt theo như luật pháp của người Do thái. . . Chứ không như tinh thần chính đáng của các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên (Công vụ 15:10-11).

Những lý lẽ bênh vực cho niềm tin của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm không phải là hoàn toàn không có căn cứ trên Thánh Kinh, nhưng đã dựa trên một cách giải nghĩa chủ quan, căn cứ vào ơn Thần linh tiên tri của Bà Ellen G. White (?), nên tự đặt mình bị trói buộc trở lại dưới ách luật pháp mà cậy việc làm, xem nhẹ ơn cứu chuộc nhưng không của Đấng Christ (Êphêsô 2:8-9) và quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh (2 Côrinhtô 5:17, Galati 5:22-23).

Nguyện Chúa cứu chúng ta khỏi khuynh hướng và những lý lẽ sai lầm nầy.

Nhận định mới học:

- Mỗi luật lệ được đặt ra cho một nhóm người nhất định, tại một thời điểm nhất định, tại một nơi nhất định; không áp dụng được cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Luật pháp Môi se là dành cho người Do thái, trong thời điểm mới ra khỏi Ai cập và trong bối cảnh đồng vắng, đất hứa Canaan. Chúng ta thuộc về dân sự thuộc linh của Chúa. Luật chi phối chúng ta là những lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê xu, còn gọi là luật Đấng Christ. ... chứ không phải toàn bộ luật pháp Do thái.

XIII.   ĐẠO CAO ĐÀI

A. TÌM HIỂU TỔNG QUÁT:

               I/. TIỂU SỬ ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI

      Đạo Cao Đài tên gọi là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ban đầu được thành lập nhờ vào “huyền diệu cơ bút,” qua một số đồng tử. Sau đó Đạo được truyền bá ra, theo cách nói của Đạo là “Đại Đạo Xuất Thế.”

      Vào năm Ất Sửu (1925), tại trung tâm Sài Gòn có một nhóm công chức xây bàn cầu cơ theo kiểu tây phương để học hỏi văn chương. Ban đầu họ tính để tiêu khiển, nhưng về sau theo đuổi phép “Thông Thần Lực” (Médiumnité), đến mức vi diệu. Chung cuộc, họ trở nên những đồng tử đặc sắc giúp Chí Tôn lập Đạo, truyền giáo. Sau nữa, họ được phong vào hàng Chức Sắc Đại Thiên Phong nơi Hiệp Thiên Đài. 

      Lúc bấy giờ, Đốc Phủ Ngô Minh Chiêu đã có thờ Đức Chí Tôn và theo học Đạo từ năm Giáp Tý (1924). Qua cơ bút, ông được Đức Chí Tôn truyền ăn chay mỗi tháng mười ngày, sau đó ăn chay trường và được truyền Cơ Đạo, chỉ một mình ông biết. Đó là người thứ nhứt được biết Đạo Cao Đài. 

      Ngày 30 tháng 10 Ất Sửu, nhằm ngày 15-12-1925 Dương lịch, Đức Chí Tôn dạy phải lập bàn Vọng Thiên cầu Đạo và dùng lối Phò Cơ để tiếp xúc với Đức Ngài. 

      Đêm 24-12-1925, là ngày Chúa Jesus Christ giáng sanh mở Đạo bên Thái Tây, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy rằng : 

      “Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo Đạo Nam Phương,” lập một nền Tân Tôn Giáo xuất hiện tại xứ Việt Nam. 

      Đạo Cao Đài cho rằng các đạo khác đều có Giáo Chủ, nương chỗ hữu hình của vị Giáo Chủ mà biểu dương Chơn lý. Ngược lại, Đại Đạo lại do Đấng Giáo Chủ 

Thiêng Liêng và dùng huyền diệu Tiên gia để lập Đạo, truyền giáo, nên tự nhiên nhiệm mầu, lại theo vô vi mà chuyển biến ra hữu hình. Vậy đủ chứng minh rằng : Trong cõi Hư linh có các Đấng vô hình và như vậy thì nơi người ta cũng có Linh hồn. Mà hễ trong cõi Hư linh có Thần linh, trong người ta, có linh hồn tức nhiên phải có một Đấng Cao cả hơn hết sanh hóa các Chơn linh ấy. 

      Nguồn Gốc Tên Đạo Cao Đài xuất xứ từ có hai câu sấm truyền trong Đạo "MINH SƯ" sáng lập đời nhà Thanh bên Tàu (khoảng năm 1650 vào cuối nhà Minh đầu Nhà Thanh), như sau : 

      Cao như Bắc khuyết nhơn chiêm ngưỡng,

      Đài tại Nam Phương Đạo thống truyền. 

      Nghĩa là cao như Bắc khuyết, người ta trông lên mà tin tưởng, nơi phát xuất Đạo là Nam phương (chỉ về nước Việt Nam) và Đạo liên tục truyền bá là Cao Đài giáo. 

      Ngày 7-5-1926, người cầm giềng mối Đạo đệ lên Quan Thống Đốc Nam Kỳ (Thời kỳ Pháp thuộc) một tờ khai Đạo có chữ ký tên của 28 vị cầm quyền Đạo và 247 người Đạo hữu. Mặt khác Đức Chí Tôn dạy thiết lễ khai Đạo chính thức. 

      Ngày 14-10 Bính Dần, nhằm ngày 18-11-1926, tại Từ Lâm Tự (Tây Ninh) thiết lễ Khai Đạo trọng thể trong ba tháng. Nguyên ngôi chùa Từ Lâm nầy do một vị Hòa Thượng bên nhà thiền đứng ra tạo tác mới vừa xong. Khi Hòa thượng nhập môn rồi bèn cho tạm ngôi chùa làm lễ Khai Đạo. Trong ba tháng hành lễ, người cầu Đạo hằng vạn. Đồng thời, Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền (Hiến Pháp của Đạo) phong thưởng những người có công quả, lập Ngô Văn Chiêu làm chức Giáo Tông, và Phạm Công Tắc được tôn phong làm Hộ Pháp cùng một số đầu sư, lập thành Hội thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Đức Ngài dạy Hội Thánh chung lập Tân Luật Đạo. Ba tháng trôi qua, Hội Thánh đã lập thành, Pháp luật đã có. Đạo nghiễm nhiên thành một nền Tân Tôn Giáo, danh gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có đủ cả lễ nghi thờ phượng, tế tự, có qui điều giới luật rõ ràng và một Hội Thánh cai quản. Sau ba tháng hành lễ tại Từ Lâm Tự, Tòa Thánh được dời về Thánh Địa Tây Ninh bây giờ, nhằm ngày 13 tháng 2 năm Đinh Mão (1927).

      Người Cao Đài tôn xưng Vị Giáo chủ Đại Đạo là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

               II/. NỀN TẢNG ĐẠI ĐẠO

      Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đạo khai lần thứ ba. Nền tảng là qui nguyên Tam Giáo, hiệp nhứt Ngũ Chi thành một Giáo Lý Đại Đồng. 

Đại Đạo Nhứt Kỳ Phổ Độ (Thời Thượng Cổ) 

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai Phật Giáo. 

Đức Hồng Quân Lão Tổ khai Tiên Giáo

Đức Văn Tuyên Đế Quân khai Nho Giáo

Đại Đạo Nhị Kỳ Phổ Độ (Thời Trung Cổ) 

Đức Thích Ca chấn hưng Phật Giáo

Đức Lão Tử chấn hưng Đạo Giáo

Đức Khổng Phu Tử chấn hưng Nho Giáo

Ngoài Tam Giáo (Phật, Đạo, Nho Giáo) ra lại có Đức Chúa Jesus Christ lập Thánh Đạo bên Thái Tây. Đức Khương Tử Nha chủ trương Thần Đạo tại Trung Hoa. 

Vậy thời Trung cổ là thời kỳ văn minh đạo đức cực thạnh, cũng gọi đó là thời kỳ Ngũ Chi Đại Đạo phổ biến (Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo). Đó là Đại Đạo khai hai lần trước. 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đạo lớn, khai lần thứ ba, cứu rỗi chúng sanh với một cách rộng rãi, tức là Phổ Độ tất cả nhơn sanh không phân biệt màu da, sắc tóc, không phân biệt tôn giáo dị đồng, hoặc nói trắng ra là đứng trước Đức Thượng Đế, cả chúng sanh đều là con một Cha, đều được. Đại Từ Phụ cứu rỗi như nhau. 

               III/. DANH HIỆU GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO 

Khi khai Đạo Đức Chí Tôn không mượn phàm thể, lại dùng huyền diệu cơ bút lập Đạo và truyền giáo. Ấy vậy nên Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng Thiêng Liêng. Ngài là Đấng chủ tể Càn Khôn Thế Giới, nhưng không xưng danh “Ngọc Hoàng Thượng Đế” mà lại mượn tên “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.” Thánh danh ấy có ý nghĩa là qui nguyên Tam Giáo hiệp nhứt Ngũ Chi thành một Tôn Giáo Đại Đồng, cắt nghĩa như sau : 

-  Cao Đài chỉ về Nho Giáo, nghĩa là cái Đài cao rất mực (Thái Cực) ngôi của Đấng Chúa Tể Càn Khôn mà Nho Giáo sùng bái dưới danh hiệu “Thượng Đế.” 

-  Tiên Ông chỉ về một vị Đại Giác Kim Tiên trong Đạo Giáo. 

-  ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT chỉ về một vị Phật trong Thích Giáo. 

“CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT” đủ chỉ rõ sự qui nguyên Tam Giáo thành một Giáo lý. 

Các Giáo Chủ Tam Giáo thời xưa là người có thân thể tu hành đắc đạo, rồi đem sở đắc của mình mà dạy đời, cho nên người đời tôn lên ngôi Giáo Chủ. Vì có thân thể thì tự nhiên biết một thứ tiếng bổn xứ thôi, nên nếu đem tư tưởng truyền cho người ngoại quốc, thì gặp trở ngại ngôn ngữ bất đồng, đời sau cũng không còn hiểu biết nguyên nghĩa của Kinh. Còn Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng vô hình, dùng huyền diệu cơ bút dạy đạo thì dân tộc nào, thời đại nào cũng có thể học trực tiếp với Ông Thầy Trời được, nếu họ biết dùng phép “Thông thần lực” (Médiumnité). 

               IV/. NIỀM TIN
Đức Chí Tôn: là đấng tự hữu hằng hữu, tạo lập thế giới

"Khi chưa có Trời Đất thì Khí Hư Vô sanh có một Thầy và Ngôi của Thầy là Thái Cực, Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng biến ra Biến Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng mà tạo lập Càn Khôn Thế Giái”
 Đức Chí Tôn truyền đạt và dạy giáo lý thông qua cầu cơ.

Linh Hoàn:

Linh hồn là điểm tánh của Thái Cực Thánh Hoàng ban cho người ta và linh hồn có thể trở về với cội sanh mình là Trời, nếu người ta biết học hành theo Đạo Pháp. 

Tâm Tánh: làm căn bản học hành. Mà muốn thâm nhập vào Tâm Tánh, khám phá những lẽ huyền nhiệm của nó thì phải dùng Vô vi pháp. Nương vô vi pháp để hàm dưỡng sự tịch mịch linh thông, giải thoát được cái thân ô trọc, hẹp hòi, để rồi hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với Thượng Đế. 

Luật Nhơn Quả: 

Những điều phước họa, bây giờ là cái kết quả của sự hành vi trước, còn về hành động bây giờ sẽ làm Nhơn cho ngày sau, hoặc trong kiếp hiện tại, hoặc trong kiếp vị lai. Kiếp hiện tại vừa trả Quả cho kiếp quá khứ vừa tạo Nhơn cho kiếp vị lai và như thế rồi Nhơn kia Quả nọ, Quả nọ Nhơn kia, nối liền nhau thành một sợi dây duyên nghiệp ràng buộc chúng sanh trong bánh xe Luân Hồi không lối ra, nếu người ta không giác ngộ.

Luật Luân Hồi: 

Luân hồi chỉ về mặt chuyển kiếp của chúng sanh, như kiếp nầy làm người, kiếp tới làm Tiên Phật hay Ngạ quỉ, hay xúc sanh. Tấn hóa hay thối hóa đều do sở hành của người mà ra. Kiếp luân hồi của cá nhơn gồm luân hồi của ba xác thân: 

1.    Luân hồi của Đệ nhứt xác thân, tức Phàm Thể: Xác thân sinh ra lớn lên nhờ khí Âm Dương, Ngũ Hành sanh dục, đến mãn kỳ sanh thọ thì thể xác tiêu tan. Lúc bấy giờ, Tứ Đại ( Địa, Thủy, Hỏa, Phong ) hườn nguyên về bản chất tự nhiên của nó, để rồi chuyển hóa hình hài khác nữa. Nhơn quả là nguyên nhân sanh kiếp Luân hồi. Ấy vậy, nên hễ muốn giải thoát kiếp sanh tử thì phải thanh toán mối nợ tiền khiên ấy. 

2.     Luân Hồi của Đệ nhị xác thân, tức Chơn Thần: Phận sự của Chơn Thần là dìu dẫn nhục thân hành động theo Thiên Lý. Trong kiếp hiện tại, nếu Chơn thần làm chủ Nhục thân khiến cho phàm thể hành động theo Chơn pháp thì Chơn thần sẽ được hiệp với Chơn linh, tạo thành một khí thể Vô Vi, chẳng những khi tử hậu được siêu thoát cõi trần mà lúc sanh tiền cũng có thể xuất ngoại, vân du trong cõi Ta bà nữa, người tu đến đây gọi là Đắc Đạo. 

3.   Luân hồi của Đệ tam xác thân, tức Chơn Linh: Chơn Linh nương Chơn Thần để dự trường thi công quả tại thế gian. Chơn Thần có phận sự chế ngự Nhục thân, Chơn Linh lại gìn giữ Chơn Thần. 

Trong kiếp hiện tại, nếu Chơn Thần không chế ngự Nhục thân, Chơn Linh không gìn giữ Chơn Thần hành động theo luật pháp chơn truyền, đến khi Nhục Thân chết thì Chơn Thần phải chuyển kiếp. Còn Chơn Linh thì phải chờ mãi cho đến khi nào Chơn Thần tạo được một Nhơn Hình có đầy đủ thiện quả thì Chơn Linh sẽ đến cùng Chơn Thần hiệp tạo Khí Thể vô vi, như đã nói trên, tiếng thông thường gọi đó là đắc quả Thiêng Liêng. Theo Thánh Ngôn : Kẻ hành giả phải có Khí thể ấy thì mới đặng đến trước mặt Đức Chí Tôn.

Học lý của Đại Đạo là qui nguyên Tam Giáùo, còn thực hành thì căn cứ theo Ngũ chi Hiệp Nhứt, nghĩa là khi mới nhập môn thì thể-hiện Nhơn đạo, rồi tiến lên Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. 

               V/. HÌNH THỨC ĐẠI ĐẠO 

Đức Giáo Chủ Đại Đạo lập một Hội Thánh gồm có ba đài là : (1) BÁT QUÁI ĐÀI, (2) HIỆP THIÊN ĐÀI, và (3) CỬU TRÙNG ĐÀI

1.    Bát Quái Đài 

Một Tòa Bửu Điện kiến trúc theo hình Bát Quái Đài (8 góc) thờ Đức Chí Tôn và Phật, Tiên, Thánh, Thần. Nghi tiết, phượng thờ tế tự như sau : 
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THỜ ĐỨC CHÍ TÔN: Trên ngôi cao nhất thờ Thiên Nhãn vẽ trên quả Càn Khôn, chính giữa quả Càn Khôn thường đốt một ngọn đèn sáng. Đó là tượng trưng thờ Đức Thượng Đế ngự trên ngôi Thái Cực, làm chủ tể Càn Khôn Thế Giới, thống trị vạn vật, là Giáo Chủ nền Đại Đạo Kỳ Ba, danh xưng là “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.”

 Hình Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn 
Thiên Nhãn - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn không giáng trần, lại dùng huyền diệu cơ bút mà lập giáo, nên thờ Thiên Nhãn là thờ Trời, vì Thánh Ngôn nói rằng : 

"Nhãn thị chủ tâm, 

Lưỡng quang chủ tể

Quang thị Thần, 

Thần thị Thiên, 

Thiên giả ngã giả.”

Nghĩa là: Mắt là chủ tâm, hai ánh sáng trong mắt là chủ Tể : Ánh sáng là Thần, Thần là Trời, Trời là Ta vậy. 

Thờ Tam Giáo Và Ngũ Chi 

TAM GIÁO: thờ THÍCH CA, KHỔNG PHU TỬ, LÃO TỬ (thờ ba vị giáo chủ Thích, Đạo, Nho). 

LÝ THÁI BẠCH, QUAN ÂM, QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN (Ba vị Đại diện Tam Giáo trong Cơ Phổ Độ Kỳ Ba). 

NGŨ CHI : 

Ngôi Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư tượng trưng cho Nhơn Đạo.

Đức Khương Thượng tượng trưng cho Thần Đạo

Đức Jesus Christ tượng trưng cho Thánh Đạo.

Lý Thái Bạch tượng trưng cho Tiên Đạo.

Thích Ca tượng trưng : Phật Đạo.
Tóm lại: Bát Quái Đài là nơi Hội Công Đồng Tam Giáo, Ngũ Chi, Đức CHÍ TÔN vi chủ, cũng như hồn Đạo, cả Giáo Pháp do Đài nầy truyền ra. 

2.    Hiệp Thiên Đài

Hiệp Thiên Đài là cái Đài hiệp với Trời, có phận sự làm trung gian, kết liên Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài thành một Hội Thánh. Hiệp Thiên Đài có hai nhiệm vụ là: 

(1) THIÊNG LIÊNG: Hiệp Thiên Đài là nơi Đức CHÍ TÔN ngự, cầm quyền Thiêng liêng mối Đạo, tiếp xúc với Cửu Trùng Đài, tức là chỗ Đức Chí Tôn và các Đấng Trọn Lành giáng cơ truyền giáo.

(2) PHÀM TRẦN: là truyền bá và gìn giữ Chơn truyền cho khỏi bị canh cải ra phàm giáo. 

3.    Cửu Trùng Đài 

Cửu Trùng Đài vâng lịnh Bát Quái Đài, chưởng quản mối Đại Đạo tại thế gian về mặt hữu vi. Tất cả chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, đều phải vào Cửu Trùng Đài và tuần tự theo đẳng cấp thấp cao, để đạt vị Thiêng liêng của mình. Cửu Trùng Đài do một Hội Thánh quản trị, mạng danh là “Hội Thánh Cửu Trùng Đài” gồm có một phái Nam và một phái Nữ. 

Các chức sắc Cửu Trùng Đài xếp từ chức cao xuống của nam phái : Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư, Phối sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự. Nữ Phái: Đầu Sư, Phối sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự. Phận sự chung của chức sắc là ngoài tự tu, tự giác, còn phải truyền bá Đạo, phổ hóa chúng sanh và bảo tồn luật pháp chơn truyền. 

               VI/. LỄ NGHI VÀ LUẬT ĐẠO 

1.    Lễ Nghi

Lễ nghi để phượng thờ, tế tự làm cho đàn tế được tôn nghiêm và tạo nên một bầu không khí “Kính thành” để cảm hóa lòng người khuynh hướng về đạo đức. Lễ nghi gồm (a) Thờ Thượng Đế gồm Tiên Thiên Đại Đạo và Hậu Thiên Đại Đạo, (b) Thờ Tam Giáo Và Ngũ Chi, (c) Thờ tổ tiên.

Mỗi lần tế lễ đều có hiến Hoa, Rượu, và Trà gọi là Tam Bửu, đại khái như : 

Hoa tượng trưng cho Tinh

Rượu tượng trưng cho Khí

Trà tượng trưng cho Thần

Hiến lễ Tam Bửu ý nghĩa là nhắc rằng trong con người có ba món báu. Tín đồ phải tu tập thế nào cho Tinh Khí Thần huờn nguyên hiệp nhứt, thành một thể khí vô vi thì mới đủ điều kiện giải thoát ra ngoài vòng sanh tử, hoặc nói cách khác là luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần huờn Hư. Đến đó là chứng quả. 

Trong đàn tế lễ có dùng lễ nhạc. Tinh thần Lễ là Kính, Tinh thần Nhạc là Hòa. 

Các động tác có Lạy, Bắt Ấn Tý, 

Mỗi ngày, tín đồ phải hầu lễ bốn lần, gọi là cúng Tứ Thời (vào các giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu), để khí chất được thanh thuần để hòa đồng với cái Động Lực của Vũ Trụ mà tiến bước trên đường Tấn hóa, để Kính thành, để tu tâm, dưỡng tánh,

2.    Luật Đạo 

Luật Đạo mang danh là "Tân Luật" gồm có ba khoản: 

1). Đạo Pháp

2). Thế Luật

3). Tịnh Thất.

1).   ĐẠO PHÁP 

Đạo Pháp có 8 điều ấn định quyền hành của mỗi chức sắc cai trị Đạo và điều kiện thăng thưởng. 

Ai muốn được nhìn nhận là Tín đồ thì phải hầu đàn. 

Tín đồ chia ra làm 2 bực : Hạ Thừa & Thượng Thừa 

Hạ Thừa là bậc mới cầu đạo, còn ở thê, có gia đình, phải làm tròn bổnphận làm người đối với gia đình, xã hội, phải tập ăn chay kỳ, mỗi tháng 6 hoặc 10 ngày. Ngoài phép nước, luật quan, họ còn phải tuân hành Thế luật của Đạo, giữ ngũ giới cấm vân vân .... và nếu có thể được thì chuẩn bị vào bậc Thượng Thừa.

Thượng thừa là người trường trai, giới sát, tuân hành tất cả Luật pháp Đạo, nhứt là “Tứ Đại Điều Qui.” Họ chỉ lo tu tập Đạo pháp tối thượng cho đến Đắc Đạo. Cứu cánh của Thượng thừa là tìm gặp lại Bổn tánh Trời phú cho người để làm chủ tể cho sự hành động của mình, sủ dụng công phu "Minh tâm, Kiến tánh" giúp bản thân mở rộng Đức Từ bi Hỉ xả, Bác ái, Công bình, rồi sau đó đem sở đắc của mình để phụng sự Chúng sanh, tức thực hành "Độ tha" (Giác tha). Chức Sắc từ phẩm Giáo Hữu trở lên phải lựa chọn trong hàng Thượng Thừa. 

ĂN CHAY nghĩa là dùng trái cây, ngũ cốc, chớ không ăn thịt thú vật. Ăn chay để: cầu giải thoát kiếp luân hồi, cầu sự giải thoát, giữ gìn sạch sẽ trong tạng phủ, để không giết hại sanh vật để ăn thịt phạm đến quan niệm "Vạn vật nhứt thể." 

NGŨ GIỚI CẤM: bất sát sanh, bất du đạo, cấm tà dâm, bất ẩm tửu, bất vọng ngữ (chẳng nên nói dối). Ngoài ra còn Tứ Đại Điều Qui 

2.    THẾ LUẬT 

Luật để giúp nhau trên đường Đạo và đường Đời. 

3.    TỊNH THẤT 

Tín đồ vào tịnh thất đặng an thần, dưỡng trí, tu luyện đến công viên quả mãn. Nơi đây, mỗi người đặng thọ bí quyết của Đức Chí Tôn truyền dạy và được dìu dắt cho đến siêu thoát ra ngoài vòng Càn Khôn. 

Tóm Lại: Động-cơ lập giáo của Thượng-Đế là nhằm tạo cho thế gian chủ nghĩa Đại đồng, với Tôn chỉ là : 

“Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhứt”

“Cốt làm cho các Tôn giáo đang lưu-hành trên thế gian, biết tìm trở lại cội nguồn sơ khởi của mình, để cùng nhìn nhau từ một gốc sinh ra, và để nhân loại biết nhìn nhau như con một cha, hầu chung sống với nhau một cách hòa bình, không còn hận thù, chiến tranh, mà chỉ còn cọng yêu, hòa ái, hầu kiến tạo một xã hội thái bình, đó là Thiên ý, mà cũng là lý tưởng của loài người tiến-bộ hiện nay đang theo đuổi.”
 

B.  NHẬN XÉT VÀ SO SÁNH:

               I/.   NHẬN XÉT:

1.   Đây là một tôn giáo phát triển khá mạnh, đến này đã có hơn năm triệu tín đồ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
 

2.   Đạo Cao Đài tự cho mình là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao gồm cả các đạo Đông Tây, nên trên một phương diện, có thể xem đây như là “Ấn Độ giáo” 

của Việt Nam. Đối với dân chúng, điều này vừa đáp ứng sự tự hào là Đạo được phát truyền tại Việt Nam (vừa là đạo của người Việt, vừa gồm tóm hết mọi “tinh hoa” của các đạo thuộc các thời đại) vừa nhấn mạnh đến cách xử thế trong đời, nên tất cả mọi điều dường như trong tầm tay của họ. Tuy nhiên, đạo lý này thực chất là đạo lý hàm hồ, lấy đủ thứ trộn vào rồi tuyên bố là nhờ “cơ bút” thành tinh hoa.

3.   Chính vì tín đồ Cao Đài nhận thức như thế, nên trong thâm tâm họ không quan tâm đến Đức Chúa Jesus Christ. Trong nhận thức, Đức Chúa Jesus chỉ là một trong những người lập ra đạo chưa hoàn chỉnh, phải cần được thống nhất lại dưới sự tiết lộ và hành đạo của Đức Chí Tôn. Họ có thái độ tự mãn, xem thường Đấng Christ. Nghe đến Đức Chúa Jesus Christ, tự họ đã đóng cửa lòng với Ngài vì xem Ngài là thuộc đẳng cấp thấp, và xem như đã có giáo lý của Đức Chúa Jesus bao gồm trong đạo lý Cao Đài.

4.   Có yếu tố tà thuật (thông linh và cầu cơ) trong Cao Đài. Yếu tố này hấp dẫn thu hút người ta đến nhập đạo. Nhưng trên phương diện truyền giảng của chúng ta, đây là điều khiến chúng ta càng ý thức mình không đánh trận với thịt với huyết. Cao đài không phải là một triết thuyết, mà là công cụ của ma quỷ để khiến con người thù địch với Đức Chúa Trời tỏ tường. 

5.    Tín lý của Cao Đài có thể gọi là một thứ hỗn thành thuyết. Với sự pha tạp các tư tưởng đông tây, Cao Đài đặt ra mức tiến tu trì là để tiến lên Nhơn đạo, rồi tiến lên Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. Bên cạnh đó còn kèm thêm tôn chỉ là đem đến “thiên hạ thái bình,” nên có thể nói rằng trong thâm tâm con người có một khao khát muốn tiến đến một lý tưởng mà bản thân cho là chân thiện mỹ, một khao khát mà chỉ trong tâm con người mới có, như Truyềnđạo 3:11 “Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng người, dầu vậy công việc Đức Chúa Trời từ ban đầu đến cuối cùng người không thể hiểu được.” Đạo Cao Đài không thể khiến con người hiểu được về Đức Chúa Trời, và chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình đối với đồng bào Việt Nam nói chung và tín đồ Cao Đài nói riêng.

6.    Người Cao Đài xem tu là tu tâm tánh dựa vào vô vi pháp. Trên thực tế, cứ hễ tâm thấy mình đã làm xong bổn phận là được, còn những giáo luật kia thì không thể đem ra căn cứu được, vì căn cứ vào đó thì đâu còn là vô vi nữa. Vì vậy, theo Cao Đài thấy thật thoải mái, chỉ cần giữ được một vài giới luật cũng xong, vì bánh xe luân hồi cao siêu quá suy tưởng, tu hoài thế nào cũng đắc đạo, không đắc đạo ở kiếp này thì còn bao nhiêu kiếp nữa, không việc chi phải vội. Vậy thành thì tốt, chưa thành thì còn nhiều cơ hội. Quả là sự lừa dối tinh vi của ma quỉ!

               II/. SO SÁNH VỚI TIN LÀNH CHÚA JÊSUS:
1.   Tin lành của Chúa Jêsus là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu kẻ tin (Giăng 1:12). Tin Lành không phải là một triết thuyết tổng hợp hay một phương pháp tu luyện để được thành chánh quả. Và khi tin Chúa Jêsus, kẻ tin lập tức được hưởng sự sống đời đời, và được bảo đảm về sự sống Chúa đã ban. Đây Tin Lành là một quyền năng ban sự sống kèm theo sự bảo đảm chắc chắn.

2.    Con người sinh ra trong tội lỗi chứ không phải sinh ra vốn tội rồi sau bị vướng phải tham dục mà xấu đi. Và được sự cứu rỗi của Chúa Jesus là được huyết Chúa tha thứ tội và biến đổi nên con người mới. (IGiăng 1:9; IICôrinhtô 5:17). 

3.   Được sự cứu rỗi chính là được giải hòa với Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên con người và được thông công với Ngài. Cao Đài có khái niệm này, nhưng dạy rằng phải qua tu trì để hiểu biết ánh sáng của Đấng Chí Tôn rồi được hòa hiệp với Đấng ấy.  Nhưng trong thực tế, ma quỉ đã làm mù mắt lòng của họ, khiến họ không trong thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ. Tin Lành Đấng Christ ban cho sự giải hòa với Đức Chúa Trời bởi chính sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để thỏa đáp sự đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời và bởi sự sống lại của Chúa Jesus để ban cho sự sống mới của tâm linh và sự tương giao với Đức Chúa Trời (Giăng 3:36; II Côr 5:17-).

4.   Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian để bày tỏ về Đức Chúa Trời, vì nếu không bởi Đức Chúa Trời bày tỏ thì không ai có thể biết Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thần Nhân. Ngài không phải là giáo chủ như thế gian này nghĩ. Vả bởi sự sống lại của Ngài, Ngài có toàn quyền cứu những kẻ tin đến Ngài (Hêbơrơ 7:25).

5.   Phương cách duy nhất để được cứu ấy là bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài, và là phương cứu duy nhất mà Đức Chúa Trời đã lập. Ngoài Ngài không có cách nào để con người được cứu (Giăng 14:6, Côngvụ 4:12; ITimôthê 2:5- 6).

Chúng ta biết ma quỉ đã lợi dụng sự khao khát của con người để đẩy họ dấn sâu vào con dường chống nghịch Đức Chúa Trời. Chúng ta không lạ gì mưu chước của ma quỉ, từ chỗ dụ dỗ, làm mù mắt lòng, lừa gạt, và khiến họ tự lừa dối mình để không nhìn ra Đức Chúa Trời, không chấp nhận Ngài và không tin Ngài. Khi không tin Chúa, họ tin bất cứ điều gì. Biết vậy, chúng ta càng thấy trách nhiệm đem Tin Lành Chúa Jêsus đến cho mọi người là quan trọng, cấp bách, và trên hết, là hết sức khó khăn. Chúng ta không đánh trận với thịt và huyết, mà cùng chủ quyền, cùng thế lực của vua chúa thế gian mờ tối này, nên càng khẩn thiết xin Thánh Linh Chúa cáo trách và mở mắt lòng của những người chưa tin Ngài. Nhưng chúng ta có lời Chúa hứa ban quyền năng và ở cùng chúng ta đến tận thế, và chúng ta được thúc giục bởi lòng yêu thương của Đức Chúa Trời muốn hết thảy mọi người đều ăn năn để được cứu bởi đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ. 
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